	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH TUYÊN QUANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 15/2009/QĐ-UBND
	                Tuyên Quang, ngày 29 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung, sửa đổi quy định về phân vùng, phân khu vực, phân loại 
đường phố, phân vị trí đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 21/9/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí phân vùng, phân loại đường phố, phân vị trí đất làm căn cứ phân vùng, phân loại đường phố, phân vị trí đất để định giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2009; Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Quy định về phân vùng, phân loại đường phố và phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh đính chính Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh;

Căn cứ văn bản số 204/HĐND-KTNS ngày 28/9/2009 của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho ý kiến điều chỉnh giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 296/TTr-TNMT ngày 04/9/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về phân vùng, phân khu vực, phân loại đường phố, phân vị trí đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung, sửa đổi quy định về phân vùng, phân khu vực, phân loại đường phố và phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh đối với một số vị trí của các loại đất: Trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, trồng rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất ở nông thôn và đất ở đô thị tại địa bàn các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm yên, Sơn Dương, Yên Sơn và thị xã Tuyên Quang. 

(Chi tiết sửa đổi, bổ sung đối với từng loại đất của từng xã trên địa bàn các huyện, thị xã có biểu kèm theo).
- Về giá đất: 

+ Đối với khu vực, vị trí đất sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này: Xác định theo giá đất quy định tại Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh.

+ Đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Được xác định bằng 100% giá đất rừng sản xuất liền kề quy định tại Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quy định phân vùng, phân khu vực, phân loại đường phố, phân vị trí đối với các loại đất bổ sung, sửa đổi tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để xác định giá đất thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất kể từ năm 2009.

Điều 3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương và Cục Thuế căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Biểu 01SD/PL-CHN

BIỂU BỔ SUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM 

TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Phân loại vị trí đất
	Tên xã (phường, thị trấn); Số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất, xứ đồng (đối với nơi chưa có bản đồ)

	
	

	A
	B

	1
	XÃ SẦM DƯƠNG

	Vị trí 3
	Thôn Lương Thiện: Tờ bản đồ số 14 từ thửa 313 đến thửa 334; tờ bản đồ số 18 từ thửa 102 đến thửa 115, xứ đồng soi Dù Dì. 

	2
	XÃ ĐỒNG QUÝ

	Vị trí 1
	 Bao gồm:

	 
	 - Thôn Đồng Cảy:

	 
	 + Xứ đồng Giữa Làng: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài của thửa đất số 178 chạy dọc theo đường làng đến mép ngoài của thửa đất số 241 thuộc tờ bản đồ số 22.

	 
	 + Xứ đồng Chó Đẻ: Ranh giới được xác định từ mép ngoài các thửa số 8; 9; 15; 45; 46; 259; 55; 54; 70 đến hết thửa 180, thuộc tờ bản đồ số 22.

	 
	 + Xứ đồng Bà Cự: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài của thửa đất số 16; 99; 105 (giáp đường đi Thanh Lương) chạy dọc theo bờ suối mương đến hết thửa đất số 23, Tờ bản đồ số 22.

	 
	 + Xứ đồng Đèo Khế, Cầu Chuột: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài của thửa 272 chạy dọc theo theo bờ mương đến mép ngoài của thửa 247; 187; 129 điểm tiếp theo chạy dọc bờ mương đến mép ngoài thửa 170, 194 dọc theo khe suối đến mép ngoài thửa 257; 290; 303; 305; 329 (giáp thổ cư thửa số 327; 312), thuộc tờ bản đồ số 23.

	 
	 + Xứ đồng Dưới Điếm: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 15; 16; 17; 18; 19; 20; 67; 33; 65; 82 chạy dọc theo bờ suối đến thửa 102; 105 tiếp giáp sang tờ bản đồ 27, đến mép ngoài các thửa 173; 174; 183; 185 chạy dọc theo bờ suối đến thửa 102; 105 tiếp giáp sang tờ bản đồ số 27, đến mép ngoài các thửa 173; 174; 183; 185 chạy dọc theo bờ mương đến các thửa 54; 55; 05; 03; 04; 61; 62; 63; 64; 65; 01, thuộc tờ bản đồ số 26.

	 
	 + Xứ đồng Cầu Đất: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài của thửa 251; 288; 289; 290; 284; 283; 257; 247; 254; 253 đến thửa 245; 246 thuộc tờ bản đồ 32.

	 
	 + Xứ đồng Cầu Máng: Ranh giới được xác định từ mép ngoài thửa 43; 41; 40; 82; 79; 80; 77; 45 đến thửa 97, thuộc tờ bản đồ 32.

	 
	 - Thôn Bá Xanh:

	 
	 + Xứ đồng Tay Chua: Ranh giới được xác định từ thửa 279, dọc theo đường vào xã đến thửa 177; 176; 175 chạy dọc theo mương đến mép ngoài các thửa 227; 237; 242; 244; 259; 258 (giáp suối) chạy dọc theo suối đến hết các thửa 287; 286; 285; 284; 283; 282; 281 thuộc tờ bản đồ số 26.

	 
	 + Xứ đồng Chúc: Các thửa 194; 184; 183; 182; 181; 142; 126; 125; 120; 59; 46; 45; 44; 31; 7; 6; 8; 41; 33; 34; 3; 2; 49; 58 thuộc tờ bản đồ số 26. 

	 
	 + Xứ đồng Cây Lau: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài của thửa 159, chạy dọc theo vườn rừng đến thửa 351 (giáp đường liên thôn) điểm tiếp theo bám theo vườn rừng giáp thửa 304 vòng qua thửa 251; 245 đến thửa 158, thuộc tờ bản đồ số 27.

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Nhâm Lang: Xứ đồng Cây Ham, tờ bản đồ số 9, ranh giới được xác định từ mép ngoài của thửa 302, dọc theo chân đồi đến thửa 272; 270; 229; 225 dọc theo suối từ phai Cây Ham xuống đến thửa 224; 241 điểm tiếp theo là thửa 273 đến điểm cuối là thửa 301.

	 
	 - Thôn Bá Xanh: Xứ đồng Lũng Vàng, tờ bản đồ số 25, ranh giới được xác định từ thửa số 6 dọc theo ven đồi đến thửa 228; 313.

	 
	 - Thôn Quý Nhân: Xứ đồng Cây Sấu, tờ bản đồ số 38, ranh giới được xác định từ thửa 31; 35 (giáp vườn rừng) đến hết thửa 1; 21 dọc theo ven đồi đến hết thửa 41, điểm cuối là thửa 67. 

	3
	XÃ TRUNG YÊN 

	Vị trí 3
	Thôn Trung Long: Xứ đồng Cây Đa, tờ bản đồ số 14, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 01; 02; 34; 26; 25; 24; 23; 22; 20; 19; 18; 17; 01.

	4
	XÃ THIỆN KẾ 

	  Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Vạt Chanh:

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 133; 132; 131; 105; 104; 73; 71; 70; 42; 41; 14; 13; 06; 05; 01; 02; 09; 20; 21; 35; 36; 49; 63; 81; 80;112; 113; 128; 136; 166; 167; 168; 219; 118; 223; 224 thuộc tờ bản đồ số 7, xứ đồng Dọc Chùa.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 376; 360; 338 thuộc tờ bản đồ số 13 mảnh 1, xứ đồng khu đất vạt Ninh Bình.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 315; 314; 312; 263; 262; 255; 207; 208; 253; 266; 310; 30 thuộc tờ bản đồ số 13 mảnh 1, xứ đồng Cửa Trịnh Hà.

	 
	 + Ranh giới được giới hạn bởi mép ngoài các thửa đất số 26; 307; 308; 306; 316; 334; 317; 318; 337; 340; 341; 342 thuộc tờ bản đồ số 13 mảnh 2, xứ đồng Dọc Ông Tuế.

	
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 272; 273; 274; 275; 276; 279; 277; 278; 280; 281; 282; 283; 303 thuộc tờ bản đồ số 13 mảnh 2, xứ đồng Khu Bà Quang.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 11; 14; 107; 17; 18; 20; 21; 135; 136; 137; 145; 146; 30; 26; 29; 160; 162; 163; 164; 150; 40; 177; 41; 69; 67; 68; 63; 64; 65; 55; 56; 57; 59 thuộc tờ bản đồ số 14, xứ đồng Mộc Lỉn, Đền Bà.

	 
	 - Thôn Phố Dò: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 115; 146; 340; 421; 182; 446; 447; 183; 449; 184; 185; 207; 433; 208; 209; 211; 212; 220; 219; 214; 201; 200; 199; 414; 412; 411; 407; 169; 406; 405; 404; 380; 370; 134; 135; 137; 138; 124; 123; 344; 121; 120; 343; 117; 114; 167 thuộc tờ bản đồ số 15, xứ đồng Giữa Đồng. 

	 
	 - Thôn Thai Bạ:

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 84; 95; 96; 106; 295; 304; 306; 300; 299; 493; 452; 465; 457; 456; 452; 451; 450; 279; 278; 271; 275; 276; 91; 79; 78; 77; 83; 82; 85 thuộc tờ bản đồ số 19 mảnh 2, xứ đồng Khu Tém Ốc Thông.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 33; 32; 34; 36; 96; 918; 917; 921; 927; 931; 362; 940; 362; 941; 356; 942; 355; 222; 212; 211; 35 thuộc tờ bản đồ số 19 mảnh 1

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 154; 153; 151; 143; 142; 140; 134; 127; 126; 123; 124; 119; 118; 110; 109; 108; 102; 553; 554; 555; 560; 561; 562; 563; 321; 322; 324; 132; 139; 138; 148; 149; 150 thuộc tờ bản đồ số 19 mảnh 2, xứ đồng Khu Sim Bi.

	 
	 - Thôn Thiện Phong:

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 783; 789; 995; 996; 994; 971; 961; 942; 939; 938; 774; 770; 769; 767; 768; 765; 764; 776; 777; 778; 779; 780 thuộc tờ bản đồ số 19 mảnh 2, xứ đồng Suối Căng Hạ.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 557; 556; 668; 566; 567; 564; 565; 584; 583; 325; 326; 327; 611; 612; 620; 623; 625; 628; 817; 816; 808; 827; 831; 815; 814; 1044; 1145; 1046; 1018; 1017; 790; 792; 796; 739; 791; 579; 558  thuộc tờ bản đồ số 19 mảnh 2, xứ đồng Bù Cun Lồng.

	 
	 - Thôn Xóm Đá:

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 1067; 1066; 1064; 1063; 1059; 833; 832; 828; 825; 824; 826; 829; 836; 840; 812; 1148; 1147; 1081; 1080; 1082; 1085; 1086; 1089; 1096; 1097; 1055; 1092; 1091; 1076; 1075; 1037; 1058; 1039; 1041; 1042; 1015; 1016; 1014; 1012; 1013; 1010; 988; 987; 953; 948; 944; 943; 946; 962; 963; 964; 966; 968; 977; 1000; 998; 997; 1021; 1019; 1020; 1047; 1050 thuộc tờ bản đồ số 19 mảnh 2, xứ đồng Mạ Thòi Thèn.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 320; 254; 193; 194; 196; 181; 179; 138; 303; 116; 115; 114; 104; 83; 84; 85; 50; 32; 38; 39; 40; 45; 44; 41; 42; 43; 89; 90; 91; 92; 128; 130; 131; 177; 187; 188; 257; 258; 260; 261; 262 thuộc tờ bản đồ số 20, xứ đồng Móng Lồng, San Truy Cóc, Phù Lù Thèn, Khiu Son.

	Vị trí 2
	 Bao gồm:

	 
	 - Thôn Kế Tân:

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 181; 182; 222; 221; 269; 270; 271; 273; 317; 318; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 310; 308; 309; 307; 306; 305; 288; 286; 262; 240; 264; 281; 236; 235; 290; 191; 191; 140; 171; 265; 152; 136; 149; 118; 146; 179; 180 thuộc tờ bản đồ số 01, xứ đồng Khu Ông Long, Đỗ Tương, Thổ Kỳ.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 68; 102; 103; 105; 157; 159; 169; 192; 214; 238; 237; 239; 212; 211; 241; 261; 302; 231; 296; 297; 300; 299; 251; 230; 249; 245; 201; 200 thuộc tờ bản đồ số 01, xứ đồng Cửa Đinh.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 01; 03; 04; 05; 16; 17; 23; 24; 27; 13; 12; 11; 10; 02 thuộc  tờ bản đồ số 10, xứ đồng khu Đập Mỏ.

	 
	 - Thôn Ninh Tân:

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 02; 03; 07; 08; 13; 35; 36; 37; 46; 107; 110; 177; 200; 205; 239; 246; 243; 245; 252; 253; 254; 268; 269; 274; 272; 270; 266; 265; 271; 262; 261; 257; 248; 247; 241; 204; 203; 201; 2006; 199; 175; 109; 108; 44; 42; 41; 34; 33; 11; 10; 05 thuộc tờ bản đồ số 02, xứ đồng Ông Xanh.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 21; 20; 03; 02; 01; 05; 11; 10; 06; 09; 08; 18; 19 thuộc tờ bản đồ số 04, xứ đồng khu Địa chất.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 404; 403; 572; 569; 568; 566; 511; 509; 508; 254; 255; 498; 250; 499; 50; 501; 502; 503; 256; 325; 260; 510; 322; 390; 398; 406; 401; 480; 481; 479; 632; 478; 426; 475; 474 thuộc tờ bản đồ số 07, xứ đồng Khu Gò Xoe.

	 
	 - Thôn Làng Sinh:

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 332; 333; 334; 325; 326; 322; 280; 275; 274; 273; 271; 272; 293; 294; 269; 268; 205; 198; 163; 154; 153; 152; 125; 107; 105; 68; 103; 102; 69; 44; 11; 12; 13; 14; 40; 39; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 84; 85; 86; 138; 139; 177; 179; 181; 240; 250; 253; 254; 256; 257; 294; 298; 299; 307; 308; 309; 344; 345; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 381; 380; 379; 361; 357 thuộc tờ bản đồ số 05, xứ đồng Tá Bong.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 71; 72; 33; 02; 01; 03; 32; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 04; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91 tờ bản đồ số 11, xứ đồng Vạt Cù Lỳ.

	 
	 - Thôn Vạt Chanh:

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 384;  383; 382; 343; 376; 374; 373; 372; 371; 370; 369; 368; 367; 366; 365; 364; 363; 362; 361; 360; 359; 358; 357; 356; 355; 354; 353; 352; 351; 264; 263; 262; 261; 260; 259; 258; 257; 256; 252; 251; 250; 249; 248; 247; 246; 245; 244; 243; 242; 241; 240; 239; 238; 75; 237; 236; 235; 234; 233; 232; 231; 230; 229; 228; 227; 226; 225; 224; 223; 222; 221; 220; 219; 315; 318; 321; 324; 341 thuộc tờ bản đồ số 08, xứ đồng khu đất Vạt Thèn.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 34; 102; 101; 29; 100; 28; 99; 27; 98; 26; 25; 24; 15; 14; 22; 05; 07; 92; 93; 10; 134; 147; 46; 47; 148; 149; 164; 165; 166; 70; 246; 245; 244; 243; 236; 228; 218; 217; 195; 196; 197; 194; 191; 185; 127; 126; 125; 20; 110; 109; 103 thuộc tờ bản đồ số 11, khu đất vạt bãi giữa Bắc Lâm.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 484; 483; 485; 486; 487; 488; 497 thuộc tờ bản đồ số 13 mảnh 2, xứ đồng khu đất vạt suối Cầu Khum.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 22; 24; 26; 27; 28; 36; 353; 29; 30; 31; 33; 34; 87; 97; 142; 166; 141; 101; 79; 40; 23 thuộc tờ bản đồ số 13 mảnh 2, xứ đồng khu Sinh Chẹo (Dọc Ông Tánh).

	 
	 - Thôn Thai Bạ: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 270; 269; 268; 266; 271; 276; 272; 265; 273; 274; 278; 277; 263; 264; 261; 260; 259; 258; 257; 254; 253; 252 thuộc tờ bản đồ số 16, xứ đồng Ki Sọi Lồng.

	 
	 - Thôn Làng Thiện:

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 155; 158; 168; 169; 181; 192; 206; 345; 354; 637; 635; 638; 641; 642; 645; 821; 822; 823; 818; 643; 630; 629; 622; 621; 631; 349; 341; 340; 336; 353; 351; 328; 331; 329; 207; 196; 194; 184; 183; 174; 172; 171; 165; 160; 156 thuộc tờ bản đồ số 19 mảnh 2, xứ đồng Bà Cun Lồng.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 30; 36; 76; 77; 104; 103; 301; 311; 112; 302; 144; 163; 313; 230; 229; 226; 225; 224; 223; 24  thuộc tờ bản đồ số 20, xứ đồng Sòng Thèn.

	 
	 - Thôn Thiện Tân:

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 159; 161; 162; 146; 145; 144; 164; 165; 167; 197; 198; 200; 201; 202; 170; 203; 204; 205; 215; 217; 218; 219; 26; 214; 207; 208; 213; 210; 211; 212 thuộc bản đồ số 21, xứ đồng đầm Tam Chốc.

	 
	  + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 376; 22; 410; 458; 447; 448; 454; 453; 452; 458; 416; 460; 468; 469; 470; 471; 472; 474; 475; 478; 480; 483; 482; 484; 434; 440; 405; 402; 371; 368; 369; 322; 315; 277; 273; 248; 140; 182; 143; 109; 74; 42; 41; 39; 33; 31; 29; 30; 34; 35; 6+7; 71; 106; 105; 103; 84; 83; 101; 100; 125; 162; 161; 160; 59; 229; 204; 203; 202; 224; 225; 259; 258; 257; 256; 255; 282; 284; 331; 332; 374; 375 thuộc tờ bản đồ số 22, xứ đồng đầm Tam Chốc.

	 
	  + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 443; 442; 441; 408; 407; 406; 378; 377; 330; 280; 281; 252; 253; 222; 220; 200; 201; 153; 154; 155; 156; 158; 24; 50; 80; 81; 82; 85; 65; 66; 56; 53; 28; 27; 20; 19; 10; 09; 04; 03; 02; 01; 05; 13; 22; 44; 43; 93; 117; 477; 150; 116; 115; 91; 88; 86; 87; 90; 111; 112; 113; 114; 192; 195; 221; 278; 279; 323; 327; 328; 329; 377; 378; 06; 549; 550; 554; 553; 563; 571; 576; 584; 585; 582; 579; 573; 569; 564; 565; 551; 523; 521; 520 thuộc  tờ bản đồ số 22, xứ đồng Đầm Tam Chốc.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 549; 550; 554; 553; 563; 571; 576; 584; 585; 582; 579; 573; 569; 564; 565; 551; 523; 521; 520 thuộc tờ bản đồ số 22, xứ đồng Rau Xanh.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 283; 284; 282; 280; 212; 209; 171; 167; 166; 80; 79; 45; 41; 76; 77; 159; 160; 75; 74; 73; 43; 42; 41; 74a; 163; 164; 207; 210; 277; 347; 276; 278; 279; 281 thuộc tờ bản đồ số 23, xứ đồng khu Đập Cá.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 283; 284; 282; 280; 212; 209; 171; 167; 166; 80; 79; 45; 41; 76; 77; 159; 160; 75; 74; 73; 43; 42; 40; 163; 164; 207; 210; 277; 347; 276; 278; 279; 281  thuộc tờ bản đồ số 23, xứ đồng Đập Cá.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 08; 12; 17; 40; 39; 46; 53; 82; 90; 93; 130; 132; 137; 166; 167; 170; 173; 171; 174; 168; 139; 133; 131; 108; 104; 99; 97; 89; 54; 55; 59; 51; 48; 26; 21; 19; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 11; 10; 19; 13; 15; 20; 22; 27; 14; 07 thuộc tờ bản đồ số 26,  xứ đồng Tịnh Thèn.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 33; 32; 31; 61; 62; 63; 67; 111; 115; 120; 121; 140; 141; 144; 145; 143; 142; 118; 117; 113; 112; 116; 109; 64; 58; 57; 56; 59; 60 thuộc tờ bản đồ số 26, xứ đồng Cóc Chầy.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 191; 190; 189; 188; 187; 186; 184; 183; 182; 175  thuộc tờ bản đồ số 27, xứ đồng Rau Xanh.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 334; 337; 338; 339; 335; 356; 360; 361; 366; 368; 369; 370; 375; 374; 373; 271; 365; 358; 357; 354; 352; 351; 350; 349; 348; 346; 347; 343; 327; 326; 325; 324; 322; 315; 321; 320; 319; 316; 317; 306; 305; 396; 395; 281; 280; 265; 241; 240; 279; 266; 273; 272; 271; 285; 297; 298; 300; 302; 303; 307; 329; 333 thuộc tờ bản đồ số 28, xứ đồng Tráng Lồng.

	Tiếp vị trí 2
	 - Thôn Xóm Đá: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 285; 213; 190; 139; 189; 188; 187; 186; 185; 145; 146; 147; 148; 275; 151; 79; 78; 77; 49; 50; 24; 23; 07; 05; 06; 08; 21; 51; 50; 53; 54; 56; 70; 69; 57; 58; 59; 68; 272; 159; 158; 175; 176; 223; 283; 378; 220; 219; 218; 216; 404; 403  thuộc tờ bản đồ số 25, xứ đồng Vòng Thèn.

	 
	 - Thôn Tân Dân:

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 83; 78; 72; 63; 15; 14; 16; 10; 02; 03; 04; 511; 06; 07; 08; 09; 32; 33; 46; 48; 59; 58; 57; 55; 54; 62; 61; 60; 51; 41; 40; 39; 36; 50; 68; 75; 77; 82; 80; 79 thuộc tờ bản đồ số 30, xứ đồng Đầu Phai.

	 
	 + Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 440; 427; 425; 424; 397; 381; 368; 348; 335; 320; 338; 426 thuộc tờ bản đồ số 34, xứ đồng Dân Cư.

	 
	 - Thôn Cầu Xi: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 119; 118; 15; 16; 19; 18; 02; 10; 101; 100; 103; 102; 104; 93; 72; 59; 60; 58; 54 thuộc tờ bản đồ số 34.

	Vị trí 3
	Thôn Ninh Tân:

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 351;350; 316; 317; 315; 279; 280; 281; 282; 312; 313; 314; 348; 349 thuộc tờ bản đồ số 04, xứ đồng Hồng Máy Thèn.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 56; 55; 53; 202; 203; 204; 207; 208; 209; 206; 78; 183; 182; 181; 177; 159; 157; 137; 125; 124; 121; 108; 107; 106; 105; 112; 113; 120; 126; 127; 138; 160; 176; 184; 189; 190; 201; 210; 216; 222; 219; 213; 197; 196; 169; 167; 151; 149; 145; 143; 147; 152; 153; 165; 170; 171; 198; 193; 164; 218; 142; 131; 118; 116; 115; 101; 100; 102; 114; 117; 129; 140; 132; 128; 119; 99; 93; 92; 94; 95; 41; 110; 123; 133; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54 thuộc tờ bản đồ số 09, xứ đồng khu Ao Sen.


Biểu số: 02SD/PL-CLN
BIỂU BỔ SUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Phân loại                      vị trí đất
	Tên xã (phường, thị trấn); Số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất, xứ đồng (đối với nơi chưa có bản đồ)

	
	

	A
	B

	1
	 XÃ ĐỒNG QUÝ 

	 Vị trí 1
	Xứ đồng Thanh Lương, tờ bản đồ số 14: Ranh giới được xác định từ mép ngoài các thửa 222 đến hết thửa 89 (giáp thổ cư) điểm tiếp theo từ thửa 121 đến thửa 150 (giáp đường đi Quyết Thắng), điểm tiếp theo từ thửa 261 đến 241; 239; 244, kéo đến hết thửa 75; 23; 72. Điểm tiếp theo từ thửa 71 đến hết thửa 18; 20 bám theo đường đi Nhâm Lang đến hết thửa 201 (giáp vườn rừng, thổ cư), đến các thửa 212; 213; 214; 215; 216; 220; 219 (giáp đường).


Biểu số: 03SD/PL-RSX
BIỂU BỔ SUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT

TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Phân loại                      vị trí đất
	Tên xã (phường, thị trấn); Số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất, xứ đồng (đối với nơi chưa có bản đồ)

	A
	B

	 
	XÃ ĐỒNG QUÝ 

	 Vị trí 1
	Thôn Nhâm Lang:

	 
	 - Xứ đồng sau thôn Nhâm Lang: Ranh giới được xác định từ mép ngoài thửa 173, ven theo ruộng lên đỉnh đồi đến thửa số 07; 13 theo ven đường đến các thửa 199; 172 thuộc tờ bản đồ số 08. 

	 
	 - Xứ đồng Cây Sặt: Ranh giới được xác định từ mép ngoài thửa 307 vòng theo ven kênh nhỏ đến thửa 271, sát ven đường đến thửa 234 vòng xuống đến thửa 305 thuộc tờ bản đồ số 09.

	 
	 - Xứ đồng Kè Đá: Ranh giới được xác định từ mép ngoài thửa 230 đến 193, theo đường thôn đến thửa 187, điểm cuối là thửa 233 thuộc tờ bản đồ số 09. 

	Vị trí 2
	 - Thôn Thanh Lương: Đồi Đông Chai ranh giới được xác định từ mép ngoài thửa 29 đến thửa 74, điểm tiếp theo từ thửa 174 đến thửa 92; 04; 03; 02 giáp ruộng, điểm tiếp theo từ thửa 94 đến điểm cuối là thửa 214 thuộc tờ bản đồ số 13.

	Vị trí 3
	 - Thôn Quý Nhân: Đồi Cây Sấu, Đồi Sáu Lệ, ranh giới được xác định bởi mép ngoài của thửa 47 dọc theo ruộng đến thửa 60, dọc theo ruộng xứ đồng Cây Sấu, đến xứ đồng Lò Than, điểm cuối là thửa 38 thuộc tờ bản đồ số 35; 38.  


Biểu 01SD/PL-CHN
BIỂU SỬA ĐỔI PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM 

HUYỆN SƠN DƯƠNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2008/QĐ-UBND 

CỦA UBND TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Nội dung đã quy định tại Quyết định                                               số 26/2008/QĐ-UBND
	Nội dung sửa đổi 

	Phân loại                    vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới đất
	Phân loại                    vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới đất

	A
	B
	C
	D

	1
	XÃ THIỆN KẾ 
	1
	XÃ THIỆN KẾ 

	Vị trí 2
	Xứ đồng Ông Ngũ thôn Tân Dân, tờ bản đồ số 30 ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 84, 86, 87, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 97, 95, 91, 90, 89, 86, 85.
	Vị trí 2
	Thôn Tân Dân: Xứ đồng Lán Phàng, tờ bản đồ số 32: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 84; 86; 87; 92; 93; 94; 98; 99; 100; 101; 97; 95; 91; 90; 89; 86; 85   

	Vị trí 3
	Xứ đồng Công Ốc, Xim Phang Hút thôn Làng Thiện, tờ bản đồ số 19. mảnh 01 ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 277, 272, 450, 451, 452, 456,  458, 470, 715, 719, 721, 727, 726, 728, 734, 735, 711, 945, 905, 906 909, 910, 899, 898, 894, 892, 891, 889, 863, 862, 850, 849, 848, 847, 846, 844, 843, 676, 675, 673, 684, 681, 420, 419, 414, 428, 426, 435, 437, 446, 271, 270 
	Vị trí 2
	Thôn Làng Thiện: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 277; 272; 450; 451; 452; 456; 458; 470; 715; 719; 721; 727; 726; 728; 734; 735; 711; 945; 905; 906; 909; 910; 899; 898; 894; 892; 891; 889; 863; 862; 850; 849; 848; 847; 846; 844; 843; 676; 675; 673; 684; 681; 420; 419; 414; 428; 426; 435; 437; 446; 271; 270 thuộc tờ bản đồ số 19 mảnh 01, xứ đồng Công Ốc, Xim Phang Hút.

	Vị trí 3
	Xứ đồng Cúi Hù thôn Tân Dân, tờ bản đồ số 13 ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 13, 15, 32, 54, 63, 69, 71, 70, 72, 65, 64, 46, 45, 40, 33, 34, 35, 18, 19, 20, 21, 14, 11, 09.
	Vị trí 3
	 Thôn Tân Dân: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 01; 02; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 13; 15; 32; 54; 63; 69; 71; 70; 72; 65; 64; 46; 45; 40; 33; 34; 35; 18; 19; 20; 21; 14; 11; 9 thuộc tờ bản đồ số 33, xứ đồng Cúi Hù.

	Vị trí 3
	Xứ đồng Lán Phàng thôn Tân Dân, tờ bản đồ số 13 ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 101, 111, 112, 108, 106, 104, 102, 98, 95, 56, 89, 85, 86, 82, 79, 76, 77, 78, 75, 80, 84, 88, 52, 53, 54, 97, 101, 103, 105, 107.
	Vị trí 3
	  Thôn Tân Dân: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 101; 111; 112; 108; 106; 104; 102; 98; 95; 56; 89; 85; 86; 82; 79; 76; 77; 78; 75; 80; 84; 88; 52; 53; 54; 97; 101B; 103; 105; 107 thuộc tờ bản đồ số 33, xứ đồng ông Ngũ.


Biểu số: 02SD/PL-CLN
BIỂU SỬA ĐỔI PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

HUYỆN SƠN DƯƠNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2008/QĐ-UBND 
TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Nội dung đã quy định tại Quyết định                                    số 26/2008/QĐ-UBND
	Nội dung sửa đổi 

	Phân loại vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới
	Phân loại                      vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới

	A
	B
	C
	D

	 
	XÃ ĐÔNG LỢI
	 
	XÃ ĐÔNG LỢI 

	Vị trí 1
	Bao gồm: 
	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	Thôn An Khang: Đất ở liền cạnh đường liên xã  Đoạn từ tiếp giáp cầu cứng đến cống quay thôn An Khang
	 
	 - Thôn An Khang: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên xã - Đoạn từ tiếp giáp Cầu Cứng đến Cống Quay.

	 
	Thôn An Thịnh: Đất ở liền cạnh đường  liên xã  Đoạn từ tiếp Cống Quay đến ngã ba đường rẽ đi xã Chi Thiết (trước cửa nhà ông Trần Đức Công) thôn An Thịnh
	 
	 - Thôn An Thịnh: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên xã - Đoạn từ tiếp Cống Quay đến ngã ba đường rẽ đi xã Chi Thiết (trước cửa nhà ông Trần Đức Công).

	 
	Thôn An Lịch: Đất ở liền cạnh đường liên xã  Đoạn từ  ngã ba đường rẽ đi xã Chi Thiết (trước cửa nhà ông Phạm Trường Quân) thôn An Lịch đến ngã ba đường rẽ vào trường cấp II; II.
	 
	 - Thôn An Lịch: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên xã - Đoạn từ  ngã ba đường rẽ đi xã Chi Thiết (trước cửa nhà ông Phạm Trường Quân) thôn An Lịch đến ngã ba đường rẽ vào Trường cấp I; II Đông Lợi.

	 
	Thôn Đồng Nương: Đất ở liền cạnh đường liên xã  Đoạn từ  ngã ba đường rẽ vào trường cấp II; II. đến ngã ba Cây Lim
	 
	 - Thôn Đồng Nương: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên xã - Đoạn từ  ngã ba đường rẽ vào trường cấp I; II Đông Lợi đến ngã ba Cây Lim.

	Vị trí 2
	Đất ở khu dân cư còn lại của thôn An Khang; An Thịnh; An Lịch; Đồng Nương   
	Vị trí 2
	Đất trồng cây lâu năm khu dân cư còn lại của thôn An Khang; An Thịnh; An Lịch; Đồng Nương.

	Vị trí 3
	Bao gồm: 
	Vị trí 3
	Bao gồm: 

	 
	Thôn An Ninh: Đất ở liền cạnh đường liên thôn  đoạn từ cổng nhà anh Lâm Vĩnh đến Ngã Ba (trước cửa nhà bà Nghiên), đến nhà văn hoá thôn.     
	 
	 - Thôn An Ninh: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên thôn  đoạn từ cổng nhà anh Lâm Vĩnh đến ngã ba (trước cửa nhà bà Nghiên), đến nhà văn hoá thôn.     

	 
	Thôn Sùng Lễ: Đất  ở  liền cạnh đường liên xã đoạn từ cầu Sùng đến ngã ba đường rẽ đi cầu tạm
	 
	 - Thôn Sùng Lễ: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên xã đoạn từ cầu Sùng đến ngã ba đường rẽ đi cầu Tạm.

	 
	Thôn Phúc Kiện: Đất  ở liền cạnh đường liên thôn  đoạn từ ngã ba đường rẽ đi Nhà Xe đến Ngã Ba đường rẽ đi Xóm Nứa
	 
	 - Thôn Phúc Kiện: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên thôn đoạn từ ngã ba đường rẽ đi Nhà Xe đến Ngã Ba đường rẽ đi Xóm Nứa.

	Vị trí 4
	Bao gồm: 
	Vị trí 4
	Bao gồm: 

	 
	Bao gồm: Đất ở khu dân cư còn lại của thôn Sùng Lễ; Phúc Kiện; An Ninh
	 
	Đất trồng cây lâu năm khu dân cư còn lại của thôn Sùng Lễ; Phúc Kiện; An Ninh.

	 
	Thôn Xóm Nứa: Đất ở liền cạnh đường liên thôn  Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào gò cây Đa đến ngã ba nhà văn hoá thôn
	 
	 - Thôn Xóm Nứa: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên thôn - Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào gò cây Đa đến ngã ba nhà văn hoá thôn.

	 
	Thôn Phúc Bình: Đất ở liền cạnh đường liên thôn  Đoạn từ ngã ba nhà Thắng Quyên đến  nhà văn hoá thôn
	 
	 - Thôn Phúc Bình: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên thôn - Đoạn từ ngã ba nhà Thắng Quyên đến  nhà văn hoá thôn.

	 
	Thôn Phúc Thịnh: Đất ở liền cạnh đường liên thôn  Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào  đầu Ngòi đến ngã ba đường rẽ vào gò cây Đa 
	 
	 - Thôn Phúc Thịnh: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên thôn - Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào  đầu Ngòi đến ngã ba đường rẽ vào gò cây Đa. 

	
	Thôn Nhà Xe: Đất ở liền cạnh đường liên thôn  Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào  Nhà anh Thực đến Suối Đát
	
	 - Thôn Nhà Xe: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên thôn - Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào nhà anh Thực đến Suối Đát.

	 
	Thôn Cao Ngỗi: Đất ở liền cạnh đường liên thôn  Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào  Đồng Cát đến nhà ông Lương Văn Sình
	 
	 - Thôn Cao Ngỗi: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên thôn - Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào Đồng Cát đến nhà ông Lương Văn Sình.

	 
	Thôn Cu Ri: Đất ở liền cạnh đường liên xã  Đoạn từ ngã ba đường rẽ đi cầu tạm đến ngã ba đường rẽ đi khu 79
	 
	 - Thôn Cu Ri: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên xã - Đoạn từ ngã ba đường rẽ đi cầu tạm đến ngã ba đường rẽ đi khu 79.

	 
	Thôn Đồng Bừa: Đất ở liền cạnh đường liên xã  Đoạn từ  ngã ba đường rẽ đi khu 79 đến ngã ba đường rẽ đi thôn Cao Ngỗi. 
	 
	 - Thôn Đồng Bừa: Đất trồng cây lâu năm liền cạnh đường liên xã - Đoạn từ  ngã ba đường rẽ đi khu 79 đến ngã ba đường rẽ đi thôn Cao Ngỗi. 

	Vị trí 5
	Bao gồm: Đất ở khu dân cư còn lại của các thôn: Cu Ri; Đồng Bừa Xóm Nứa; Phúc Bình; Phúc Thịnh; Nhà Xe; Cao Ngỗi
	Vị trí 5
	Đất trồng cây lâu năm khu dân cư còn lại của các thôn: Cu Ri; Đồng Bừa; Xóm Nứa; Phúc Bình; Phúc Thịnh; Nhà Xe; Cao Ngỗi


Biểu số: 07SD/G - ĐVTGT
BIỂU SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

Các vị trí ven trục đường giao thông chính (Quốc lộ, Tỉnh lộ, Huyện lộ)

Các đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch

Địa bàn huyện Sơn Dương

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Nội dung quy định tại Quyết định                                       số 26/2008/QĐ-UBND
	Nội dung sửa đổi 

	Vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới
	STT
	Phạm vi chỉ giới
	Mức giá (đ/m2)

	A
	B
	C
	D
	Đ

	 
	ĐẤT Ở ĐÔ THỊ
	 
	ĐẤT Ở NÔNG THÔN VEN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 37
	 

	 
	ĐƯỜNG LOẠI III
	 
	 
	 

	 
	Từ Cây Xăng (Trạm vận tải) đến ngã 3 đi Sơn Nam
	 
	Từ thị trấn Sơn Dương đi Tuyên Quang
	 

	Vị trí 1
	Đất liền cạnh đường phố (mặt tiền)
	 
	 Đất liền cạnh đường từ Cây Xăng (trạm vận tải) đến ngã 3 đi Sơn Nam
	800.000


Biểu số 02TX/PL-ĐLN
BIỂU Bổ sung phân loại ®Ất, giá đất trồng cây lâu năm

tại địa bàn thị xã tuyên quang
(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	 Phân loại vị trí đất 
	Tên xã (ph​ường, thị trấn); số hiệu thửa đất; số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất; xứ đồng (đối với nơi chư​a có bản đồ)

	A
	B

	 
	xã an t​ường 

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất trồng cây lâu năm thuộc tờ bản đồ số 01, 02, 05, 06, 07, 10, 11, 12 và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 08, 09.

	 
	 - Các thửa đất trồng cây lâu năm thuộc xóm Sông Lô 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09.

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất trồng cây lâu năm thuộc tờ bản đồ số 03 và 04.

	 
	 - Các thửa đất trồng cây lâu năm thuộc tờ bản đồ số 23, 24.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất trồng cây lâu năm thuộc tờ bản đồ số 18, 19a, 19b, 20, 21 và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 22.

	 
	 - Các thửa đất trồng cây lâu năm thuộc xóm Sông Lô 8.

	Vị trí 4
	 - Các thửa đất trồng cây lâu năm thuộc tờ bản đồ số 13, 14 và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 15 và 16.


Biểu số 07TX/PLGĐ- OĐT
BIỂU Bổ sung phân loại đất, giá đất ở đô thị

tại ĐịA BÀN thị xã tuyên quang
(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	 Phân loại vị trí đất 
	Tên xã (ph​ường, thị trấn); phạm vi chỉ giới của vị trí đất

	
	
	

	A
	B
	C

	I
	 
	đƯ​ờng loại I

	1
	Vị trí 3
	Đư​ờng Phan Thiết

	 
	 
	 - Đư​ờng bê tông giao với đ​ường Phan Thiết ra chợ Phan Thiết thuộc tổ 16 (ngõ 60 đ​ường Phan Thiết).

	 
	 
	 - Đ​ường bê tông giao với đường Phan Thiết đến hết nhà ông Trần Thịnh thuộc tổ 16 (ngõ 92 đ​ường Phan Thiết).

	 
	 
	®​¦êng loại IV

	1
	 
	Đư​ờng Tân Trào

	 
	Vị trí 1
	 Đoạn từ ngã 3 chân Dốc Đỏ đến hết địa phận thị xã (đất liền cạnh đư​ờng)

	 
	Vị trí 4
	 Các ngõ ngách còn lại.

	II
	 
	đƯ​ờng tạm thời ch​Ưa đ​Ược phân loại theo tiêu chí quy định tại quyết định 20

	1
	 
	 Đư​ờng Tôn Đức Thắng (đoạn từ ngã 3 chợ Mận qua nhà máy nước đến ngã 3 giao với đ​ường Lê Đại Hành)

	 
	Vị trí 2
	 - Khu tái định cư​ tổ 18.

	2
	 
	 Đư​ờng Phú Hư​ng (đoạn từ ngã 3 giao với đ​ường Phạm Văn Đồng đến hết xóm 22)

	 
	Vị trí 3
	 - Các vị trí còn lại thuộc xóm 22

	 
	Vị trí 4
	 - Khu dân cư​ Soi Tỉnh Hóc (thuộc xóm 22).

	3
	 
	Đư​ờng bê tông xóm 40 ph​ường ỷ La

	 
	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 
	 - Đất liền cạnh đ​ường bê tông đoạn từ cầu gạo đến ngõ vào nhà ông Ngà.

	 
	 
	 - Đất liền cạnh đ​ường bê tông đoạn từ nhà Văn hoá xóm 40 đến nhà bà Hoà.

	 
	Vị trí 3
	 - Đất ở các ngõ còn lại của xóm 40.


Biểu số 05TX/PL- ONT

BIẺU bổ sung phân loại đất, giá đất ở tại nông thôn 

các vị trí còn lại tại địa bàn thị xã tuyên quang

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Phân loại vị trí đất
	Tên xã (phư​ờng, thị trấn); phạm vi chỉ giới của vị trí đất

	A
	B

	 
	xã an tƯ​ờng 

	khu v​ùc I
	 

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	 - Khu dân c​ư còn lại thuộc xóm Sông Lô 1 và 2.

	 
	 -  Khu dân cư​ còn lại thuộc xóm H​ưng Kiều 3 và 4.

	 
	 -  Khu dân cư​ còn lại thuộc xóm Viên Châu 3.

	 
	 -  Khu dân cư​ còn lại thuộc xóm An Hoà 1, 2, 3 và 4.

	 
	 - Đất liền cạnh đ​ường bê tông cạnh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đến nhà văn hoá thôn Trung Việt 2.

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Khu dân cư​ thuộc xóm Sông Lô 5 và các khu dân cư​ còn lại thuộc xóm Sông Lô 4.

	 
	 - Khu dân cư​ còn lại thuộc xóm  Hư​ng Kiều 1 và 2.


Biểu số 01H/PLG- ĐHN

biểu Bổ SUNG phân loại vị trí đất trồng cây HÀNG NĂM 

tại địa bàn huyện hàm yên
(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Phân loại                vị trí đất
	Tên xã (ph​ường, thị trấn); số hiệu thửa đất; số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất; xứ đồng (đối với nơi chư​a có bản đồ)

	
	

	A
	B

	1
	Xã MINH dân

	Vị trí 4
	Bao gồm:


	 
	 - Thôn Làng Vai:

	 
	  + Tờ bản đồ số 17 gồm các thửa đất số 89; 90; 91; 113; 114; 123; 124; 157; 158; 154; 155.  

	 
	  + Tờ bản đồ số 18 gồm các thửa đất số 65; 66; 97; 100; 101; 95; 104; 135; 136; 137.

	 
	  + Tờ bản đồ số 19 gồm các thửa đất số 1; 3; 5; 13; 18; 20b; 25; 26.

	 
	  + Tờ bản đồ số 26 gồm các thửa đất số 84; 85a; 85b; 75; 58; 04; 66; 105; 108; 111; 113a; 113b; 113; 114; 115; 119; 121. 

	 
	 - Thôn Thác Đất: Tờ bản đồ số 21 gồm các thửa đất số 41; 44; 80; 81; 85; 89; 93; 94; 97; 98; 98.

	 
	 - Thôn Ngòi Tèo: Tờ bản đồ số 25 gồm các thửa đất số 17; 18; 19; 20; 21; 22; 102; 103; 108; 110; 114; 119; 129; 139; 155; 156; 162; 257; 247; 252; 269; 270; 273. 

	 
	 - Thôn Nư​ớc Mỏ: Tờ bản đồ số 28 gồm các thửa đất số 23; 25; 25b; 36; 37; 38; 39; 93; 94; 96. 


Biểu số 02H/PL-ĐLN

biểu Bổ SUNG phân loại vị trí đất trồng cây lâu năm

tại địa bàn huyện hàm yên

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Phân loại vị trí đất
	Tên xã (phư​ờng, thị trấn); số hiệu thửa đất; số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất; xứ đồng (đối với nơi ch​ưa có bản đồ)

	
	

	A
	B

	1
	xã bạch xa

	 Vị trí 2
	 - Thôn Bến Đền: Tờ bản đồ số 01 gồm toàn bộ các lô thuộc khoảnh 01; 4; 6; 13; 16; 17; 17a; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 35a; 37; 38a; 43; 96; 113b; 114a; 114c; 116b; 118; 118a; 119b; 120; 123; 153; 161.

	2
	xã minh dân 

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Làng Vai:

	 
	 + Tờ bản đồ số 17 gồm các thửa đất số 41; 135; 138; 139; 149; 150; 179; 190; 197.

	 
	 + Tờ bản đồ số 18 gồm các thửa đất số 25a; 95b; 104; 105; 108; 110. 

	 
	 + Tờ bản đồ số 19 gồm các thửa đất số 10; 19; 24; 29; 33; 40; 41. 

	 
	 - Thôn Thác Đất:

	 
	 + Tờ bản đồ số 20 gồm các thửa đất số 45; 61; 78; 90; 93; 94. 

	 
	 + Tờ bản đồ số 21 gồm các thửa đất số: 4; 19; 70; 99; 100; 194; 201;  202; 203; 204; 205.

	 
	 - Thôn Ngòi Tèo: Tờ bản đồ số 25 gồm các thửa đất số 52; 270; 287; 252; 261; 248; 378; 379; 172; 174; 363; 355; 313; 314; 378; 379; 377; 376.

	 
	 - Thôn Thác Vàng: Tờ bản đồ số 26 gồm các thửa đất số 1c; 2b;  61; 62; 63; 87; 88; 110; 123; 124; 134; 138; 149; 150. 

	 
	 - Thôn Nư​ớc Mỏ: Tờ bản đồ số 28 gồm các thửa đất số: 4; 30a; 30b; 31; 34; 85; 94; 114; 116; 120b; 139; 146; 147; 149; 150. 


Biểu số 03H/PL- ĐRSX

biểu Bổ SUNG phân loại vị trí đất trồng rừng sản xuất 

tại địa bàn huyện hàm yên

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Phân loại vị trí đất
	Tên xã (phư​ờng, thị trấn); số hiệu thửa đất; số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất; xứ đồng (đối với nơi chư​a có bản đồ)

	
	

	A
	B

	1
	xã yên lâm

	Vị trí 5
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Quảng Tân: Toàn bộ các lô thuộc khoảnh 190a, 211a tờ bản đồ 310.

	 
	 - Thôn Thài Khao: Toàn bộ các lô thuộc khoảnh 97, 112a, 114 tờ bản đồ 310. 


Biểu số 01H/PL-ĐHN

BIểu sửa đổi quy định Phân loại vị trí đất trồng cây 
hàng năm địa bàn huyện na hang
(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Nội dung đã quy định tại Quyết định                                       số 26/2008/QĐ-UBND
	Nội dung sửa đổi

	 Phân loại                   vị trí đất 
	Phạm vi chỉ giới
	 Phân loại                 vị trí đất 
	Phạm vi chỉ giới

	A
	B
	C
	D

	1
	Xã Năng Khả 
	1
	Xã Năng Khả 

	Vị trí 3
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất của thôn Nà Chao và Nà Kham.
	Vị trí 2
	 Toàn bộ các thửa đất trồng cây hàng năm thuộc các thôn: Nà Reo, Nà Kham, Nà Vai và Nà Chang.

	Vị trí 4
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất của thôn Nà Khá, Nà Vai, Nà Chang và Nà Noong
	Vị trí 3
	 Toàn bộ các thửa đất trồng cây hàng năm thuộc các thôn: Nà Khá, Nà Noong, Phiêng Rào  và Không Mây.

	Vị trí 5
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất của các thôn: Phiêng Bung, Phiêng Rào, Phiêng Quân, Bản Tùn, Bản Nhùng, Bản Nuầy, Nà Chao, Không Mây, Lũng Giang và Nà Chác
	Vị trí 4
	Toàn bộ các thửa đất thuộc thôn: Phiêng Bung, Phiêng Quân, Bản Tùn, Bản Nhùng, Bản Nuầy, Nà Chao, Lũng Giang và Nà Chác.

	2
	Xã THƯợng giáp 
	2
	Xã ThƯ​ợng Giáp 

	Vị trÝ 2
	Gồm có: 
	Vị trí 3
	Bao gồm: 

	 
	Xứ đồng Nà Lếch, Nà Lục, Nà Bư​a, Nà Chu thôn Nà Thài
	 
	 - Thôn Nà Thài: Toàn bộ các thửa đất trồng cây hàng năm thuộc tờ bản đồ số 6, tại các xứ đồng Nà Lếch, Nà Lục, Nà B​ưa, Nà Chua.

	 
	Xứ đồng Bản Bang thôn Nà Thài, xứ đồng Nà Tu thôn Bản Cư​ởm, xứ đồng Nà Bư​a thôn Bản Cư​ởm, xứ đồng Nà Giàng thôn Bản Muồng, xứ đồng Nà Tông thôn Bản Muồng, xứ đồng Tồng Pây thôn Bản Muồng, xứ đồng Phiêng Phả, Pó Tặc,                      Nà Mòn, Nà Khư​ơng thôn Bản Muồng. 
	 
	 - Thôn Bản Vịt: Toàn bộ các thửa đất trồng cây hàng năm thuộc tờ bản đồ số 7, tại các xứ đồng Thôm Phăng, Nà Táng, Nà Tình, Nà Pồng, Nà Chủ.

	Vị trÝ 3
	 Gồm có: 
	Vị trí 4
	Bao gồm: 

	 
	Xứ đồng khu Thôm Phăng, Nà Táng, Nà Tình, Nà Pồng, Nà Chủ, thôn Bản Vịt, xứ đồng Nà Thài thôn Bản Cưởm, xứ đồng Nà Dẻnh, thôn Nà Ngoa
	 
	  - Thôn Nà Thài, thôn Bản Vịt: Các vị trí đất trồng cây hàng năm còn lại của thôn. 

	 
	
	 
	  - Thôn Bản C​ưởm: Toàn bộ các thửa đất trồng cây hàng năm thuộc xứ đồng Nà Tu, Nà B​ưa, Bản Pin.

	 
	Xứ đồng khu Bản Pin, thôn Bản C​ưởm, xứ đồng Nà Moóc, thôn Nà Ngoa. xứ đồng khu Thôm Pụt, Nà Nu, Cốc Mặn, thôn Nặm Cằm, xứ đồng khu Nà Chang. thôn Bản Muồng, xứ đồng Nà Cáy, thôn Bản Muồng. 
	 
	  - Thôn Bản Muồng: Toàn bộ các thửa đất trồng cây hàng năm thuộc xứ đồng Nà Giàng, Nà Tông, Tông Pay, Nà Chang, Nà Cáy.

	Vị trÝ 4
	Xứ đồng Nà RÒ thôn Nà Ngoa, xứ đồng Khuổi Trang thôn Nặm Cằm.
	
	 - Thôn Nà Ngoa: Toàn bộ các thửa đất trồng cây hàng năm thuộc xứ đồng Nà Dẻnh, Nà Moóc, Nà RÒ.

	
	
	 
	 - Thôn Nặm Cằm: Toàn bộ các thửa đất trồng cây hàng năm thuộc xứ đồng Nà Luông, Nà Pồng, Nà Lùa, Thôm Pụt, Nà Mu, Khuổi Nậm, Khuổi Trang.

	Vị trÝ 5
	Các vị trí còn lại của xã 
	Vị trÝ 5
	Các vị trí đất trồng cây hàng năm còn lại của các thôn: Bản C​ưởm, Bản Muồng, Nà Ngoa, Nặm Cằm.


Biểu số 02CH/PL-ĐLN

BIỂU sửa đổi quy định Phân loại vị trí đất trồng cây 
lâu năm địa bàn huyện na hang

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Nội dung đã quy định tại Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND
	Nội dung sửa đổi

	 Phân loại  vị trí đất 
	Phạm vi chỉ giới
	 Phân loại  vị trí đất 
	Phạm vi chỉ giới

	A
	B
	C
	D

	1
	Xã Năng Khả 
	1
	Xã Năng Khả 

	Vị trí 3
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất thuộc thôn Nà Reo và Nà Kham
	Vị trí 2
	 Toàn bộ các thửa đất trồng cây lâu năm thuộc thôn Nà Reo, Nà Kham, Nà Vai và Nà Chang.

	Vị trí 4
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất thuộc thôn: Nà Khá, Nà Vai, Nà Chang và Nà Noong
	Vị trí 3
	 Toàn bộ các thửa đất trồng cây lâu năm thuộc thôn Nà Khá, Nà Noong, Không Mây và Phiêng Rào.

	Vị trí 5
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất của các thôn: Phiêng Bung, Phiêng Rào, Phiêng Quân, Bản Tùn, Bản Nhùng, Bản Nuầy, Nà Chao, Không Mây, Lũng Giang và Nà Chác
	Vị trí 4
	 Toàn bộ các thửa đất thuộc thôn: Phiêng Bung, Phiêng Quân, Bản Tùn, Bản Nhùng, Bản Nuầy, Nà Chao, Lũng Giang và Nà Chác.

	2
	Xã ThƯ​ợng Giáp 
	2
	Xã THƯ​ợng Giáp 

	Vị trí 2
	Toàn bộ các thửa đất của thôn Bản Vịt, Pon Cút
	Vị trí 4
	Bao gồm: 

	
	
	 
	 - Toàn bộ các thửa đất trồng cây lâu năm của khu đồi Pom Cút thuộc thôn Bản Vịt.

	Vị trí 3
	Khu vực thôn Bản C​ưởm, Nặm Cằm
	
	  - Toàn bộ các thửa đất trồng cây lâu năm trong thôn Nặm Cằm  và thôn Bản Cưởm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại của xã 
	Vị trí 5
	 Các vị trí đất trồng cây lâu năm còn lại của thôn Bản Vịt và các vị trí còn lại trong xã.


Biểu số 03H/PL-ĐRSX

BIỂU SỬA ĐổI QUY ĐỊNH Phân loại vị trí đất rừng sản xuất
địa bàn huyện na hang

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Nội dung đã quy định tại Quyết định                                                 số 26/2008/QĐ-UBND
	Nội dung điều chỉnh

	 Phân loại                   vị trí đất 
	Phạm vi chỉ giới
	 Phân loại                   vị trí đất 
	Phạm vi chỉ giới

	A
	B
	D
	§

	1
	xã năng khả
	1
	Xã Năng Khả 

	Vị trí 3
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất rừng sản xuất của các thôn Nà Reo và Nà Kham.
	Vị trí 2
	 Toàn bộ các thửa đất trồng rừng sản xuất thuộc các thôn: Nà Reo, Nà Kham, Nà Vai và Nà Chang.

	Vị trí 4
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất rừng sản xuất của các thôn Nà Khá, Nà Vai, Nà Chang và Nà Noong.
	Vị trí 3
	 Toàn bộ các thửa đất trồng rừng sản xuất  thuộc các thôn: Nà Khá, Nà Noong, Không Mây và Phiêng Rào.

	Vị trí 5
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất của rừng sản xuất thuộc các thôn: Phiêng Bung, Phiêng Rào, Phiêng Quân, Bản Tùn, Bản Nhùng, Bản Nuầy, Nà Chao, Không Mây, Lũng Giang và Nà Trác
	Vị trí 4
	 Toàn bộ các thửa đất trồng rừng sản xuất thuộc các  thôn: Phiêng Bung, Phiêng Quân, Bản Tùn, Bản Nhùng, Bản Nuầy, Nà Chao, Lũng Giang và Nà Chác.


Biểu số 04H/PL-ĐNTTS

biểu SỬA ĐổI QUY ĐỊNH Phân loại vị trí đất nuôi trồng 
thuỷ sản địa bàn huyện na hang

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Nội dung đã quy định tại Quyết định                                                                      số 26/2008/QĐ-UBND
	Nội dung điều chỉnh

	 Phân loại                        vị trí đất 
	Phạm vi chỉ giới
	 Phân loại                    vị trí đất 
	Phạm vi chỉ giới

	A
	B
	C
	D

	1
	Xã Năng Khả
	1
	Xã Năng Khả 

	Vị trí 3
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất nuôi trồng Thuỷ sản thuộc thôn Nà Reo và Nà Kham
	Vị trí 2
	 Toàn bộ các thửa đất nuôi trồng thuỷ sản thuộc thôn Nà Reo, Nà Kham, Nà Vai và Nà Chang.

	Vị trí 4
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất nuôi trồng thuỷ sản của thôn Nà Khá, Nà Vai, Nà Chang và Nà Noong
	Vị trí 3
	 Toàn bộ các thửa đất nuôi trồng thuỷ sản thuộc thôn Nà Khá, Nà Noong, Không Mây và Phiêng Rào.

	Vị trí 5
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất nuôi trồng thuỷ sản của các thôn Phiêng Bung, Phiêng Rào, Phiêng Quân, Bản Tùn, Bản Nhùng, Bản Nuầy, Nà Chao, Không Mây, Lũng Giang và Nà Chác
	Vị trí 4
	 Toàn bộ các thửa đất nuôi trồng thuỷ sản thuộc thôn: Phiêng Bung, Phiêng Quân, Bản Tùn, Bản Nhùng, Bản Nuầy, Nà Chao, Lũng Giang và Nà Chác.

	2
	Xã Th​Ượng Giáp
	2
	Xã THƯ​ợng Giáp  

	Vị trí 2
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng thôn Nà Thài, tờ bản đồ số 6 Bản đồ 299 gồm các thửa số 58 ông Duẩn, 103 ông Thịnh, 104 ông Sầu, 133 ông Lằm, 134 ông Huế.


	Vị trí 3
	Thôn Nà Thài: Bản đồ giải thửa 299 tờ số 06, gồm các thửa đất số 58 ông Duẩn; 103 ông Thịnh; 104 ông Sầu; 133 ông Lằm; 134 ông Huế.

	
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng thôn Nà Thài, tờ bản đồ số 6 Bản đồ 299 gồm các thửa số 245 ông Huỳnh Nà Lếch, 404 ông Bình Nà Tồng, 407 ông Ngân Nà Mỉ.
	Vị trí 4
	   Bao gồm: 

	
	
	 
	Thôn Nà Thài: Bản đồ giải thửa 299 tờ số 06,  gồm các thửa đất số 245 ông Huỳnh Nà Lếch; 104 ông Bình Nà Tồng; 407 ông Ngân Nà Mỉ. 

	Vị trí 3
	Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất thuộc khu vực Nà Kh​ương, thôn Bản Vịt, tờ bản đồ số 7 Bản đồ 299 gồm các thửa số 149, 150 (ao ông Đa). Các thửa số 284 (ông Đô) thuộc khu vực Nà Mòn, tờ bản đồ số 7 Bản đồ 299, thôn Bản Vịt. Các thửa số 1235, thuộc khu vực Nà Lả, tờ bản đồ số 4 Bản đồ 299, thôn Bản Muồng. Các thửa số 596, 597, 599, 643 thuộc khu vực Nà Mò, tờ bản đồ số 5 Bản đồ 299, thôn Bản Muồng. 
	 
	Thôn Bản Vịt: Bản đồ giải thửa 299 tờ số 07,gồm các thửa đất số 149; 150 ông Đa; 284 ông Đô.

	
	
	 
	Thôn Bản Muồng: Bản đồ giải thửa 299 tờ số  05, gồm thửa đất số 596, 597, 599, 643  thuộc xứ đồng Nà Mò 

	
	
	 
	 Thôn Nà Ngoa: Bản đồ  giải thửa 299 tờ số 01,  gồm các thửa đất số 1a ông Nần; 179e ông Ngài, 231a ông Mềnh.

	Vị trí 4
	Bao gồm: Các thửa số 826a (ao ông Nhật) thuộc khu vực Khuổi Khá, tờ bản đồ số 3 bản đồ 299, thôn Bản Cư​ởm. Các thửa số 116, thuộc khu vực Nà Nghịu, tờ bản đồ số 2 bản đồ 299, thôn Bản C​ởm.
	
	Thôn Bản Cư​ởm: Bản đồ giải thửa 299 tờ số 03 thửa đất số 826a (ông Nhật); tờ số 02 thửa đất số 116 (khu vực Nà Nghịu).

	Vị trí 5
	Bao gồm: Thửa số 179e (ao ông Ngài), tờ bản đồ số 1 Bản đồ 299, thôn Nà Ngoa. Thửa số 231a (ao ông Mềnh), tờ bản đồ số 1 Bản đồ 299, thôn Nà Ngoa. Thửa số 1a (ao ông Nần), tờ bản đồ số 1 Bản đồ 299, thôn Nà Ngoa.
	Vị trí 5
	 Các vị trí còn lại của các thôn trong xã


Biểu số 05H/PL-ĐNTTS
biểu sửa đổi Phân loại vị trí đất ở nông thôn 

các vị trí còn lại địa bàn huyện na hang
(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Nội dung đã quy định tại Quyết định                                              số 26/2008/QĐ-UBND
	Nội dung điều chỉnh

	 Phân loại vị trí đất 
	Phạm vi chỉ giới
	 Phân loại vị trí đất 
	Tên xã (phư​ờng), Phạm vi chỉ giới của vị trí đất

	A
	B
	C
	D

	1
	Xã Năng Khả
	1
	Xã Năng Khả 

	Khu vực I
	 
	Khu vực I
	 

	Vị trí 1
	 - Đất liền cạnh đ​ường - đoạn từ Trạm Bảo vệ thực vật đến nhà ông Dũng thôn Nà Chao
	Vị trí 1
	  - Đất liền cạnh đ​ường liên xã Năng Khả - Thượng Lâm (từ nhà ông Nguyễn Văn Tân đến đỉnh đèo Bụt thuộc xã Trùng Khánh cũ) 

	
	 - Đất liền cạnh đ​ường - đoạn từ ngã ba đ​ường đi thôn Nà Chao đến trường Tiểu học Năng Khả
	
	  - Đất liền cạnh đường - Đoạn từ Trạm Bảo vệ thực vật đến nhà ông Nông Văn Dũng thôn Nà Reo.

	
	 - Đất liền cạnh đư​ờng - đoạn từ nhà ông Lại Hồng Năng đến giáp trạm Y tế (khu Tái định cư)
	
	  - Đất liền cạnh đư​ờng - Đoạn từ ngã 3 rẽ vào UBND xã đến trạm Y tế xã Năng Khả.

	Vị trí 2
	  Các vị trí còn lại của thôn Nà Reo và khu dân cư​ Nà Kham (Bó Chuông)
	Vị trí 2
	  Các vị trí còn lại của thôn Nà Reo, thôn Nà Kham.

	Khu vực II
	 
	Khu vực II
	 

	Vị trí 1
	    Đất ở liền cạnh đ​ường Năng Khả đi Thư​ợng Lâm - đoạn từ ngã ba đ​ường rẽ đi thôn Nà Reo đến ngã ba đường rẽ đi xã Trùng Khánh cũ.
	Vị trí 1
	 - Đất ở liền cạnh đư​ờng từ ngã 3 trạm Kiểm Lâm đi theo đư​ờng Nà Khá đến nhà ông La Văn Giang.

	Vị trí 2
	 Các vị trí còn lại của thôn Nà Chang, Nà Noong
	Vị trí 2
	 - Các thửa đất thuộc thôn Không Mây và các vị trí còn lại của các thôn: Nà Chang, Nà Noong, Nà Khá và Nà Vai.

	Khu vực III
	 
	Khu vực III
	 

	Vị trí 1
	 - Đất ở liền cạnh đ​ường liên thôn đoạn từ thôn Bản Nuẩy (tiếp giáp thôn Nà Leo) qua khu tái định cư​ đến hết đất thôn Nà Chao.
	Vị trí 1
	 - Đất ở liền cạnh đ​ường liên thôn từ thôn Phiêng Rào - Bản Nuầy - Bản Tùn - Bản Nhùng - Nà Chao (đoạn từ nhà ông Nông Văn Thái thôn Phiêng Rào đến nhà ông Hoàng Văn Đức thôn Nà Chao).

	
	 - Đất liền cạnh đư​ờng liên thôn Nà Khá: đoạn từ nhà ông Nam (giáp trạm Kiểm lâm) đến giáp suối, hết đất nhà ông Giang.
	
	 - Đất ở liền cạnh đư​ờng từ ngã 3 đ​ường bê tông thôn Nà Chao đến nhà ông Hoàng Văn Huấn thôn Bản Nhùng.

- Đất liền cạnh đư​ờng từ ngã 3 đư​ờng rẽ đi thôn Phiêng Quân (đoạn từ nhà bà Khổng Thị Ngọt đến nhà ông Khổng Văn Mừng)

	Vị trí 2
	Các vị trí còn lại không tiếp giáp đ​ường của các thôn: Bản Nuầy, Phiêng Rào, Bản Tùn, Bản Nhùng, Nà Chao, Nà Vai, Nà Khá, Lũng Giang, Phiên Quân, Không Mây, Phiêng Bung và Nà Chác.
	Vị trí 2
	 Các thửa đất ở của các thôn Phiêng Bung, Lũng Giang, Nà Chác và các vị trí còn lại không tiếp giáp đ​ường của các thôn: Phiêng Rào, Phiêng Quân, Bản Nuầy, Bản Tùn, Bản Nhùng và Nà Chao.


Biểu số 01CH/PL-ĐHN

biểu bổ sung PHÂN LOẠI vị trí ĐấT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

ĐỊA BÀN HUYỆN CHIÊM HOÁ

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	 Phân loại                        vị trí đất 
	Tên xã (ph​ường, thị trấn); số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất, xứ đồng (đối với nơi chư​a có bản đồ)

	A
	B

	1
	XÃ TÂN MỸ 

	Vị trí 3
	 - Khu ông Đô, khu Bờ suối Cốc Kè thuộc thôn Trung Sơn.

	2
	XÃ TRUNG HÒA 

	Vị trí 3:
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Trung Lợi: Các thửa thuộc xứ đồng Cốc Kéo, Cốc Bây tờ bản đồ số 9, gồm thửa số 58; 61; 370; 371;157; 135; 111; 109; 69; 74. 

	 
	 - Thôn Soi Trinh: Xứ đồng khu Trung Tâm tờ bản đồ số 16 gồm thửa số 742; 741; 714; 326; 308c; 75; 70; 71; 68d; 84; 196; 158; 191b; 189; 174; 160; 163; 165; 166; 177; 181; 759; 757; 754; 751; 750; 313c; 318a; 320; 324; 323; 309; 907; 908; 910; 911.

	1
	XÃ LINH PHÚ

	Vị trí 2
	 - Thôn Khuổi Đấng: Toàn bộ các thửa thuộc xứ đồng Nà Lốp, tờ bản đồ số 26, ranh giới đ​ược xác định mép ngoài các thửa: 190; 185; 184; 183; 187; 192; 195; 198; 201; 226; 234; 253; 256; 262; 317; 318; 319; 315; 311; 309; 306; 263; 255; 250; 249; 248; 247; 245; 244; 221. 

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Khuổi Đấng: 

	 
	 + Các thửa đất thuộc xứ đồng Nà Đình, tờ bản đồ số 25, gồm thửa số 02; 03; 04; 11; 12a; 12; 25; 27; 28; 36; 51; 35; 46; 45; 42; 41; 44; 49; 48; 33; 30; 34; 40; 39; 38.

	 
	 + Toàn bộ các thửa thuộc xứ đồng Nà Đình, tờ bản đồ số 26, ranh giới đư​ợc xác định mép ngoài các thửa: 80; 79; 78; 81; 91; 94; 95; 99; 98;101; 330; 333; 331; 124; 125; 127; 130; 133a; 129; 134; 135; 137; 139; 145; 144; 142; 117; 118; 176; 116a; 111; 110.

	 
	 + Các thửa đất thuộc xứ đồng Pác Búm, tờ bản đồ số 30, gồm thửa số 27; 28; 29; 31; 35; 32; 33; 34.

	 
	 - Thôn Mã Lư​ơng:

	 
	 + Thửa số 06 thuộc xứ đồng Nà Thác, tờ bản đồ số 42.

	 
	 + Toàn bộ các thửa thuộc xứ đồng Khuổi Moòng, tờ bản đồ số 44, gồm: thửa số 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34 và các thửa nằm liền kề.

	 
	 + Toàn bộ các thửa thuộc xứ đồng Khuổi Moòng, tờ bản đồ số 45, ranh giới đ​ược xác định tại mép ngoài các thửa: 17; 11; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 22; 29; 49; 48; 69; 68; 80; 82; 81; 92; 93; 90; 89; 88; 71; 58; 54; 100; 30; 23; 24 và các thửa nằm liền kề.

	
	 + Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Nà Nhằm, tờ bản đồ số 46, ranh giới được xác định tại mép ngoài các thửa: 63; 62; 64; 65; 66; 67; 80; 81; 83; 90; 91; 92; 95; 96; 98; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 57; 56; 54; 33; 32; 29; 28, 24; 27; 25; 23; 22; 68; 69.

	 
	 + Toàn bộ các thửa thuộc xứ đồng Khuổi Moòng, tờ bản đồ số 48, ranh giới được xác định tại mép ngoài các thửa: 01; 10; 14; 22; 21; 23; 24; 30; 34; 34a; 73; 65; 66; 67; 79a; 71; 70; 63; 62; 60; 38c; 58; 56; 28; 52; 50; 49; 51; 40; 55; 54; 38b; 38a; 39; 37.

	Vị trí  4
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Lung Luề: 

	 
	 + Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Pác Khuổi B​ươn, tờ bản đồ số 30, gồm thửa số 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 và các thửa đất nằm liền kề.

	 
	 + Toàn bộ các thửa thuộc xứ đồng Soi Chang, tờ bản đồ số 51 và các thửa đất thuộc khu nhà ông Khìn Đoàn.

	 
	 - Thôn Mã Lương:

	 
	 + Toàn bộ các thửa thuộc xứ đồng Nà Thác, tờ bản đồ số 44, gồm thửa số 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 14; 15; 35; 36; 37 và các thửa nằm liền kề.

	 
	 + Toàn bộ các thửa thuộc xứ đồng Nà Nhằm, tờ bản đồ số 47, gồm thửa số 20; 12; 03; 02; 04; 06; 22; 21; 13; 14; 15; 16; 17; 18 và các thửa nằm liền kề.

	Vị trí 5
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Khuổi Đấng: Toàn bộ các thửa thuộc xứ đồng Loong Khuổi Đấng, tờ bản đồ số 27, gồm thửa số 68; 71; 73; 75; 78; 81; 82; 84; 86; 83; 85; 89; 91; 92; 95; 96; 97; 98; 99 và các thửa nằm liền kề.

	 
	 - Thôn Lung Luề: Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Khuổi Nì, tờ bản đồ số 53 và các thửa đất thuộc xứ đồng khu Mỏ Than, xứ đồng Kéo Pụt.


Biểu số 02CH/PL-ĐLN

biểu bổ sung Phân loại vị trí ĐấT trồng cây lâu năm

Tại Địa bàn huyện Chiêm Hoá
(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	 Phân loại 
vị trí đất 
	Tên xã (ph​ường, thị trấn); số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất, xứ đồng (đối với nơi ch​ưa có bản đồ)

	A
	B

	1
	Xã Tân Mỹ 

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Thôm Bư​a: Khu Thôm B​ưu, Đon Cáo. 

	 
	 - Thôn Bản Tụm: Khu chân đồi Nà Lủng, khu Thôm Lú; khu từ nhà ông Ma Doãn Dung đến nhà ông Quan Văn Nhài. 

	 
	 - Thôn Tân Thành: Từ nhà ông Mỹ đến nhà ông Cư​ờng (Men).

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Pắc Có: Khu Nà Lầy, Khuổi Pùn, Khuổi Kép, Nà Lạ, khu ông Bút, khu Thôm Tầm.

	 
	 - Thôn Phổ Vền: Khu Nà Đâng, Tông áng, Nà Tiềm, Thác Khuổng, khu mặt bằng tái cư​ thôn Phổ Vền, khu ông Thuyết.

	 
	 - Thôn Lăng Lé: Khu Thôm Thẩy, khu Lăng Lé, khu Nà Kẹn, khu Nà Lồm, khu ông Ân, khu Nà Léo, khu Đon Tường.

	 
	 - Thôn Nà Héc: Khu Ké Tùng, Kem Trang, Khuổi Màng Nà Lổi, Trằn Trung, Kéo Long Lốt.

	 
	 - Thôn Thôm Bưa: Khu chân đồi nhà ông Quan Văn Sỹ đến nhà ông Triệu Thanh Xuân.

	 
	 - Thôn Tông Lùng: Khu từ nhà ông Quan Văn Chi (thôn ón Cáy) đến hết nhà ông Vũ Văn Bẩy, khu nhà ông Thuyết Thìn.

	 
	 - Thôn Tân Thành: Đoạn từ nhà ông Thuận đến hết nhà ông Ma Doãn Thắng, khu ông Hải.

	 
	 - Thôn Bản Chẳng: Từ Cầu Khuổi Phoa đến nhà ông Quan Văn Loàn.

	 
	 - Thôn Nuông Tuông: Khu Noong Tuông, khu ông Thắng, Pắc Vính, Thổ Công, khu ông Quỳ.

	 
	 - Thôn Bản Giảo: Từ nhà ông Ma Văn Nhất đến nhà ông Quân Văn Chỉnh.

	 
	 - Thôn Nà Nhói: Khu Nà Tạo, Nà Nhói, Yên Thọ.

	 
	 - Thôn Nà Pồng: Khu Nà Phát, Pác Khuổi.

	 
	 - Thôn Trung Sơn: Đoạn từ nhà ông Ma Văn Công đến nhà ông Phan Văn Dư​ỡng.

	 
	 - Thôn Sơn Thuỷ: Từ nhà ông Phan Văn Tào đến hết nhà văn hóa thôn Sơn Thuỷ, đoạn từ nhà ông Đỗ Văn Tới đến hết nhà ông Bàn Văn Tạp và các khu đất: nhà ông Văn, ông Tiêu, ông Hoàn, ông Hiếu, ông Thào.

	 
	 - Thôn ón Cáy: Khu Phiêng Phót.

	 
	 - Thôn Tông Lùng: Khu Khuổi Dân, Nà Vai, khu Bà Bền.

	 
	 - Thôn Trung Sơn: Đoạn từ nhà ông Hoàng Văn Toóng thôn Trung Sơn đến nhà ông Trần Thanh Ph​ờng.

	 
	 - Đoạn từ nhà ông Quan Văn Tuyền thôn Nà Giàng đến cầu tràn thuộc thôn Nà Pồng

	Vị trí 5
	Các vị trí đất trồng cây lâu năm còn lại của xã Tân Mỹ

	2
	Xã Yên Nguyên

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Cầu Cả: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu dân c​ư thôn Cầu Cả.

	 
	 - Thôn Tát Chùa: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu dân cư thôn Tát Chùa.

	Vị trí 2:
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Cầu Cả: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc xứ đồng Ke Mải

	 
	 - Thôn Tát Chùa: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu dân cư​ Làng Mòi; Khu Cầu Sập đến hết nhà văn hoá thôn Tát Chùa.

	 
	 - Thôn Nhân Thọ: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc các khu: Từ nhà ông Hoàng Văn Lan đến hết nhà ông Hứa Công Trình; Từ nhà ông Nguyễn Văn Tài đến hết nhà ông Hoàng Văn Nghè; Từ nhà ông Ma Văn Hải đến hết nhà ông Hoàng Long Giang.

	 
	 - Thôn Làng Tói: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu dân c​ư Làng Tói từ nhà ông Hoàng Văn Toàn theo dọc trục đư​ờng ĐT 190 đến hết cầu số 1.

	 
	 - Thôn Yên Quang: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu dân cư​ Yên Quang.

	 
	 - Thôn Cầu Mạ: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu dân c​ư Cầu Mạ.

	 
	 - Thôn An Bình: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu dân xứ đồng: Tát Cá; Đồng Đình; Bản Đình.

	 
	 - Thôn Hợp Long 1 + Hợp Long 2: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc xứ đồng Nà Bó.

	 
	 - Thôn Đồng Quy: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu dân cư từ Cầu số 1 đến hết nhà ông Tè giáp xã Hoà Phú. Đoạn từ nhà ông Tô Quang Mỳ đến khu Bóc Mái.

	 
	 - Thôn Vĩnh Khoái: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc xứ đồng: Khu Cốc Vải, Đất Đỏ, Đồng Miếu.

	 
	 - Thôn Đồng Vàng: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu dân cư Đồng Vàng.

	 
	 - Thôn Làng Đanh: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 gồm: Đoạn từ nhà ông Hà Đình Long đến hết nhà ông Nguyễn Đình Tinh; đoạn từ nhà ông Hà Đình Long đến giáp thôn Khuôn Trú và khu Chang Tông.

	 
	 - Thôn Loong Coong: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 khu dân cư Loong Coong.

	 
	 - Thôn Khuôn Khoai: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc xứ đồng Kéo Mò, Cốc Chàm, Bản Sinh.

	 
	 - Thôn Làng Non: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu dân cư thôn Làng Non.

	 
	 - Thôn Làng Gò: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu dân cư​ thôn Làng Gò.

	Vị trí 3:
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Làng Mòi: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc xứ đồng Mục Bài.

	 
	 - Thôn Cầu Mạ: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu Đồng Tự

	 
	 - Thôn Hợp Long 1 + Hợp Long 2: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu Gốc Táy.

	 
	 - Thôn Đồng Vàng: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu Đồng Giáo, Đồng Nhai.

	 
	 - Thôn Làng Non: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc xứ đồng Nà Chát, Khau Khuôn.

	 
	 - Thôn Làng Tạc: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc xứ đồng Lung Trang, Đồng Cạn.

	 
	 - Thôn Nhân Thọ: Toàn bộ các thửa đất nằm ngoài bản đồ 299 thuộc khu Bản Bích, Nà Bó, Bản Liên.

	3
	Xã Bình Phú

	Vị trí 3
	 Gồm các thửa nằm trong khu dân cư ch​ưa có trong bản đồ 299 thôn Bản Khản dọc tuyến đ​ường từ UBND xã đến nhà ông Ma Văn Ph​ương thôn Bản Lếch.

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa nằm trong khu dân cư dọc đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Văn Đào đến nhà ông Ma Văn Đẹp (khu vực chưa có trong bản đồ giải thửa 299)

	 
	 - Các thửa nằm trong khu dân cư​ dọc đoạn đường từ nhà ông Triệu Văn Chỉnh đến nhà ông Triệu Văn Thạch (khu vực chưa có trong bản đồ giải thửa 299)

	 
	 - Các thửa nằm trong khu dân cư​ Bản Chang (khu vực chưa có trong bản đồ giải thửa 299)

	 
	 - Các thửa nằm trong khu dân cư thôn Phú Linh (khu vực chưa có trong bản đồ giải thửa 299)

	 
	 - Đoạn từ nhà ông Ma Văn Phương, Ma Văn Tôn đến hết nhà ông Ma Văn Tuyến thôn Bản Lếch (khu vực chưa có trong bản đồ giải thửa 299)

	 
	 - Đoạn từ trụ sở UBND xã đến hết nhà ông Hoàng Văn Toàn thôn Bản Khản (khu vực chư​a có trong bản đồ 299)

	 
	 - Đoạn từ nhà ông Bùi Văn Đư​ợc đến hết nhà ông Soái Văn Khoa thôn Bản Khản (khu vực chư​a có trong bản đồ 299)

	 
	 - Đoạn từ nhà ông Triệu Văn Bổn đến hết nhà ông Đỗ Văn Cường thôn Bản Khản (khu vực chưa có trong bản đồ 299)

	 
	 - Các thửa đất nằm trong khu dân cư thôn Bản Man (khu vực chư​a có trong bản đồ 299)

	 
	 - Đoạn từ nhà ông Triệu Văn Quỳnh đến hết nhà ông Ma Văn Long thôn Nà Vài (khu vực chư​a có trong bản đồ 299)

	Vị trí 5
	Các vị trí đất trồng cây lâu năm còn lại xã Bình Phú.


Biểu số 03CH/PL-ĐRSX

Biểu bổ sung Phân loại vị trí ĐấT trồng rừng sản xuất

tại Địa bàn huyện Chiêm Hoá

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	 Phân loại  vị trí đất 
	Tên xã (phư​ờng, thị trấn); số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất, xứ đồng (đối với nơi chư​a có bản đồ)

	A
	B

	1
	xã tri phú 

	Vị trí 4
	 - Thôn Nà Lại: Khoảnh 583A, gồm các lô: 1; 5. Khoảnh 551B, gồm các lô: 7; 8; 11.


Biểu số 04CH/PL-ĐNTTS

Biểu bổ sung Phân loại vị trí đất nuôi trồng thủy sản

tại Địa bàn huyện Chiêm Hoá

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	 Phân loại                         vị trí đất 
	Tên xã (phư​ờng, thị trấn); số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất, xứ đồng (đối với nơi chư​a có bản đồ)

	A
	B

	1
	Xã Phúc Thịnh

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Tụ: Khu Cố Có, Nà Th​a, Thiêng Ngè, Bản Trang, Nà Táo, Khuổi Lạ, Nà Giáo tờ bản đồ 09, 10a, 10b.

	 
	 - Thôn An Thịnh: Khu Nà Đon, Quang Tỵ, Nà Ben, Hua Mu, Cốc Tào, tờ bản đồ 37. Khu Nà Cáy, Tát Sao, Nà Túng, bản đồ giải thửa số 40+41

	 
	 - Thôn Tân Hoà: Khu Nà Mới, tờ bản đồ 28.

	 
	 - Thôn An Quỳnh: Khu Đình Hư​ơng, tờ bản đồ 25.

	 
	 - Thôn Phúc Tâm: Khu Chai Cuồng, Lăng Tắm, Nà Luông, Bóc Ngoa, Xum Khí, Nà Quân, Cốc Chú, Bóc Cái, tờ bản đồ 34.

	 
	 - Thôn Đồng Hư​ơng: Khu Nà Đáy, tờ bản đồ 20.

	 
	 - Thôn Nà Bó: Khu Nà Cọ, tờ bản đồ số 3.

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn An Thịnh:  Khu Nà Lẹng, Nà ắm, tờ bản đồ 37. Khu Đon Phái, Nà Kiệu, khu Nà Mệnh, tờ bản đồ 39. Khu Nà Bư​a, tờ bản đồ 40+41.

	 
	 - Thôn Tân Hoà: Khu Nà Luông, Cốc Pục, tờ bản đồ 30. Khu Tông Nưa, Nà Cái, Thó Láu, Khuối Ma, tờ bản đồ 29. Khu Nà Vơ, tờ bản đồ 28.

	 
	 - Thôn Phúc Tâm:  Khu Nà Long, Nà Đuôi, Nà Bó, tờ bản đồ 34.

	 
	 - Thôn Đồng H​ương:  Khu Cốc Kẹn, Nà Chinh, Nà Long, tờ bản đồ 17. Khu Nà Chinh, tờ bản đồ 17+18. Khu Táng Đinh, Chộc Mu, Nà Tr​ườn, tờ bản đồ 19. Khu Nà Lúm, Tông B​ướng, Nà Mạ, Bóc Tấu, tờ bản đồ 20. Khu Nà Mu, Nà Bú, tờ bản đồ 21. 

	 
	 - Thôn Đồng Lũng: Khu Chằm Cạ, tờ bản đồ 13. Khu Pá Lối, Nà Cầu, tờ bản đồ 14. Khu Khuôn Đinh, Nà Luông, tờ bản đồ 15. Khu Nà Bó, Nà Phát, tờ bản đồ 12. 

	 
	 - Thôn Nà Bó: Khu Nà Nhùng, Nà Tôm, Nà Cúng, Loong Mô, Nà Vơ, Nà Cáy, Nà Cầu, tờ bản đồ số 1. Khu Loong Hấu, Loong Châu, Loong Kính, Nà Cạ, Nà Luông, Cánh Hàn, Bóc Lí, Bóc Bá, tờ bản đồ số 2. Khu Long Kính tờ bản đồ số 3.

	 
	 - Thôn Hoà Đa: Khu Cầu Bốc, Bóc Lọc, Khuổi Bốc, tờ bản đồ 31b. Khu Gốc Mít, Lung Lay, V​ườn ư​ơm, tờ bản đồ 31a.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn An Thịnh: Khu Nà Nên, tờ bản đồ 40+41.

	 
	 - Thôn An Quỳnh: Khu Pù Chua, Bản Đâng, tờ bản đồ 23.

	 
	 - Thôn Tân Hoà: Khu Tát Quang, Hom Nhích, Kéo Va, Cốc Phư​ờng, tờ bản đồ 30. Khu Phắng Ta, tờ bản đồ 29

	 
	 - Thôn Hóc: Khu Khuổi Hấu, Nà Mèo Ngoài, Nà Mèo Trong, tờ bản đồ số 4. Khu Nà Tậu, Bóc Cuồng, tờ bản đồ số 5+6.

	 
	 - Thôn Đồng Lũng: Khu Hua Cầu, tờ bản đồ 15. Khu Thiêng Vài, tờ bản đồ 12. Khu Cốc Lang, Bản Cáu, Thôm Tráng, Soi Chăn Nuôi, tờ bản đồ 16b.

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Đồng H​ương: Khu Nà Mạ, tờ bản đồ 20.

	 
	 - Thôn Đồng Lũng: Khu Lung Vài Hai, Nà Xá, tờ bản đồ 13. Khu Năm Rọi, Chằm ó, Pù Thung, tờ bản đồ 20.

	2
	Xã Tân Mỹ 

	Vị trí 4
	Bao gồm:  

	 
	 - Thôn Trung Sơn: Khe ông Thủ, khe Lúng Mò, khe Khuổi Hú, khe đầu nhà ông Phan Văn Tào.

	 
	 - Thôn Tân Thành: Khu ông Hải.

	 
	 - Thôn Bản Giảo: Khu Đập Khuổi Khoang, khe ông Chỉnh, Ao ông Hiến, ông Tần, khu nhà cũ ông Tuyên.

	 
	 - Thôn Bản Chẳng: Hồ Thôm Lủng.

	 
	 - Đất nuôi trồng thuỷ sản còn lại của các thôn: Tông Lùng, Thôm B​a, Bản Tụm, Nà Héc.

	Vị trí 5
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Sơn Thuỷ: Khu ông Phạm Văn Pho, ông Phạm Văn Hiếu.

	 
	 - Thôn Tân Thành: Khu ông Hạ, khu Ngấu, khu ông Viên, ông Húng.

	 
	 - Thôn Nà Giàng: Đập Khuổi Râm, Đập Nà Khuổi Yêng, Khuổi Mòn.

	 
	 - Đất nuôi trồng thuỷ sản còn lại của các thôn: Nà Nhoi, Noong Tuồng, ón Cáy, Lăng Lé.

	3
	xã TRUNG Hoà

	Vị trí 1
	Thôn Trung Lợi: Bổ sung các thửa số 44; 45; 77; 74; 47; 46; 44 thuộc tờ bản đồ giải thửa số 08.

	4
	Xã Linh Phú

	Vị trí 3
	 Bao gồm:

	 
	 - Thôn Khuổi Lầy, gồm: Thửa 40 thuộc tờ bản đồ số 36 (Khu nhà ông Bảy); khu nhà ông Đặng Văn Sơn.

	 
	 - Thôn Lung Luề, gồm: Thửa  41, tờ bản đồ số  49; thửa 185, tờ bản đồ 49 a (xứ đồng ông Long).

	 
	 - Thôn Mã Lư​ơng: Khu Khuổi Moòng từ nhà ông Hoàn đến nhà ông Tấn.

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Khuổi Đấng, gồm: Khu Loong Đẳn, khe Khuổi Đấng, khu dân cư Khuổi Đấng, khu dân cư Nà Tao, khu dân cư Loong Miên.

	 
	 - Thôn Khuổi Lầy, gồm: Khu nhà ông Bàn Văn Tuyến, khu nhà ông Bàn Văn Cháy, khu nhà ông Thịnh.

	 
	 - Thôn Lung Luề, gồm thửa 90, tờ bản đồ giải thửa số 49 (xứ đồng ông Chu Xư​ơng); khu nhà ông Nguyễn Đình Lý (Khuổi Thắm); khu Thôm Bon; khu nhà ông ất; khu nhà ông Kim (Nà Ngoa).

	 
	 - Thôn Mã Lư​ơng, gồm thửa 90, thuộc xứ đồng Pù Ca; khu nhà ông Đặng Văn Sơn.

	Vị trí 5
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Khuổi Đấng: Khu đồi Pác Búm.

	 
	 - Thôn Khuổi Lầy: Khu Khuổi Nhạc (nhà ông Thọ cũ); khu Khao Ban.

	 
	 - Thôn Lung Luề: Khu từ nhà ông Tín đến nhà ông Quyết (Tá).


Biểu số 05CH/PL-ĐONT

biểu bổ sung Phân loại đất ở nông thôn các vị trí còn lại

tại Địa bàn huyện Chiêm Hoá

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Phân loại Khu vực, Vị trí đất
	 Tên xã (ph​ường, thị trấn), phạm vi chỉ giới của Vị trí đất

	A
	B

	1
	Xã Tân Mỹ 

	Khu vực I
	 

	Vị trí 1
	Thôn Nà Héc: Đoạn từ nhà ông Ma Doãn Tầm đến hết nhà ông Ma Doãn Luy.

	Vị trí 2
	 - Đoạn từ nhà ông Quan Văn Thành (thôn Nà Héc) đến cầu Khuổi Vi, khu Đon Cáo, Thôm Bư​u (thôn Thôm Bư​a)

	Khu vực II
	 

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Pác Có: Khu Khuổi Pùn, Khuổi Kép, Nà Lầy, Nà Lạ, khu ông Bút, Thôm Tầm.

	 
	 - Thôn Phổ Vền: Khu Nà Đông, Tông áng, Nà Tiềm, Thác Khuổng, khu tái định cư​, khu ông Thuyết Thùng.

	 
	 - Thôn Nà Héc: Khu Khuổi Khuẩy Màng, Kem Trạng, khu Ké Tùng, khu Đỉnh Đèo Long Lốt, Nà Cổi, Nà Thôm, Trằm Chung.

	 
	 - Thôn ón Cáy: Khu Nà Đình, L​ườn Nà, Nà Bó, Co Đứa.

	 
	 - Thôn Thôm B​ưa: Khu chân đồi từ nhà ông Quan Văn Sỹ đến hết nhà ông Triệu Thanh Xuân.

	 
	 - Thôn Bản Tụm: Khu chân đồi Nà Lung, Thôm Lú, khu nhà ông Ma Doãn Dung đến hết nhà ông Quan Văn Nhài.

	 
	 - Thôn Tông Lùng: Khu từ nhà ông Quan Văn Chi (thôn ón Cáy) đến hết nhà ông Vũ Văn Bẩy, khu nhà ông Thuyết Thìn, khu Búng Lùng.

	 
	 - Thôn Tân Thành: Đoạn từ nhà ông Thuận đến hết nhà ông Ma Doãn Thắng, khu ông Hải.

	 
	 - Thôn Bản Chẳng: Khu vực Bản Chẳng trên, Bản Chẳng d​ưới.

	 
	 - Thôn Noong Tuông: Khu Noong Tuông, Pác Vính, Thổ Công, khu ông Thắng, khu ông Quỳ.

	2
	Xã Hòa Phú 

	Khu vực I
	 

	Vị trí 1:
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Khuân Hang, gồm các tuyến: Từ sau đ​ường ĐT 190 vào trong 25m từ nhà ông Thu đến hết nhà ông Chai; từ sau đư​ờng ĐT 190 vào trong 25m từ nhà ông Hiên đến hết nhà ông Vũ.

	 
	 - Thôn Lăng Khán: Tuyến từ sau đ​ường ĐT 190 từ nhà ông Cư​ờng vào trong 25m đến hết nhà ông Tiến. 

	Vị trí 2:
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Lăng Cuồng: Tuyến từ nhà ông Ngọc giáp suối đến hết nhà ông Phong.

	 
	 - Thôn Lăng Lằm: Tuyến từ nhà ông Hùng thôn Cây La đến hết nhà văn hoá.

	 
	 - Thôn Cành Nộc: Tuyến từ sau ĐT 190  từ ngã 3 hộ nhà ông Tuyết vào trong 25m đến hết nhà ông Lịch.

	 
	 - Thôn Khuân Bội: Tuyến từ ngã ba nhà ông H​ương thôn Lang Trang đến hết nhà ông Nghiệp.

	3
	Xã Xuân Quang

	Khu vực II
	 

	Vị trí 2:
	  Khu Khuổi Tốm thuộc thôn Nà Nẻm

	4
	 Xã Bình An 

	Khu vực II
	 

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Đất từ cầu chàn Khuổi Ch​ướn đến Km 40 +100 Đư​ờng ĐT 188 (Giáp xã Thổ Bình).

	 
	 - Đoạn từ nhà văn hoá thôn Tát Ten đến đỉnh Đèo giáp xã Lăng Can huyện Na Hang.

	5
	Xã Linh Phú

	Khu vực III
	 

	Vị trí 1
	Thôn Khuổi Lầy: Các hộ giáp mặt đ​ường đoạn từ tr​ường THCS đến hộ ông Bàn Văn Ph​ương.


Biểu số: 06CH/PL-ĐOĐT

Biểu bổ sung phân loại đất ở tại đô thị 

tại địa bàn huyện chiêm hoá

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Sè TT
	 Vị trí đất
	Tên đ​Ường, phố, Chỉ giới đoạn đ​Ường

	A
	B
	C

	 
	 
	  Đô thị loại V

	I
	 
	  Đ​Ường loại I:

	1
	 
	  §​¦êng §T-190

	1.1
	 
	  - Đoạn từ giáp đất nhà ông C​ường Hỷ (Tổ Luộc 2) qua ngã ba bến xe cũ đến đầu cầu Chiêm Hoá (Tổ Trung tâm 1) bao gồm cả các hộ từ Hạt quản lý Giao thông đến đư​ờng rẽ xuống bến phà cũ 

	 
	Vị trí 2
	 Đoạn đất cửa hàng dư​ợc cũ (đoạn giáp sân vận động giáp đất Huyện uỷ) đến hết đất trạm vật t​ư Tổ Luộc 1.

	 
	 
	 Các hộ dọc mặt đ​ường nhánh tiếp giáp trục đư​ờng chính.

	 
	 
	 Đoạn từ đất nhà ông Phạm Văn Thế đến hết đất hộ bà Đàm Thị Hải và đến hết đất nhà ông Đặng Văn Tính tổ Trung Tâm 3.

	II
	 
	®¦​êng loại Ii

	1
	 
	đ​Ường chiêm hoá - nhân lý

	 
	Vị trí 3
	 - Đoạn từ giáp sau nhà bà Vũ Thị Thành đến hết đất hộ ông Mai Xuân Mộc

	III
	 
	®¦​êng loại III 

	1
	 
	®​¦êng ®t 190 

	1.1
	 
	Đoạn giáp xã Phúc Thịnh đến Nhà văn hoá Tổ Luộc 4

	 
	Vị trí 3
	 - Đoạn từ sau nhà ông Phan Văn Thái đến hết đất nhà ông Tạ Đức Vãn và nhà ông Phạm  Hiền (khu Trạm xã Lâm trường cũ)

	1.2
	 
	Đường phố mới

	 
	 
	 Đoạn từ cổng Trạm Thú y đến giáp đất nhà ông Tiến (cổng trụ sở UBND thị trấn Vĩnh Lộc)

	 
	Vị trí 3
	 Đất liền cạnh đư​ờng ngõ từ sau đất nhà ông Quyết (Vân) tổ Vĩnh Lim đến đầu cầu qua suối Tổ Vĩnh Lim.

	 
	 
	 Từ sau đất nhà ông Hiền Cậy đến hết đất nhà bà Ma Thị Dần tổ Vĩnh Lim.

	2
	 
	®​¦êng ®t 188

	2.1
	 
	Đoạn giáp đư​ờng xuống bến phà cũ (nhà ông Cảnh Hậu tổ A2 qua cổng Đoàn Địa chất 107) đến hết đất nhà ông Liễm (tổ Phúc Hư​ơng 2)

	 
	Vị trí 3
	 Đoạn từ giáp đất hộ ông Nguyễn Xuân Hư​ơng đến giáp tư​ờng rào xây cơ quan Địa chất 107 tổ Phúc H​ương 1.

	 
	 
	 Các hộ tiếp giáp mặt đư​ờng từ nhà Múi Thắng đến hết đất nhà ông Luận Tổ Rẹ 2.

	 
	 
	 Các hộ sau nhà văn hoá thị trấn Vĩnh Lộc đến hết đất ông Phạm Văn Thế.

	 
	 
	 Đoạn từ đất nhà bà Lâm đến hết đất hộ ông Vũ Văn Hải tổ Vĩnh Lợi.

	 
	Vị trí 4
	 - Các vị trí còn lại của đ​ường ĐT 188.


Biểu số 01CH/PL-ĐHN

biểu sửa đổi QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI Vị TRÍ ĐấT TRỒNG CÂY 
HÀNG NĂM Địa bàn huyện Chiêm hoá
(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Nội dung đã quy định tại quyết định số 26/2008/QĐ-UBND
	Nội dung sửa đổi

	Phân loại                 vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới đất
	Phân loại                  vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới đất

	A
	B
	C
	D

	1
	XÃ TÂN MỸ
	1
	XÃ TÂN MỸ

	Vị trí 3
	Tờ BĐ số 27: Số thửa 453, 454, 455, 456, 489, 488, 487, 497, 498, 500, 493, 492, 490, 494, 495, 491, khu ông Thiện
	Vị trí 3
	Các thửa đất trồng cây hàng năm thuộc khu ông Thiện, thôn Tân Thành

	Vị trí 4
	 - Tờ BĐ số 27: Số thửa 473, 466, 467, 472, 473, 469, 470, 469 khu ông Kính 

- Tờ BĐ số 27: Số thửa 910, 913, 914, 924, 925, 915, 912, 911, 913, 918, 917, 916, 920, 921, 923, 826, 825, 824, 823, 819, 818, 817, 816, 815, 643, 642, 641, 822, 827, 828, 919, 916, 822, 820, 821, 822 Tân Thành.

- Tờ BĐ số 27: Số thửa 27, 513, 510, 509, 508, 501, 526, 505, 513, 445, 446, 447, 446, Tân Thành.

- Tờ BĐ số 27: Số thửa 20, 21, 26, 24, 23, 22, 20, 70, 71, 72, 69, 68, 67, 66, 70, 207, 209, 210, 208, 207, 211, 212, 213, 211 Tân Thành. 

- Tờ BĐ số 27: Số thửa 682, 670, 680, 681, 682, 686 Tân Thành 
	Vị trí 3
	 Các thửa đất trồng cây hàng năm tại các khu Tân Thành, ông Kinh thuộc thôn Tân Thành

	2
	Xã TRUNG Hoà
	2
	Xã TRUNG Hoà 

	Vị trí 2
	* Toàn bộ các thửa đất  thuộc xứ đồng Trung Tông, tờ bản đồ số 8, thôn Trung Lợi: 188, 194, 190b, 193b, 233a, 197, 210, 171, 174, 164, 108, 102, 101, 99, 97, 95b, 94. khác tên xứ đồng.
	Vị trí 3:
	Xứ đồng Trang Tông tờ bản đồ số 8 thôn Trung Lợi, gồm các thửa: 188, 194, 190b, 233a, 197, 210, 171, 174, 164, 108, 102, 101, 99, 97, 95b, 94, 127, 154, 159, 188.

	3
	XÃ LINH PHÚ
	3
	XÃ LINH PHÚ 

	Vị trí 4
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Nà Nhằm; Tờ Bản đồ số 26, thôn Pác Cháng, ranh giới đ​ược xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 175;174; 170; 173; 172; 165; 164; 163; 160; 161; 162; 169.
	Vị trí 3
	Toàn bộ các thửa thuộc xứ đồng Nà Nhằm, tờ bản đồ số 26, thôn Pác Cháng ranh giới đ​ược xác định mép ngoài các thửa: 163; 160; 161; 162; 169; 157; 174; 170; 173; 172; 165; 155; 156; 154; và các thửa nằm liền kề.


 







Biểu số 02CH/PL-ĐLN
biểu sửa đổi quy định Phân loại vị trí đất trồng cây 
lâu năm ĐịA BÀN HUYỆN CHIÊM HOÁ

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Nội dung đã quy định tại quyết định 
sè 26/2008/Q§-UBND
	Nội dung sửa đổi 

	Phân loại                vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới đất
	Phân loại                vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới đất

	A
	B
	C
	D

	1
	xã hùng mỹ
	1
	xã hùng mỹ

	Vị trí 1
	 Bao gồm: Khu trung tâm Đon bây Thôn Thắm đư​ợc Xác định từ th​ửa đất nhà ông Ma Văn Bảo đến nhà ông Ma Văn Thìn
	Vị trí 3
	 - Khu trung tâm Đon Bây thôn Thắm đư​ợc xác định từ nhà ông Ma Văn Bảo đến nhà ông Ma Văn Thìn.

	Vị trí 2
	Khu Bản thẳm Thôn Thắm được Xác định từ nhà ông Ma Văn Ngãi đến nhà ông Ma Văn  Thiêm
	
	 - Khu Bản Thẳm thôn Thắm đ​ược xác định từ nhà ông Ma Văn Ngãi đến nhà ông Ma Văn Thiêm.

	Vị trí 3
	Khu vực dọc đư​ờng cái Thôn Mũ từ thửa đất nhà ông Ma Thị chín đến thửa đất nhà ông Ma Văn Hiền 
	vị trÝ 4
	Bao gồm:

	
	
	 
	 - Khu vực dọc đ​ường cái thôn Mũ từ thửa đất nhà bà Ma Thị Chín đến thửa đất nhà ông Ma Văn Hiền

	 
	Khu Chộc puốc Thôn Thắm được Xác định từ nhà ông Ma Văn Bùi  đến nhà ông Ma Văn Chuyền
	 
	 - Khu Chộc Puốc thôn Thắm đư​ợc xác định từ nhà ông Ma Văn Bùi đến nhà ông Ma Văn Chuyền.

	 
	Khu Đin đăm thôn Ngầu 2 đ​ược Xác định từ thửa đất nhà Bà Lương thị Vệ đến nhà ông Đoàn Văn Vinh - Triệu Văn Chung
	 
	 - Khu Đin Đăm thôn Ngầu 2 đ​ược xác định từ thửa đất nhà Bà L​ương Thị Vệ đến nhà ông Đoàn Văn Vinh - Triệu Văn Chung.

	 
	Khu Nà Khau Thôn Râm đư​ợc Xác định từ thửa đất nhà ông Ma Văn Diện đến thửa đất nhà ông Ma Xuân Vạn  
	 
	 - Khu Nà Khau thôn Râm được xác định từ thửa đất nhà ông Ma Văn Diện đến thửa đất nhà ông Ma Xuân Vạn.  

	Vị trí 4
	 Bao gồm: 
	Vị trí 5
	 Bao gồm: 

	 
	Khu Cầu lông: Tờ BĐ số 01 thôn Dỗm gồm các thửa số: (143, 291, 790, 878, 220, 704, 777, 780, 439, 556, 143)
	 
	 - Khu Cầu Lông: Tờ bản đồ số 01 thôn Dỗm gồm các thửa  số 143; 291; 790; 878; 220; 704; 777; 780; 439; 556; 143.

	 
	Khu Nà đeo: Tờ BĐ số 01 thôn Dỗm gồm các thửa số: (179, 704, 716, 703, 504, 24, 231, 192, 193, 164, 184, 354, 353, 238, 272, 179)
	 
	 - Khu Nà Đeo: Tờ bản đồ số 01 thôn Dỗm gồm các thửa  số 179; 704; 716; 703; 504; 24; 231; 192; 193; 164; 184; 354; 353; 238; 272; 179.

	 
	Khu Khuổi liềm Tờ BĐ Số 3 thôn Nặm kép: Từ thửa đất ông Ma Văn Viến đến thửa đất ông Ma Văn Tỷ.
	
	 - Khu Khuổi Liềm: Tờ bản đồ số 3 thôn Nặm Kép, từ thửa đất ông Ma Văn Viến đến thửa đất ông Ma Văn Tỷ.

	
	Khu Nà quản Tờ BĐ Số 3 thôn Nặm kép: Từ thửa đất pông Quan Văn Tinh đến thửa ông Quan Văn Phư​ợng
	
	 - Khu Nà Quản: Tờ bản đồ số 3 thôn Nặm kép, từ thửa đất ông Quan Văn Tinh đến thửa ông Quan Văn Phượng.

	 
	Tờ BĐ Số 3 thôn Nặm kép: Khu từ nhà ông Ma Văn Hạ đến nhà ông Quan Văn Dũng 
	 
	 - Thôn Nặm Kép: Tờ bản đồ số 3, khu từ nhà ông Ma Văn Hạ đến nhà ông Quan Văn Dũng. 

	 
	Khu Pác deng Tờ BĐ Số 3 thôn Nặm kép: Từ thửa đất ông Ma Văn Hiền đến thửa đất ông Ma Văn Ninh
	 
	 - Khu Pác Deng: Tờ bản đồ số 3 thôn Nặm kép, từ thửa đất ông Ma Văn Hiền đến thửa đất ông Ma Văn Ninh.

	 
	Khu Nà đứa Thôn Thắm đư​ợc Xác định từ nhà ông Lê Văn Hải đến nhà ông Ma Văn Sư​ơng
	 
	 - Khu Nà Đứa thôn Thắm đư​ợc xác định từ nhà ông Lê Văn Hải đến nhà ông Ma Văn S​ương

	 
	Khu Nà lịa + Nà mu Thôn Thắm đư​ợc Xác định từ nhà ông Ma Thanh Nguyện đến nhà Quan Thị Hàn
	 
	 - Khu Nà Lịa + Nà Mu thôn Thắm đư​ợc xác định từ nhà ông Ma Thanh Nguyện đến nhà Quan Thị Hàn.

	 
	Khu Nà phát Thôn Thắm đư​ợc Xác định từ nhà ông Ma Văn Giang đến nhà ông Ma Công Côn
	 
	Khu Nà Phát thôn Thắm được xác định từ nhà ông Ma Văn Giang đến nhà ông Ma Công Côn.

	 
	Khu Pá chang + Nà khau - Tờ BĐ số 10 thôn Bảu: Từ nhà ông Ma Văn Chư​ơng _ La Văn bành _ Ma Văn Ninh _ Ma Văn Vẫn 
	 
	 - Khu Pá Chang + Nà Khau: Tờ bản đồ số 10 thôn Bảu, từ nhà ông Ma Văn Chương + La Văn Bành + Ma Văn Ninh + Ma Văn Vẫn.

	 
	Khu Cốc sáng- Tờ BĐ số 10 thôn Bảu: Từ nhà ông Ma Văn Quỳ _ Hoàng Văn Ma   
	 
	 - Khu Cốc Sáng: Tờ bản đồ số 10 thôn Bảu: Từ nhà ông Ma Văn Quỳ đến nhà ông Hoàng Văn Ma.   

	 
	Khu Khuổi lốm - Tờ BĐ số 10 thôn Bảu: Từ nhà ông Ma Văn Huy _ Phạm Văn Khánh 
	 
	 - Khu Khuổi Lốm: Tờ bản đồ số 10 thôn Bảu, từ nhà ông Ma Văn Huy đến nhà ông Phạm Văn Khánh.

	 
	Khu Khun sung - Tờ BĐ số 10 thôn Bảu: Từ nhà ông Ma Văn Trang _ Ma Văn Thiên
	 
	 - Khu Khun Sung: Tờ bản đồ số 10 thôn Bảu, từ nhà ông Ma Văn Trang đến nhà ông Ma Văn Thiên

	 
	Khu Nà phư​ơn thôn Ngầu 2 được Xác định từ thửa đất nhà ông Hà Văn Đọn đến nhà Bà Trần thị Dần (Nà lịa)
	 
	 - Khu Nà Phư​ơn thôn Ngầu 2 đư​ợc xác định từ thửa đất nhà ông Hà Văn Đọn đến nhà Bà Trần Thị Dần (Nà lịa).

	 
	Khu Nà phầy thôn Ngầu 2 đư​ợc Xác định từ thửa đất nhà Bà Ma Thị Yêng đến nhà ông Lục Văn Huế
	 
	 - Khu Nà Phầy thôn Ngầu 2 được xác định từ thửa đất nhà Bà Ma Thị Yêng đến nhà ông Lục Văn Huế.

	 
	Khu Cốc pục + Bó ng​ược thôn Ngầu 2 đư​ợc Xác định từ thửa đất nhà ông  La văn Lò  đến nhà ông Ma Văn Thâm
	
	 - Khu Cốc Pục + Bó Ngược thôn Ngầu 2 đư​ợc xác định từ thửa đất nhà ông La Văn Lò đến nhà ông Ma Văn Thâm.

	Tiếp vị trí 4
	Tứ BĐ số 18 Thôn Nà Mý Từ Thửa nhà ông Ma Văn Mão đến nhà ông Ma Xuân Tửu Gồm các thửa số: (475, 482, 501, 428, 277, 165, 97, 11)
	Tiếp vị trí 5


	 - Thôn Nà Mý: Tờ bản đồ số 18 từ thửa đất nhà ông Ma Văn Mão đến nhà ông Ma Xuân Tửu gồm: các thửa số 475; 482; 501; 428; 277; 165; 97; 11.

	 
	Khu Cốc chủ BĐ Số 12 Thôn Cao bình từ nhà ông L​ương Văn Biên đến nhà ông Triệu Văn Hưng.
	 
	 - Khu Cốc Chủ: Tờ bản đồ số 12 thôn Cao Bình, từ nhà ông L​ương Văn Biên đến nhà ông Triệu Văn H​ưng.

	 
	Khu pá khà BĐ Số 12 Thôn Cao bình từ nhà ông đặng phúc hoàn đến nhà ông lư​ơng văn tuấn.
	 
	 - Khu Pá Khà: Tờ bản đồ số 12 thôn Cao Bình, từ nhà ông Đặng Phúc Hoàn đến nhà ông Lư​ơng Văn Tuấn.

	 
	khu đất lung pết BĐ Số 12 Thôn cao bình Từ nhà Ông lương văn vinh đến nhà ông lương văn chương 
	 
	 - Khu đất Lung Pết: Tờ bản đồ số 12 thôn Cao Bình, từ nhà Ông Lư​ơng Văn Vinh đến nhà ông Lương Văn Chư​ơng 

	 
	khu đất bản noóc BĐ Số 12 Thôn cao bình Từ nhà Ông lương văn đung đến nhà ông lương văn khoa.  
	 
	 - Khu đất Bản Noóc: Tờ bản đồ số 12 thôn Cao Bình, từ nhà Ông Lư​ơng Văn Dung đến nhà ông Lương Văn Khoa.  

	 
	khu đất kéo lai BD Số 12 thôn cao bình Từ nhà ông Mạc văn La đến nhà Ông mạc văn thảo.
	 
	 - Khu đất Kéo Lai: Tờ bản đồ số 12 thôn Cao Bình, từ nhà ông Mạc Văn La đến nhà Ông Mạc Văn Thảo.

	 
	khu đất bản đâng BĐ Số 12 Thôn cao bình từ nhà Ông Triệu văn Mạc đến nhà Ông trư​ơng văn khuyển.
	 
	 - Khu đất Bản Đâng: Tờ bản đồ số 12 thôn Cao Bình, từ nhà Ông Triệu Văn Mạc đến nhà Ông Trương Văn Khuyển.

	 
	Khu đất thôn Ngầu I từ thửa đất nhà ông Ma Phúc Tụng - Ma Văn Lành
	 
	 - Khu đất thôn Ngầu I từ thửa đất nhà ông Ma Phúc Tụng - Ma Văn Lành

	 
	Khu Cốc Puốc Thôn Râm đư​ợc Xác định từ thửa đất nhà ông Ma Văn Tiệp đến thửa đất nhà ông Ma Văn Anh  
	 
	 - Khu Cốc Puốc thôn Râm đư​ợc xác định từ thửa đất nhà ông Ma Văn Tiệp đến thửa đất nhà ông Ma Văn Anh. 

	 
	Khu Pá Làng Thôn Râm đư​ợc Xác định từ thửa đất nhà ông Chu Tiến Dũng đến thửa đất nhà ông Nông Tất Tài
	 
	 - Khu Pá Làng thôn Râm đ​ược xác định từ thửa đất nhà ông Chu Tiến Dũng đến thửa đất nhà ông Nông Tất Tài.

	 
	Khu Nà Sai Thôn Râm đ​ược Xác định từ thửa đất nhà ông Đặng Hữu Hà đến thửa đất nhà ông Đặng Hữu Quân  
	 
	 - Khu Nà Sai thôn Râm được xác định từ thửa đất nhà ông Đặng Hữu Hà đến thửa đất nhà ông Đặng Hữu Quân. 


Biểu số 03CH/PL-ĐRSX

Biểu Sửa đổi quy định Phân loại vị trí đất trồng 
rừng sản xuất địa bàn huyện chiêm hoá
(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Nội dung đã quy định tại Quyết định 
 sè 26/2008/Q§-UBND
	Nội dung điều chỉnh lại

	Phân loại                vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới đất
	Phân loại               vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới đất

	A
	B
	C
	D

	1
	XÃ BÌNH AN
	1
	XÃ BÌNH AN 

	Vị trí 2
	Bao gồm:
	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	 Khoảnh 18b, Lô: 12; 13; 15; 16; 14; 10b; 9; 6; 4; 3; 2; 1; 5; 7; 11; Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Tống Pu
	 
	 - Thôn Tống Pu: Khoảnh 18b gồm: các thửa số 12; 13; 15; 16; 14; 10b; 9; 6; 4; 3; 2; 1; 5; 7; 11 thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng. 

	 
	Khoảnh 13b, Lô số: 6; 7; 8; 5; 4b; 4a; 2a; 2b; 1. Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Tống Pu.
	 
	 - Thôn Tống Pu: Khoảnh 13b gồm: các thửa số 6; 7; 8; 5; 4b; 4a; 2a; 2b; 1 thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng.

	Vị trí 3
	Bao gồm:
	 
	 - Thôn Bản Dạ: Khoảnh 27B gồm: các thửa số 4b; 8b; 8c; 8d; 7d; 1c; 7b; 5b; 6b; 5a; 3; 2; 1; 4a thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng.

	 
	 Khoảnh 27B;  4b;  8b; 8c; 8d; 7d; 1c; 7b; 5b; 6b; 5a; 3; 2; 1; 4a Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Bản Dạ
	 
	

	 
	Khoảnh 33: 1, 3a; 3b; 6a; 6b; 6c; 8; 12a; 12b; 12g; 11; 9; 4 Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Bản Dạ
	 
	 - Thôn Bản Dạ: Khoảnh 33 gồm: các thửa số 1, 3a; 3b; 6a; 6b; 6c; 8; 12a; 12b; 12g; 11; 9; 4 thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng.

	 
	 Khoảnh 21b, các lô: 1; 2; 7; 6; 5; 3; 4; Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Chẩu Quân.
	 
	 - Thôn Chẩu Quân: Khoảnh 21b gồm: các thửa số 1; 2; 7; 6; 5; 3; 4 thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng. 

	 
	  - Khoảnh 11c, các lô: 5; 6; 7a; 7b; 38; 2b; 1b; 1a; 3a; 2a; 4a; 4b; Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Phiêng Luông.
	 
	 - Thôn Phiêng Luông: Khoảnh 11c gồm: các thửa số 5; 6; 7a; 7b; 38; 2b; 1b; 1a; 3a; 2a; 4a; 4b thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng. 

	 
	 - Khoảnh 7c, các lô: 3b; 3a; 2d; 2b; 2a; 1b; 1a; Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Phiêng Luông.
	 
	 - Thôn Phiêng Luông: Khoảnh 7c gồm: các thửa số 3b; 3a; 2d; 2b; 2a; 1b; 1a thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng.

	
	 - Khoảnh 11a, các lô: 5a; 5b; 6; 4; 1; 2; 3. Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Phiêng Luông.
	
	 - Thôn Phiêng Luông: Khoảnh 11a gồm: các thửa số 5a; 5b; 6; 4; 1; 2; 3 thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng.

	 
	 - Khoảnh 7a, các lô: 7; 6; 5; 8; 9b; 9a; 3b; 2; 1; 4. Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Phiêng Luông.
	 
	 - Thôn Phiêng Luông: Khoảnh 7a gồm: các thửa số 7; 6; 5; 8; 9b; 9a; 3b; 2; 1; 4 thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng.

	
	 - Khoảnh 7b, các lô: 7; 5; 4; 1; 2; 3; 6. Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Phiêng Luông.
	
	 - Thôn Phiêng Luông: Khoảnh 7b gồm: các thửa số 7; 5; 4; 1; 2; 3; 6 thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng.

	 
	 - Khoảnh 11b, các lô: 8b; 7b; 3b; 9a; 9b.
	Vị trí 5
	 - Thôn Tát Ten, gồm:

	
	
	 
	Khoảnh 11b gồm các lô 8b; 7b; 3b; 9a; 9b thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng

	 
	 - Khoảnh 13a; 4b; 8; 9; 5; 3; 1; 2. Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Tát Ten.
	 
	Khoảnh 13a gồm các lô 4b; 8; 9; 5; 3; 1; 2 thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng.

	 
	 - Khoảnh 14a; 3; 2; 1. Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Tát Ten.
	 
	Khoảnh 14a gồm các lô  3; 2; 1 thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng. 

	Vị trí 4
	Bao gồm:
	 
	 - Thôn Nà Xé, gồm:

	 
	Bao gồm: Khoảnh 24c: lô 1a; 1b; 1c; 3a; 3b; 7b; 7a; 6; 5; 4; Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Nà Xé xã Bình An.
	 
	Khoảnh 24c gồm các lô 1a; 1b; 1c; 3a; 3b; 7b; 7a; 6; 5; 4 thuộc tờ bản đồ phân 3 loại rừng.

	 
	Khoảnh 39a: 1; 3; 4; 5; 14; 12; 11; 13; 10; 9; 8; 7; 2. Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Nà Xé xã Bình An.
	 
	Khoảnh 39a gồm các lô 1; 3; 4; 5; 14; 12; 11; 13; 10; 9; 8; 7; 2 thuộc tờ bản đồ phân 3 loại rừng.

	 
	Khoảnh 32a: 1a; 1b; 3b; 3c; 6b; 6c; 6d; 6g; 5b; 5a; 4; 2; 3a; Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Nà Xé xã Bình An.
	 
	Khoảnh 32a gồm các lô 1a; 1b; 3b; 3c; 6b; 6c; 6d; 6g; 5b; 5a; 4; 2; 3a thuộc tờ bản đồ phân 3 loại rừng.

	 
	Khoảnh 32b; 2a; 1; 3; 8; 7a; 7b; 6b; 5b; 4c; 4b; 4a; 2b; Tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng Thôn Nà Xé xã Bình An.
	 
	Khoảnh 32b gồm các lô  2a; 1; 3; 8; 7a; 7b; 6b; 5b; 4c; 4b; 4a; 2b thuộc tờ bản đồ phân 3 loại rừng.

	2
	xã tri phú
	2
	xã tri phú 

	Vị trí 3
	Bao gồm: 
	Vị trí 4
	Bao gồm: 

	 
	- Các lô số: 01, 02, 04 khoảnh 556B, lô 01, 02, 03, 04, 05 khoảnh 566A, Lô: 05, 07, 06, 01b, 01a khoảnh 559B, lô: 02, 03,khoảnh 541C, Lô: 03, 04, 06, 07 khoảnh 551A, lô: 06, 09, 10 khoảnh 551B tờ bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.
	 
	 - Thôn Bản Tát:  Khoảnh 556B các thửa số 01; 02; 04. Khoảnh 566A các thửa số: 01; 02; 03; 04; 05. Khoảnh 559B các thửa số: 05; 07; 06; 01b; 01a. Khoảnh 541C các lô: 02, 03. Khoảnh 551A các lô: 03, 04, 06, 07. Khoảnh 551B các lô 06, 09, 10 thuộc tờ bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.

	 
	- Các lô số: 01, 02, 03, 05, 08, 09, 07, 04 khoảnh 583B tờ bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.
	 
	 - Thôn Bản Tát: Khoảnh 583B gồm các lô số:  01, 02, 03, 05, 08, 09, 07, 04 thuộc tờ bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.

	 
	 - Các lô: 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14; khoảnh 639A tờ bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.
	 
	 - Thôn Bản Tát: Khoảnh 639A gồm các lô số: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và các khoảnh số: 639B, 652A, 653A thuộc tờ bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.

	 
	 - Các lô số: 03, 04, 08 khoảnh 562B tờ bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.
	 
	 - Thôn Bản Tù: Khoảnh 562B gồm các lô số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 thuộc tờ bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.

	 
	
	 
	 - Khoảnh 550A gồm các lô số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09; Khoảnh 550B gồm các lô số: 08, 09, 10, 11, 12, 13 thuộc tờ bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.

	Vị trí 4
	Gồm:
	 Vị trí 5
	Bao gồm:

	 
	 - Các lô đất số: 06, 05, 09, 12 khoảnh 566b, lô: 07 khoảnh 587A, Lô 11, 02, 04 khoảnh 583C, tờ Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.
	 
	 - Thôn Nà Coóc: Khoảnh 566B gồm các lô số: 06, 05, 09, 12. Khoảnh 587A lô số: 07. Khoảnh 583C gồm các lô số 11, 02, 04 thuộc tờ bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.

	 
	- Các lô: 17, 15, 13, 11, 09,08, 06 khoảnh 530A tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng.
	 
	 - Thôn Bản Sao: Khoảnh 530A gồm các lô số: 17, 15, 13, 11, 09, 08, 06n thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng 

	 
	 - Cac lô đất số: 03, 06, 09, 05, 02, 01,khoảnh 562B, lô: 06, 04, 03, 02, 01Khoảnh 531A, lô: 12, 14, 13, 11, 10, 08, 09, khoảnh 531B, 531C tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng.
	 
	 - Thôn Bản Sao: Khoảnh số 531A gồm các lô số: 06, 04, 03, 02, 01. Khoảnh 531B các lô số: 12, 14, 13, 11, 10, 08, 09  và khoảnh 531C thuộc tờ bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng.

	Vị trí 5
	 - Các lô: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 khoảnh 550A, lô :01, 04, 05, 06, 07, 0 8, 09, 10, 11, 12, 13 khoảnh 550B, lô 03, 04, 08 khoảnh 562B, lô: 07, 06, 09, 02, 05 khoảnh 562B tờ Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.
	 
	 


Biểu số 04CH/PL-ĐNTTS

biểu sửa đổi quy định Phân loại vị trí đất nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện chiêm hoá

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Nội dung quy định tại Quyết định
 sè 26/2008/Q§-UBND
	Nội dung điều chỉnh

	 Phân loại  vị trí đất 
	Phạm vi chỉ giới đất
	 Phân loại  vị trí đất 
	Phạm vi chỉ giới đất

	A
	B
	C
	D

	1
	xã phúc thịnh
	1
	Xã Phúc Thịnh 

	Vị trí 1
	Thôn An Quỳnh: Khu Nà Khống, tờ bản đồ số 27, thửa 12, 13, 14, 15
	Vị trí 2
	Thôn An Quỳnh: Khu Long Bó, Bóc Bư​a, Nà Trườn tờ bản đồ 23. Khu Nà Khống, Bó Cứu tờ bản đồ 27. Khu Tông B​ướng, Nà Rộp, Nà Mệnh tờ bản đồ 26.

	Vị trí 2
	Thôn An Quỳnh: Khu Nà Cạ, tờ bản đồ số 24 + 25, thửa 170, 195.
	Vị trí 4
	Thôn An Quỳnh: Khu Bến Gỗ, Bóc Cái tờ bản đồ 23. Khu Nà Cạ, Bóc Ngùa, Tông áng, Cốc C​ợp, Bãi Giác cũ, tờ bản đồ 24. Khu Nà Tè, Nà Mấng, Nà Miên, Cốc Bây tờ bản đồ 22.


Biểu 01H/PL-ĐHN

BIỂU BỔ SUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM 

TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Phân loại vị trí đất
	Tên xã (phường, thị trấn; Số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất, xứ đồng (đối với nơi chưa có bản đồ)

	A
	B

	1
	 XÃ TRUNG MÔN

	Vị trí 1 
	Bao gồm:

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 369; 373; 379; 380; 378; 376; 377; 361; 358; 359; 360; 362; 365; 366; 367; 368 thuộc tờ bản đồ số 03, xứ đồng Chân Đập.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 33; 50; 51; 52; 59; 60; 61; 63; 69; 68; 67; 66; 64; 56; 55; 46; 31; 30; 29; 26 thuộc tờ bản đồ số 10, xứ đồng Đồng Móc.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 29; 30; 32; 31; 26; 27 thuộc tờ bản đồ số 45 xứ đồng Lò Gạch.

	2
	XÃ HOÀNG KHAI 

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	  - Các thửa đất số: 30; 33; 36; 79; 80; 83; 81 tờ bản đồ số 02.

	 
	  - Các thửa đất số: 188; 187; 234; 231; 181; 179; 176; 174; 07 thuộc tờ bản đồ số 03.

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	  - Các thửa đất số: 21; 23; 25; 27; 28; 48; 54 tờ bản đồ số 01.

	 
	  - Thửa đất số 55 thuộc tờ bản đồ số 02.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 170; 143; 132; 112; 109; 66; 67; 104; 102; 124; 138; 201; 222; 263; 261; 252; 250; 245; 239; 237; 161; 187; 244; 194; 166 thuộc tờ bản đồ số 02.

	 
	  - Các thửa đất số:13; 14; 20a; 20c; 20b; 24; 32; 34; 35; 36; 48a; 48b; 51; 52; 53; 56; 57; 58; 63; 64; 76; 83; 85 tờ bản đồ số 04.

	 
	  - Các thửa đất số: 73, 82 thuộc tờ bản đồ số 05.

	 
	  - Các thửa đất số: 374; 375; 376; 377; 378; 379; 382 thuộc tờ bản đồ số 09.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 219; 214; 108; 45; 09; 5a; 24a; 26; 28; 32; 86; 105; 77 thuộc tờ bản đồ số 09.

	 
	 - Các thửa đất số: 12; 13 thuộc tờ bản đồ số 10.

	 
	  -  Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 265; 266a; 267; 268; 211; 210; 209; 213; 336; 337; 430; 431; 423; 416; 412; 407; 406; 401; 331; 320 thuộc tờ bản đồ số 13.

	
	  - Các thửa đất số: 165; 166 thuộc tờ bản đồ số 13.

	 
	  - Các thửa đất số: 416; 421 thuộc tờ bản đồ số 15.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 1b; 12b; 29b; 43b; 52b; 36b; 19b; 5b thuộc tờ bản đồ số 17.

	 
	  - Thửa đất số 54 thuộc tờ bản đồ số 21.

	 
	  - Các thửa đất số: 189; 525; 520; 518; 521; 523; 137; 136; 134; 142; 141 thuộc tờ bản đồ số 19.

	 
	   - Các thửa đất số: 120; 12; 13; 15; 16; 34; 32; 31; 30; 29; 26; 24; 20; 22; 21; 23; 110 thuộc tờ bản đồ số 25.

	 
	  - Các thửa đất số: 89; 90; 99; 100; 95; 93b tờ bản đồ số 27.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	  - Các thửa đất số: 33; 34; 35; 36; 78; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 124 thuộc tờ bản đồ số 06.

	 
	  - Các thửa đất số: 12; 19; 31; 49; 51 thuộc tờ bản đồ số 26.
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	XÃ THẮNG QUÂN

	Vị trí 1
	 Bao gồm:

	 
	  - Toàn bộ các thửa đất tại tờ bản đồ số 23a, 24a, 24b, 24đ, 24d thuộc xóm Tiền Phong.

	 
	  - Toàn bộ các thửa đất tại tờ bản đồ số 27a thuộc xóm Minh Nông.

	 
	  - Toàn bộ các thửa đất tại tờ bản đồ số 28 thuộc xóm Km 9, xóm Đồng Quân.

	 
	  - Toàn bộ các thửa đất tại tờ bản đồ số 32d thuộc xóm phố Lang Quán.

	Vi trí 2
	Bao gồm:

	 
	  - Toàn bộ các thửa đất nằm tại tờ bản đồ số 07 thuộc xóm Văn Lập.

	 
	  - Toàn bộ các thửa đất nằm tại tờ bản đồ số 21a, 22 thuộc xóm Làng Chẩu 2.

	 
	  - Toàn bộ các thửa đất nằm tại tờ bản đồ số 41, 42 thuộc Xóm Hòn Vang.

	 
	  - Toàn bộ các thửa đất nằm tại tờ bản đồ số 48a, 48b , 49a, 49b thuộc xóm Hồng Thái.

	 
	  - Toàn bộ các thửa đất nằm tại tờ bản đồ số 52, xóm Gềnh Gà.


	 
	  - Toàn bộ các thửa đất nằm tại tờ bản đồ số 53, 54, 55, 56 thuộc xóm Thắng Quân.
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	 XÃ ĐỘI BÌNH 

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	  - Thôn Tân Bình: Tờ bản đồ số 05 bao gồm các thửa đất số: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 09; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 33; 37; 39; 57; 58; 69; 70; 73; 77; 80; 93; 95. 

	 
	  - Thôn Hoà Bình, Dân Chủ: Tờ bản đồ số 22 bao gồm các thửa đất số: 01; 06; 09; 17; 57; 59; 67; 118; 129; 330; 335; 337; 207; 212; 249; 267; 289; 290; 380.

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	  - Thôn Độc Lập: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số  01; 07; 13; 19; 29; 48; 67; 102; 108; 119; 136; 139; 158; 161; 320; 230; 237; 335; 389; 397; 420; 427; 471; 497; 502; 536; 584 thuộc tờ bản đồ số 26.

	 
	  - Thôn Phú Bình: Các thửa đất số 01; 02; 03; 05; 09; 17; 57; 77; 87; 93; 137; 160; 173; 209; 230; 247; 251; 301; 303; 350; 361; 369 thuộc tờ bản đồ số 27. 

	 
	  - Thôn Phú Bình: Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 17; 29; 33; 35; 47; 58; 79; 65; 81; 88; 93; 95; 101; 110; 120; 137; 149; 158; 160; 163; 174; 177 thuộc tờ bản đồ số 33.
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	XÃ NHỮ HÁN 

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài cùng các thửa đất số: 05; 07; 09; 10; 14; 17b; 17a; 23; 05 thuộc tờ bản đồ số 04.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài cùng các thửa đất số: 10; 11; 22; 25; 48; 72; 66; 65; 52; 53; 61; 60; 39; 37; 35; 16; 09; 10 thuộc tờ bản đồ số 09.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài cùng các thửa đất số: 17; 18; 19; 21; 24; 25; 90; 93; 124; 126; 138; 140; 155; 159; 163; 228; 233; 244; 318; 329; 358; 362; 355; 351; 349; 184; 57a; 181; 179; 178; 175; 55; 59; 42; 40; 34; 27; 17 thuộc tờ bản đồ số 37.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài cùng các thửa đất số: 01; 12; 13; 15; 16; 23; 24; 27; 30; 32; 33; 35; 101; 102; 103; 113; 115; 123; 125; 151; 190; 192; 212; 215; 300; 301; 305; 311; 313; 312; 291; 342; 339; 337; 335; 93; 92; 83; 82; 79; 80; 86; 55; 54; 02; 01 thuộc tờ bản đồ số 43.

	Vị trí 2
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài cùng các thửa đất số: 01; 04; 05; 16; 17; 18; 19; 28; 41; 42; 40; 44; 45; 46; 58; 57; 56; 53; 52; 37; 35; 34; 24; 10; 11; 09; 08; 01 thuộc tờ bản đồ số 39.
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	 XÃ CHIÊU YÊN

	Vị trí 1
	  - Toàn bộ các thửa đất chưa được đo đạc của xóm Thọ Sơn.

	Vị trí 2
	  - Toàn bộ các thửa đất chưa được đo đạc của các xóm: Đồng Tân, Quyết Tiến, Yên Vân, Vàng Lè, Đán Khao.

	Vị trí 3
	  - Toàn bộ các thửa đất chưa được đo đạc của các xóm: Tân Phương 5+6, Vinh Quang, Soi Long, Quyết Thắng, Cây Chanh.

	Vị trí 4
	  - Toàn bộ các thửa đất chưa được đo đạc của các xóm: Vắt Cầy, Đồng Dầy, Mai Sơn.

	Vị trí 5
	  - Toàn bộ các thửa đất chưa được đo đạc của các xóm: Tân Lập, Phai Đá.
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	XÃ CHÂN SƠN 

	Vị trí 5
	Bao gồm:

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài cùng các thửa: 12; 02; 03; 07; 15; 16; 18; 19; 21; 06; 25; 26; 27; 28; 29; 41; 30; 01; 04; 31; 32; 37; 05; 34; 35; 57; 68; 69; 56; 55; 53; 52; 42; 43; 20; 44; 14; 15; 46; 51; 50; 49; 48; 47; 13; 09; 10;11; 58; 67; 66; 64; 59; 60; 61; 62; 73; 63; 72; 74; 78; 79; 81; 80; 85; 78; 75; 76; 70; 77; 84; 83 thuộc tờ bản đồ số 47, xứ đồng Ông Văn, xóm Động Sơn, 

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài cùng các thửa: 02; 05; 06; 07; 08; 27; 26; 25; 28; 34; 55; 37; 36; 47; 48; 56; 62; 61; 63; 75; 76; 84; 83; 102; 103; 115; 114; 113; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 111; 110; 108; 97; 96; 81; 49; 45; 50; 55; 57; 58; 60; 59; 64; 65; 66; 74; 67; 68; 73; 72; 77; 78; 80; 87; 88; 89; 89; 96; 95; 94; 93; 92; 109; 91; 79 thuộc  tờ bản đồ số 48, xứ đồng Ông Bài, xóm Động Sơn.

	 
	  - Gồm các thửa đất còn lại trên địa bàn xã.
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	 XÃ XUÂN VÂN 

	Vị trí 1
	 Bao gồm:

	 
	  - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 14, thôn Sơn Hạ 3.

	 
	  - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 17, thôn Sơn Hạ 4.

	 
	  - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 26, thôn Đô Thượng 2.

	 
	  - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 28, thôn Đô Thượng 6.

	Vị trí 3
	 Bao gồm:

	 
	  - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 13 thôn Sơn Hạ 1.

	 
	  - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 22+23, thôn Đô Thượng 3.

	 
	  - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 36 thôn Đồng Dài.
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	XÃ TRUNG TRỰC 

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	  - Các thửa đất số: 01; 02; 03; 05; 08; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 62; 55; 56; 60; 59; 57; 51; 47; 45; 46; 38; 37; 30; 28; 27; 31; 32; 33; 34; 39; 40; 41; 42; 43; 48; 49; 53; 62 xứ đồng Khuôn Lô, thuộc tờ bản đồ số 13.

	 
	  - Các thửa đất số: 06; 07; 08; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17 thuộc tờ bản đồ số 15, xứ đồng Cây Mốc.

	Vị trí 4
	 Bao gồm:

	 
	  - Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 5B thửa số 172; 173; 175; 176; 17b, xứ đồng Cây Đa.

	 
	  - Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 13 thửa số 63; 64; 65; 67; 68; 69; 70, xứ đồng Cầu Chéo.
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	 XÃ HÙNG LỢI 

	Vị trí 1 
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Lè: Xứ đồng Oai, tờ bản đồ số 01 gồm các thửa đất số: 190; 326; 329; 302; 338; 389; 391; 396; 411; 416; 236; 256; 252; 251; 248; 245; 67; 58; 156; 160; 46; 45; 181; 190.  

	 
	 - Thôn Coóc: Tờ bản đồ số 10  gồm các thửa đất số: 22a; 22b; 63a; 175; 179; 184b; 232; 169; 163; 161; 94; 54; 57a; 27a; 21; 22b; 191; 194; 195; 95; 52; 34; 47; 100b; 155; 196; 192 

	 
	 - Thôn Đồng Trang: Tờ bản đồ số 13 gồm các thửa đất số: 156; 185; 200; 295; 212; 214; 206; 201; 199; 121a; 113; 98; 94; 82; 83; 85; 86; 95; 103; 119; 121a; 81; 80; 12a. 

	 
	 - Tờ bản đồ số 37 gồm các thửa đất số: 51; 49; 44; 64; 81; 79; 74; 85; 116; 150; 188; 196; 133; 198; 212; 104; 105; 95; 89.

	 
	 - Thôn Yểng: Tờ bản đồ số 40 gồm các thửa đất số: 78; 81; 95; 105; 100.
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	 XÃ QUÝ QUÂN 

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 24; 23; 17; 14; 15; 16; 24 thuộc tờ bản đồ số 09, xứ đồng Nà Lếch, thôn 8. 

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa: 79; 80; 81; 82; 83; 84; 79  thuộc tờ bản đồ số 10, xứ đồng Gốc Cọ, thôn 8.

	 
	  -  Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 14; 77; 72; 71; 95; 96; 102; 101; 114; 89; 91; 14 thuộc tờ bản đồ số 12b, xứ đồng Ông Cung, thôn 8.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 46; 16; 11; 49; 47; 13; 12; 81; 71; 75; 62; 96; 65; 70; 77; 46 thuộc tờ bản đồ số 16, xứ đồng Khe Hạ, thôn 6.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 53; 56; 71; 73; 53 thuộc tờ bản đồ số 10, xứ đồng Bản Yên, thôn 8.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 36; 38; 40; 36 thuộc tờ bản đồ số 10, xứ đồng Loong Lươm, thôn 8.
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	 XÃ TÂN TIẾN  

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 4, xóm 8.

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 7, 8, xóm 9.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 25, 24, xóm 3.

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 28, 29 xóm 5.

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 01, 03 xóm 6.

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 05, xóm 7.

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 05, xóm 8.

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 06, xóm 9.

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 12, 13, xóm 10.

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 16, xóm 11.

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 10, 11 xóm Cháy.

	 
	Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 19, 18 xóm Đặng.

	 
	Toàn bộ các thửa đất  thuộc tờ bản đồ số 04 xóm Bốn.

	 
	Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 02, 06 xóm 06.

	 
	Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 26 xóm 4, xóm 2.

	 
	Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 09 xóm Khâu Lấu.

	 
	Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 15, 16, 17 xóm 11.

	Vị trí 5
	Toàn bộ các thửa đất trồng cây hàng năm thuộc tờ bản đồ số 20, 21, 22 xóm 1.
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	 XÃ KIM QUAN 

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 27; 47; 52; 55; 62; 63; 43; 44; 35; 31; 33 và các thửa còn lại thuộc tờ bản đồ số 02 mảnh 2+3, xứ đồng Làng Nhà, thôn Làng Nhà. 

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 31; 29; 25; 21; 01; 02; 17; 18 và các thửa còn lại thuộc tờ bản đồ số 13 mảnh 1, xứ đồng Làng Hản.

	Vị trí 2
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 04; 21; 69; 119; 213; 226; 304; 419; 407; 386; 356; 186; 449; 180; 87; 45; 452 và các thửa còn lại thuộc tờ bản đồ số 16, xứ đồng Kim Thu Ngà.

	14
	 XÃ TRUNG MINH  

	Vị trí 1
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 42, 34, 33, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 49, 55, 57, 48, 37, 38, và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 01, xứ đồng Nà Lạch, thôn Bản Pình.

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 157; 160; 156; 165; 168; 169; 170; 173 thuộc tờ bản đồ số 01, xứ đồng Nà Sa, thôn Bản Pình.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 86; 87; 88;103; 102; 99; 100; 101; 97; 93; 92; 90 thuộc tờ bản đồ số 01 xứ đồng Nà Ty, thôn Bản Pình.

	 
	   - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 241; 242; 244; 250; 254; 249; 253; 255; 225; 224; 221; 222; 223; 229; 230; 231; 232; 233; 228; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 247 thuộc tờ bản đồ số 01, xứ đồng Nà Vùa, thôn Bản Pình.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 63; 64; 66; 67; 68; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81 thuộc tờ bản đồ số 01, xứ đồng Nà Liều, thôn Bản Pình.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 182; 183; 184; 186; 190; 192; 193; 195; 198; 199; 197; 196; 194; 188; 187; 185; 180; 179; 178; 177 thuộc tờ bản đồ số 02 xứ đồng Gốc Vải  và các thửa đất chưa được đo đạc tại thôn Khuôn Nà.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 54; 53; 52; 51; 45; 41; 40; 42; 43; 21; 15; 10; 09; 12; 13; 14; 19; 20 thuộc tờ bản đồ số 02, thôn Bản Pình.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 35; 34; 33; 32; 17; 18; 30; 40; 41; 24; 27; 28; 36 thuộc tờ bản đồ số 03, xứ đồng Nà Lạnh, thôn Vàng Ngược.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11 thuộc tờ bản đồ số 03, xứ đồng Kéo Pềnh, thôn Vàng Ngược.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 216; 219; 230; 236; 238; 246; 249; 254; 257; 255; 253; 243; 234; 227; 221; 226; 224; 213; 212; 215 thuộc tờ bản đồ số 02, thôn Khuân Nà.

	 
	  - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 02, thôn Bản Pình.

	 
	  - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 04 và các thửa đất chưa được đo đạc, xứ đồng Bản Pài, thôn Bản Pài.

	 
	  - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 05 và các thửa đất chưa được đo đạc, thôn Khuổi Bốc.

	 
	   - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 163; 172; 173; 177; 178; 179; 181; 183; 184; 185; 186; 176; 174; 175; 159; 161; 160 thuộc tờ bản đồ số 06, xứ đồng Bản Ruộng, thôn Bản Ruộng. 

	 
	  - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 06, thôn Bản Ruộng.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 08; 10; 11; 25; 26; 27; 31; 32; 35; 39; 41; 42; 47; 49; 50; 56; 57; 58; 89; 91; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 118; 117; 116; 115; 113; 112; 108; 107; 88; 69; 68; 126; 55; 54; 48; 45; 44; 38; 34; 30; 29; 28; 24; 22; 21; 16; 15; 14; 09 thuộc tờ bản đồ số 06, xứ đồng Nà Khẻ, thôn Bản Ruộng.

	 
	   - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 85; 84; 83; 86; 95; 99; 102; 103; 110; 114; 117; 124; 128; 131; 122; 121; 115; 107; 106; 98; 07; 92 thuộc tờ bản đồ số 08, xứ đồng Nà Niêng, thôn Khuân Nà.

	 
	  - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 08, thôn Khuân Nà.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 112; 114; 116; 126; 131; 132; 141; 144; 147; 142; 139; 134; 124; 119; 115 thuộc  tờ bản đồ số 10, xứ đồng Đồng Tiên, thôn Minh Lợi.

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 90; 92; 93; 96; 99; 98; 97; 95; 94; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 108; 110; 111; 109; 107; 106; 01; 02; 04; 03; 05 thuộc tờ bản đồ số 10, xứ đồng Đồng Tiên, thôn Minh Lợi.

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	  - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 06 các thửa đất chưa được đo đạc, thôn bản Ruộng.

	 
	   - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 07 và các thửa đất chưa được đo đạc, xứ đồng Khuổi Lừa, Khuổi Ngọ, thôn Nà Khẻ.

	 
	   - Các thửa đất tại tờ bản đồ số 09 và các thửa đất chưa được đo đạc, thôn Minh Lợi.
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TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN

(Kèm theo Quyết định số15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Phân loại vị trí đất
	Tên xã (phường, thị trấn); Số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất, xứ đồng (đối với nơi chưa có bản đồ)

	A
	B

	1
	 XÃ TRUNG MÔN 

	 Vị trí 1
	 - Tờ bản đồ số 28 gồm các thửa đất số: 12; 17; 23; 24; 25; 27.

	2
	 XÃ KIM PHÚ  

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	 - Xóm 1: Các thửa đất bám đường, đoạn từ UBND xã đi trường chính trị hết đường bê tông và các thửa đất bám đường Thanh niên.

	 
	  - Xóm 2, 3, 4: Các thửa đất bám đường liên xã, đoạn từ UBND xã đi trường Đảng và các thửa đất bám đường Thanh niên.

	 
	 - Xóm 5, 6, 7, 8, 9: Các thửa đất bám đường liên xã, đoạn từ UBND xã đi trường Đảng.

	 
	 - Xóm 10: Các thửa đất bám đường liên xã, đoạn từ UBND xã đi gặp đường Thanh niên.

	 
	 - Xóm 11, 12, 13: Các thửa đất bám đường liên xã, đoạn từ UBND xã đi Quốc lộ 37 và các thửa đất bám đường Quốc lộ 37.

	 
	  - Xóm 14, 17: Các thửa đất bám đường Quốc lộ 37.

	 
	 - Xóm 16: Các thửa đất bám đường Quốc lộ 37 và các thửa đất bám đường Thanh niên.

	 
	  - Xóm 18: Các thửa đất bám đường Thanh niên và các thửa đất bám đường liên xã, đoạn từ UBND xã đi gặp đường Thanh niên.

	 
	  - Xóm 20+21+22: Các thửa đất bám đường Thanh niên.

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Xóm 1: Các thửa đất bám đường liên thôn đoạn từ nhà ông Nhâm theo đường bê tông đến mương Kim Thắng.

	 
	 - Xóm 2: Các thửa đất bám đường liên thôn đoạn từ nhà bà Thuần từ đường bê tông qua nhà ông Miên đến gặp đường xóm 23 và các thửa đất bám đường liên thôn đoạn từ nhà ông Trường đến nhà ông Tống Đình Đá.

	 
	Xóm 3+4: Các thửa đất bám đường liên thôn: đoạn từ nhà ông Miên đến nhà ông Hoan, đoạn từ nhà ông Lâm Văn Hoan đến hết cổng đình, đoạn từ nhà ông Lâm Văn Hoan đến hồ Chùa.

	
	 - Xóm 5: Các thửa đất bám đường đoạn từ đường bê tông xã đi qua xóm 5 đến cổng trường tiểu học

	 
	 - Xóm 6: Các thửa đất bám đường bê tông từ đường bê tông xã đến nhà ông Đỗ Vinh.

	 
	 - Xóm 7: Các thửa đất bám đường bê tông từ đường bê tông xã đến nhà thờ.

	 
	 - Xóm 8: Các thửa đất bám đường bê tông: từ đường bê tông xã đi qua xóm 8 đến ngã ba đi sang xóm 9. Các thửa đất bám đường liên thôn: đoạn từ đường bê tông xã đi trường quân sự, đoạn từ đường bê tông xã đến ngã ba nhà ông Hoá đi xóm 9.

	 
	 - Xóm 9: Các thửa đất bám đường: đoạn từ ngã ba nhà ông Hoàn đi vào xóm đến ngã ba nhà ông Trần Viện, đường bê tông xã đi trường quân sự.

	 
	 - Xóm 10: Các thửa đất bám đường đoạn từ ngã ba nhà ông Cát đến giáp mương Kim Thắng.

	 
	 - Xóm 11: Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số: 52, 53, 54, 55

	 
	 - Xóm 12+13: Các thửa đất bám đường liên thôn đoạn từ nhà ông Khang đi qua xóm đến nhà bà Rong.

	 
	 - Xóm 14: Các thửa đất bám đường đoạn từ Quốc lộ 37 đi đến: vườn ươm, trường Mầm non, nhà Hoàng Sơn, nhà Hoàng Hằng.

	 
	 - Xóm 16: Các thửa đất bám đường đoạn từ Đình làng xóm 16 đến nhà ông Lý Văn Hựu.

	 
	 - Xóm 17:

	 
	 + Các thửa đất bám đường đoạn từ Quốc lộ 37 đi đến nhà ông Lý Văn Hựu

	 
	 + Các thửa đất bám đường đoạn từ nhà ông Lý Văn Hựu đến nhà ông Đỉnh.

	 
	 - Xóm 18:

	 
	 + Các thửa đất bám đường đoạn từ nhà Văn hoá xóm 18 đến nhà ông Lâm Trự.

	 
	 + Các thửa đất bám đường đoạn từ nhà ông Nguyễn Năng Nhâm đi qua xóm 25, 24 đến nhà ông Lâm Đô

	 
	 + Các thửa đất bám đường từ đường Thanh niên đi qua trường học Sơn Lạc đến nhà ông Lâm Thi.

	 
	 - Xóm 19:

	 
	 + Các thửa đất bám đường từ đường Thanh niên đến trường học Sơn Lạc.

	 
	 + Các thửa đất bám đường đoạn từ Nghĩa trang liệt sỹ đến nhà ông Lâm Trự đi vào xóm đến nhà bà Hoàng Thị Thi.

	 
	 - Xóm 20: Các thửa đất bám đường từ đường Thanh niên đến ngã ba đất ông Lưu Hồng Lịch.

	 
	 - Xóm 21: Các thửa đất bám đường từ đường Thanh niên đến nhà văn hoá xóm 21.

	 
	 - Xóm 22: Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số: 12, 13, 15.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất còn lại các xóm 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 thuộc các tờ bản đồ số: 01; 02; 03; 04; 09; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 27; 30; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39;  40; 41; 42; 45; 47; 48; 50; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65;  66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75.

	Vị trí 4
	 - Các thửa đất còn lại của tờ bản đồ số: 61, 62, 57, 58, 59, 60, xóm 15.
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	 XÃ PHÚ LÂM  

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 41, thửa số  244; 427, xóm Đát Khế.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 43, thửa số 69; 72; 225; 227; 229 xứ đồng ông Toàn, xóm Đát Khế.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 44, thửa số: 81; 83; 111; 167; 168; 172; 173; 360; 379; 427; 450; 510 thuộc xứ đồng Lò Gạch + Đồng Đình + Bách tính xóm Hang Hươu và xóm Đát Khế.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 45, thửa số: 51; 90; 92 xóm Đát Khế.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 47, thửa số: 115; 170; 175; 237; 254; 284 xứ đồng Lò Than, xóm Đát Khế.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 48, thửa số: 41; 174; 175; 176; 177; 285 xứ đồng Cây Cọ, Đồng Vàu, xóm Đát Khế.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 51, thửa số: 189; 262; 262a; 263 xứ đồng Đạo, xóm Tân Lập.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 55, thửa số: 2a; 2b; 2c; 07; 15; 16; 27 xứ đồng ông Ngọc + Cây Kim + Cây Cọ, xóm Tân Lập.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 12, thửa số: 309; 327 xóm Ngòi Xanh 2.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 13, thửa số: 51; 44; 50; 62; 63 xứ đồng Dèn, xóm Ngòi xanh 2.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 20, thửa số: 257; 119; 29; 34; 75 xóm Ngòi Xanh 2.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 26, thửa số: 161; 159; 162; 195 xứ đồng Bà Toán, xóm Cây Trám.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 27, thửa số: 339; 221; 219; 220; 12; 18; 226; 270; 271 xóm Cây Trám.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 57, thửa số: 137; 125; 43; 396; 397; 09; 10; 11 xóm Cam Lâm.

	Tiếp vị trí 3
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 47 + 51 + 50, xứ đồng Trại Xoan, xóm 19.

	 
	 - Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 51, thửa số: 189; 226; 262h; 263 xóm Tân Lập.

	 
	 - Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 55, thửa số: 15; 16; 27; 56; 42 xóm Tân Lập.

	 
	 - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 59, thửa số: 09; 10; 11; 60 xứ đồng Đình, Hố Bom, Khe Cua, Đá Đen, Ông Thạch, Cây Táo, Cây kè, Trại Xoan, xóm Cam Lâm.

	Vị trí 4
	Bao gồm: 

	 
	 - Tờ bản đồ số 49, thửa số 165, xóm Đát Khế.

	 
	 - Tờ bản đồ số 35+41 gồm các thửa đất số: 167; 308; 247 xóm Đát Khế.

	4
	 XÃ THÁI BÌNH  

	Vị trí 1
	 - Các thửa đất tại tờ bản đồ số 15, xóm Chanh 2, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 161a; 160; 157; 156; 183; 182; 184; 152a; 152b; 153; 154a; 155; 163; 174a; 174b; 180a; 180b; 181a; 181b; 188a; 188b; 187; 189; 253; 203; 204; 250a; 205b; 236a; 236b; 237a; 237b; 23; 220b; 220a; 221; 255; 256; 257; 258; 259; 312; 315; 304; 305; 326; 336; 337; 356; 355; 354; 176 và các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 15.

	Vị trí 3
	Bao gồm: 

	 
	 - Các thửa đất tại tờ bản đồ số 14, xóm Vinh Quang, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 3a; 3b; 04; 05; 07; 09; 08; 10; 14; 19; 20; 326; 11; 40; 40a; 34; 71; 73; 67; 78; 91a; 91b; 113; 96; 118a; 114; 130a; 130b; 129; 152; 153; 154b; 154a; 155a; 155b; 158; 159; 160; 161b; 329; 173a; 173b; 328; 327; 172a; 172b; 171; 170; 177a; 177b;176; 189; 190b; 191; 161a; 193a; 193b; 192; 188; 194; 195; 196; 201; 202; 203; 204; 200; 207; 208; 206a; 206b; 215a; 215b; 214; 216; 217; 221; 223; 224; 226; 228; 229; 269; 271 và các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 14.

	 
	 - Các thửa đất tại tờ bản đồ số 12, xóm Tân Lập, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 23; 25b; 162; 394; 268a; 269; 268b; 270a; 267; 260; 259; 188; 290; 290a; 293; 297; 385; 386; 392; 377; 306; 300; 287; 279; 315; 176c; 152; 175d và các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 12.

	 
	 - Các thửa đất tại tờ bản đồ số 17, xóm Tân Quang, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 11; 44; 29; 46a; 46b; 297; 46d; 46c; 90; 89; 59; 78; 298; 98; 119; 110; 111; 296; 132b; 132c; 132a; 288; 292; 271; 152; 151; 300; 139; 299; 138; 136; 135; 137; 140; 155; 156b; 214; 278; 279; 301 và các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 17.

	Vị trí 4
	Bao gồm: 

	 
	 - Các thửa đất tại tờ bản đồ số 02, xóm Hoắc, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 124; 311; 312; 319c; 328; 329; 340; 352; 351; 59; 40; 33; 56; 01; 04; 208; 215; 313 và các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 02.

	 
	 - Các thửa đất tại tờ bản đồ số 03, xóm An Lập, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 306; 307; 308; 4b; 05; 08; 06; 4c; 10a; 10c; 29; 86; 101b; 78b; 114a; 110; 109a; 109b; 103b; 130a; 193a; 312; 116a; 310; 274c; 274a; 247b; 311; 343; 277; 111a; 111b; 277b; 284; và các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 03.

	 
	 - Các thửa đất tại tờ bản đồ số 04, xóm An Lập, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 02; 112; 141; 48a; 48b; 50a; 49; 72b; 72a; 73; 144; 143; 198a; 198b; 203; 202; 204a; 205; 214; 213; 212a; 216; 256b; 256a; 257; 258; 259b; 260, 265; 244; 125 và các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 04.
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	 XÃ HOÀNG KHAI  

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất số 213; 214; 215; 216; 212; 217; 218; 219; 211 thuộc tờ bản đồ số 02.

	 
	 - Các thửa đất số 154; 155; 211; 212; 216; 217; 218; 214; 213; 215; 158; 210c; 210b thuộc tờ bản đồ số 03.

	 
	 - Các thửa đất số 79; 80; 115; 72 thuộc tờ bản đồ số 06.

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất số 98; 94; 95; 96; 97; 132; 131; 120; 138; 141; 189; 235; 227; 182; 180; 178; 65b; 65c; 65a thuộc tờ bản đồ số 03.

	 
	 - Các thửa đất số 381; 353; 175; 165; 182; 240 thuộc tờ bản đồ số 07.

	 
	 - Các thửa đất số 93; 95; 97; 96; 94; 135; 133; 129; 99; 82; 108; 195; 105; 28; 24; 21; 20; 16; 15; 17; 18 thuộc tờ bản đồ số 08.

	 
	 - Thửa đất số 33 thuộc tờ bản đồ số 10.

	 
	 - Các thửa đất số 27; 179; 187; 103; 128a thuộc tờ bản đồ số 12.

	 
	 - Các thửa đất số 316a; 325; 375; 376; 447; 452  tờ bản đồ số 15.

	 
	 - Các thửa đất số 284; 361; 285; 248 thuộc tờ bản đồ số 16.

	 
	 - Các thửa đất số 42; 39; 40; 41 thuộc tờ bản đồ số 19.

	 
	 - Các thửa đất số 02; 03; 12; 186 thuộc tờ bản đồ số 23.

	 
	 - Các thửa đất số 235; 234; 150b; 158; 228; 236; 249; 478 thuộc tờ bản đồ số 24.

	 
	 - Các thửa đất số 14; 18; 44; 72; 84; 87; 106 thuộc tờ bản đồ số 25.

	 
	 - Các thửa đất số 18; 22; 23; 24; 57; 58; 60; 61; 79; 91; 92; 93b; 94; 201; 106a; 106b; 106c; 107; 108; 109; 110; 111; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 thuộc tờ bản đồ số 27.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất số 73; 75; 150; 67; 70; 68; 62; 59 tờ bản đồ số 18.

	 
	 - Các thửa đất số 414; 461; 462; 412; 475; 485; 486; 521; 38; 40a; 186; 262; 391; 413; 453; 490; 516; 547; 548 thuộc tờ bản đồ số 20.

	 
	 - Các thửa đất số 03; 04; 05; 06; 07; 21; 29; 34; 37; 39; 54; 57 thuộc tờ bản đồ số 26.
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	XÃ THẮNG QUÂN

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	  - Các thửa đất số 50; 92; 15; 16; 17; 18 và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 32a, xóm Phố Lang Quán.

	 
	  - Các thửa đất số 163b; 287; 288; 301; 302; 303; 304 và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 33, xóm Phú Thịnh.

	 
	  - Các thửa đất số 301; 274; 124; 102a; 102b và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 34, xóm Phú Thịnh.

	 
	  - Các thửa đất số 34; 38; 39; 40; 60; 70; 71; 74; 75; 76 và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 35, xóm Trầm Ân.

	 
	  - Các thửa đất số 04; 09; 10; 27; 52 và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 36, xóm Trầm Ân.

	 
	  - Các thửa đất số 157; 168; 169; 223b; 223a; 224; 225b và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 37, xóm Trầm Ân.

	 
	  - Các thửa đất số 37; 38; 39; 44; 45; 46; 47; 48; 49 và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 40, xóm Trầm Ân.
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	XÃ ĐỘI BÌNH  

	Vị trí 2
	 - Các thửa đất số 43; 46; 54; 109; 86; 87; 134; 176; 270; 271 thuộc tờ bản đồ số 30 thôn Cây Thị.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất số 173; 174; 175; 176; 177 thuộc tờ bản đồ số 33, thôn Phú Bình.

	 
	 - Các thửa đất số 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 464 thuộc tờ bản đồ số 35, thôn Phú Bình.

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	 - Thửa đất số 125 thuộc tờ bản đồ số 04 thôn Hưng Quốc.

	 
	 - Các thửa đất số 01; 02; 06; 07; 58; 55; 63; 69; 89; 133; 230; 247; 280; 165; 171; 220; 243; 267 thuộc tờ bản đồ số 06, thôn Chiến Thắng.

	 
	 - Các thửa đất số 43; 52 thuộc tờ bản đồ số 13 thôn Hưng Quốc.
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	 XÃ LỰC HÀNH

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 04; 01; 02; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 182; 181; 183; 180; 184; 179; 178; 177; 354; 355; 306; 357; 358; 360; 361; 362; 352; 351; 346; 270; 224; 222; 221; 220; 219; 192; 86; 187; 189; 195; 196; 201; 202; 61; 58b; 58a; 46; 45; 44; 43; 27; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 77; 78; 79; 82 thuộc tờ bản đồ số 01.

	 
	 - Các thửa đất số 231; 239; 240 thuộc tờ bản đồ số 02.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 202; 212; 39; 37; 36; 35; 10; 11; 12; 19; 20; 21; 28; 29; 30; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 53; 52; 51; 50; 188; 193a thuộc tờ bản đồ số 12.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 26; 27; 31; 55; 56; 57; 63; 103; 102; 104; 227; 228; 195; 184; 183; 120; 119; 82; 81; 45; 44; 43; 23; 22 thuộc tờ bản đồ số 13.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất còn lại của tờ bản đồ số 01.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 226; 230 thuộc tờ bản đồ số 02.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 02; 03; 04; 06; 07; 224 thuộc tờ bản đồ số 02.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 02; 03; 40; 41; 41a; 51; 53; 54; 55 thuộc tờ bản đồ số 3+4.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 62; 112; 113; 114; 115; 116; 119 thuộc tờ bản đồ số 04.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 159; 289; 231; 232; 285; 283; 252; 223; 222; 220; 221; 21; 20; 19; 18; 286 thuộc tờ bản đồ số 05.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 04; 06; 05; 01; 02; 03; 09; 17; 38; 54; 62; 63; 115; 116; 226; 419; 227; 338; 337; 280; 273; 267; 275; 264; 262; 263; 146; 147; 94; 92; 93; 81 thuộc tờ bản đồ số 06.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 85; 139; 180; 181; 212; 213; 214; 324; 327; 329; 150; 149; 148 thuộc tờ bản đồ số 07.
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	 XÃ NHỮ HÁN 

	Vị trí 1
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 16, 17, 27, 43, 37, 39.

	Vị trí 2
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 01, 02, 55, 57, 54.

	10
	XÃ NHỮ KHÊ 

	Vị trí 2
	 - Các thửa đất số: 15; 16,;17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 32; 33; 35; 47; 48; 61; 63; 65; 66; 67; 68 thuộc tờ bản đồ số 344-12, xóm Thọ An.

	Vị trí 3
	 - Các thửa đất số: 05; 06; 16; 17; 44; 63; 94; 104 thuộc tờ bản đồ số 368-7, xóm Hùng Lô

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất số: 11; 45; 51; 55; 59; 64; 68; 73; 75; 77; 79; 80; 81; 92; 102; 103; 104; 105; 106;. 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 120; 125; 142; 143; 14; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 167; 174; 175; 177; 182a; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 194; 195; 205; 228; 262; 269; 278; 279; 294; 299 thuộc tờ bản đồ số 344-10, xóm Nhữ Khê.

	 
	 - Các thửa đất số: 175; 203; 204; 209; 215; 237; 264; 265; 268; 280; 282 thuộc tờ bản đồ số 344-11, thôn Thọ An.

	 
	 - Các thửa đất số: 25; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 271; 272; 273; 274; 276; 278; 279; 280; 281; 282; 283 thuộc tờ bản đồ số 345-3, thôn Thọ Xuân.

	Vị trí 5
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất số: 47; 48; 49; 51; 52; 55; 158; 159; 160; 162; 293; 403  thuộc tờ bản đồ số 368-3 thôn Hùng Lô.

	 
	 - Các thửa đất số: 14; 15; 16; 17; 19; 20; 27; 28; 29; 32; 81; 83  thuộc tờ bản đồ số 344-14 thôn Thọ An.

	 
	 - Các thửa đất số: 47; 50; 73; 76; 77; 85; 86; 113; 114; 115; 116  thuộc tờ bản đồ số 344-15 thôn Cửa Lần.

	 
	 - Các thửa đất số: 18; 25; 29; 329  thuộc tờ bản đồ số 344-16 thôn Cửa Lần.

	 
	 - Các thửa đất số: 11; 14; 79; 120; 122; 127; 128; 129; 244; 246; 250; 264; 286; 289; 317; 365  thuộc tờ bản đồ số 346-1 thôn Đồng Xuân.

	 
	 - Các thửa đất số: 66; 70; 82; 83; 92; 93; 112; 113; 114; 115; 135; 218; 219; 260; 267; 268; 272; 283; 290; 309; 310; 364; 365 thuộc tờ bản đồ số 346-2 thôn Đồng Cả

	 
	 - Các thửa đất số: 30; 32; 34; 36; 68; 69; 77; 78; 80; 139; 169; 170; 174; 183; 206; 274; 275; 276; 277; 278; 284; 286 thuộc tờ bản đồ số 344-2 thôn Gò Danh.
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	 XÃ ĐẠO VIỆN 

	Vị trí 3
	 - Các thửa đất số: 38; 39; 46; 57; 58; 72; 90; 91; 112  thuộc tờ bản đồ số 02, thôn Cây Thị, xã Đạo Viện

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất số: 09; 124; 125; 180; 186; 190; 203; 204; 215; 217; 218; 219; 224; 236  thuộc tờ bản đồ số 11, thôn Đầu

	 
	 - Các thửa đất trong tờ bản đồ số 249A, 253, 293 thuộc thôn Nghìn, xã Đạo Viện.
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	XÃ XUÂN VÂN  

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 13 thôn Sơn Hạ 1.

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 14 thôn Sơn Hạ 3.

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 17 thôn Sơn Hạ 4.

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 25 thôn Tân Sơn.

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 26+27 thôn Đô Thượng 2.

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 28, 29 thôn Đô Thượng 5, Đô Thượng 6.

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 37 thôn Đô Thượng 4.

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất tại tờ bản đồ số 01, 02 thôn Vông Vàng 1.

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất tại tờ bản đồ số 05 thôn Vông Vàng 2.

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 10 thôn Soi Đát.

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 22, 23 thôn Đô Thượng 3.

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 35 thôn Khuôn Khán.

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 36 thôn Đồng Dài.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 31 thôn Soi Hà.

	 
	 - Các thửa đất còn lại tại tờ bản đồ số 34 thôn Đồng Tày.
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	 XÃ TIẾN BỘ  

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 248; 193; 90; 186; 202; 203; 242; 220; 279; 289; 280; 265; 257 thuộc tờ bản đồ số 02, khu Gốc Gạo, xóm Gia.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 10; 53; 180; 154; 55; 164; 128; 36; 35; 28; 54; 17 thuộc tờ bản đồ số 02, khu ngã ba trại Quyết Tiến, khu Ông Kiên.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 11b; 15; 19; 23; 317; 697; 676; 672; 658; 363; 362; 175; 77; 1b; 05; 08; 47 thuộc tờ bản đồ số 07, khu Trạc Thấp, Đứng Hóp, Ông Chiến, Ông Phú, Ông Soạn.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 02a; 27b; 33; 111; 134; 141; 173; 184; 09b; 05a; 165; 122; 47; 04a thuộc tờ bản đồ số 08,  khu Lò Gạch ông Sử, Hang Dơi, Soi Bình Ca.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 48; 95b; 263; 242b; 429; 431; 140; 350; 04 thuộc tờ bản đồ số 09, khu Ba Hòn, Cầu Sắt, Cửa Mưu.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 14; 21; 45b; 36; 33; 61; 54 thuộc tờ bản đồ số 10, khu Đồng Mới, Cựu Chiến Binh.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 03; 10; 13; 16; 28; 47; 64; 66; 60; 08; 07; 06 thuộc tờ bản đồ số 19, khu Đồng Soi, Thàn Mát, xóm Tân Biên I.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 03; 38; 428; 189; 417; 427; 249; 360; 374; 405; 400; 432; 394; 365; 441; 446; 416; 280; 266; 246; 222; 115; 414; 406 thuộc tờ bản đồ số 01, khu Gò Dèo, Cửa Đình, Cây Mít, Khe Khách, xóm Gia.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 272; 03; 85; 89; 183; 185; 162b; 186; 156; 258; 238; 218; 171; 143; 115; 107; 95; 63; 54a; 44; 271; 11; 276 thuộc tờ bản đồ số 03, khu Đồng Cửa Làng, Cây Mai, Cây Vải, Khuân Tú, Giốc Lao, xóm Rạp.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 04; 397; 11; 13; 48a; 183; 221; 368; 395; 314; 289; 401; 289b; 331; 396; 357; 147; 63 thuộc  tờ bản đồ số 04, khu Mả Lương, Cây Thau, Gốc Gạo, Đèo Ngũ, xóm Rạp.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 341; 347; 348; 404; 410; 498; 340; 333; 325; 327; 322; 307; 209; 293; 605; 278; 253; 219; 210; 109; 94; 53; 36; 18; 15; 01; 40; 166; 908 thuộc tờ bản đồ số 05, khu sau Bà Mịch, Là Lực, Đồng Dân, Núi Rã, Lân Vang, xóm Đèo Tượng.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 792; 806; 205; 240; 497; 524; 432; 791; 331; 824; 125; 820 thuộc tờ bản đồ số 06, khu Cửa Ông Trung, Cửa Ông Khang, Khe cà, xóm Cà, xóm Phúc Ninh.

	 Tiếp vị trí 3
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 555; 827; 726; 815; 764; 783; 772; 770b; 617; 593; 463; 547 thuộc tờ bản đồ số 06, khu Đồng Danh, Cây Nhân, Cửa Ông Quỳ, Khuôn Chén, xóm Phúc Ninh.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 42a; 63b; 108b; 116; 118; 124; 01; 04; 14; 18; 21; 36 thuộc tờ bản đồ số 06, khu Mạn Đắc, Đồng Ba, Đèo Bụt, xóm Cà.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 04a; 03a; 01; 28; 20; 32; 52; 48; 44; 36; 34; 56; 54 thuộc tờ bản đồ số 11, khu Chặm Chẽ, xóm Tân Biên I.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 351; 189; 350; 359; 365; 99; 361; 07; 06; 01; 12; 66; 187; 343; 162; 246; 311; 335; 336; 339; 315; 316; 368; 227; 354 thuộc tờ bản đồ số 16, khu Đồng Hạn, Lọc Lẽo, Lân Vang, Đồng Ve, Đồng Giáo, xóm Dùng.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 0; 8a; 158; 156; 240; 114; 75; 394; 43; 46; 38; 25; 14 thuộc tờ bản đồ số 17, khu Đồng Cạn, Cửa Làng, xóm Thủ Ý.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 02; 42; 72; 126; 152; 310; 325; 377; 365; 369b; 376; 393; 390; 384; 383; 168; 96; 36; 32 thuộc  tờ bản đồ số 18, khu Đồng Vạ 4, Khe Lan, Cửa Làng, Miến Nóng, xóm Thủ Ý.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 16; 01; 740; 748; 744; 792; 796; 930; 940; 907; 888; 964; 32; 10 thuộc tờ bản đồ số 151, khu Ao Làng, Đồng Cạn, Đồng Chòi Dưới, Khu Cây Thị , xóm Cả, xóm Cây Thị.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 493; 416; 412; 410; 403; 399; 250; 240; 185; 127; 81; 86a; 962; 91; 95; 112; 904; 943; 946; 950; 521; 528; 553; 592; 642; 645 thuộc tờ bản đồ số 153, khu Đồng Khán, Khuôn Giao, Cây Bưởi, Đầu Cầu, Khuôn Bóc Ngoài, xóm Cả, xóm Cây Thị.

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 03; 01; 18; 77; 32; 69; 464; 189; 465; 281; 311; 320; 318; 322; 474; 473; 454; 459; 318; 470; 469; 432; 436; 437; 384; 342; 341; 334b; 79 thuộc tờ bản đồ số 12, khu Chân Đèo, Cửa Làng, Ngòi Trườn, xóm Đèo Trám.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 17; 92; 62; 86; 84; 44; 36; 93; 37 thuộc tờ bản đồ số 13, khu Khuân Bóc Trong, Khuân Giao, xóm Cả, xóm Cây Thị.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 148; 163; 208; 215c; 234; 238; 204; 203; 202; 51; 48; 80; 81; 64; 16; 04; 02; 242; 240 thuộc tờ bản đồ số 14, khu Khuân Riềng, Khuân Tú, Khuôn Thiệt, xóm Cả, xóm Cây Thị.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 140; 84; 97; 113; 134; 147; 138; 141; 611; 163; 166; 43; 617 thuộc  tờ bản đồ số 152, khu Khuân Mã, Khuân Riềng, xóm Cả, xóm Cây Thị.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 48; 44; 73; 796; 101; 737b; 736b; 735; 723; 705b; 662; 652c; 648; 646 thuộc tờ bản đồ số 154, khu Đồng Khán, Khuôn Giao, Đồng Rộc, xóm Cả, xóm Cây Thị.

	Vị trí 5
	Bao gồm

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 20; 51; 35; 146; 222; 258; 275; 314; 357; 355; 319; 159 thuộc tờ bản đồ số 20, xóm Ngòi Cái.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 01; 11; 14; 15; 18; 81; 91; 221; 247; 273; 462; 622; 624; 619; 613; 533; 569; 593; 582; 583; 578; 574; 405; 393; 373; 192; 121; 40 thuộc tờ bản đồ số 21, xóm Ngòi Cái.

	 
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 94; 16; 18; 01; 14; 235; 357; 377; 461; 452; 427; 407; 391; 383; 265; 264 thuộc tờ bản đồ số 22, xóm Ngòi Cái.

	14
	XÃ TRUNG TRỰC 

	Vị trí 4
	 - Thửa đất số 117 thuộc tờ bản đồ số 5B, xứ đồng Cây Đa.

	15
	 XÃ PHÚ THỊNH  

	Ví trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Húc: xứ đồng ông Cương, tờ bản đồ số 02, gồm các thửa đất số: 61; 79; 80; 83a; 126; 137.

	 
	 - Thôn Đát Trà: xứ đồng Gốc Vải, tờ bản đồ số 4 gồm các thửa đất số: 364; 348.

	 
	 - Thôn Đèo Bụt:

	 
	 + Tờ bản đồ số 6 mảnh 1, gồm các thửa đất số: 01; 09; 10; 28; 65; 66; 76; 77; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 123; 115;115b; 152; 618; 619; 620; 621; 622.

	 
	 + Xứ đồng Khuân Tiệng, tờ bản đồ số 6 mảnh 1 gồm các thửa đất số: 160; 223; 223a; 256; 256b; 256c; 241; 251a.

	 
	 + Xứ đồng Gò Ao, tờ bản đồ số 6 mảnh 1, gồm các thửa đất số: 623; 345; 346; 403; 407; 408.

	 
	 + Xứ đồng Nương Chè, tờ bản đồ số 6 mảnh 1, gồm các thửa đất số: 406; 405; 398; 452; 605a; 604.

	 
	 - Thôn Tình Quang: 

	 
	 + Xứ đồng Phai Giếng, tờ bản đồ số 7, gồm các thửa đất số: 01; 02; 102; 85; 158; 406; 528; 529.

	 
	 + Xứ đồng Cháy, tờ bản đồ số 7, gồm các thửa đất số: 472; 434; 453a; 453b; 426; 448.

	 
	 + Xứ đồng Cầu Đất, tờ bản đồ số 7, gồm các thửa đất số: 285b; 509; 300; 509a; 297; 309b; 315; 306; 329; 330.

	Ví trí 3
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Nghẹt:

	 
	 + Xứ đồng Đình, tờ bản đồ số 5 mảnh 1, gồm các thửa đất số: 125; 132; 143; 145; 531.

	 
	 + Xứ đồng Đèo Rui, tờ bản đồ số 5 mảnh 1, thửa đất số 610.

	 
	 - Thôn Mỹ Lộc:

	 
	  + Xứ đồng Ông Lầy, tờ bản đồ số 8, gồm các thửa đất số: 07; 09; 37; 39; 194; 193; 272; 300.

	 
	  + Xứ đồng Chùa, tờ bản đồ số 8, gồm các thửa đất số: 113b; 290; 326; 336; 343a; 345; 346; 634; 636; 638; 639.

	 
	 + Xứ đồng Ẩng, tờ bản đồ số 8, gồm các thửa đất số: 448; 460; 501; 519; 554; 573; 576; 587; 601; 609; 633; 637; 640.
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	 XÃ KIM QUAN  

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	 - Thôn Làng Nhà: Tờ bản đồ số 02 mảnh 2 + 3, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 08; 09; 10; 12; 38; 40; 42; 28; 29; 04 và các thửa đất còn lại.

	 
	 - Xứ đồng Làng Hản, tờ bản đồ số 13, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 133; 126; 139; 189; 181; 158; 164; 167; 246 và các thửa đất còn lại.

	Vị trí 2
	 - Xứ đồng Kim Thu Ngà: tờ bản đồ số 16, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 226; 264; 267; 420; 450; 455 và các thửa đất còn lại. 

	Vị trí 3
	 - Xứ đồng Làng Thang: tờ bản đồ số 03, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 168, 169, 170, và các thửa đất còn lại.
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	 XÃ TRUNG MINH 

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	 - Toàn bộ diện tích trồng cây lâu năm thuộc tờ bản đồ số 01, xứ đồng Nà Vừa, thôn Bản Pình và các thửa đất chưa được đo đạc lập bản đồ.

	 
	 - Toàn bộ diện tích trồng cây lâu năm thuộc tờ bản đồ số 03, thôn Vàng Ngược.

	 
	 - Toàn bộ diện tích trồng cây lâu năm thuộc tờ bản đồ số 10, thôn Minh Lợi.

	Vị trí 3
	 - Toàn bộ diện tích trồng cây lâu năm còn lại thuộc tờ bản đồ số 02, thôn Khuân Nà và các thửa đất chưa được đo đạc lập bản đồ.

	Vị trí 4
	 - Toàn bộ diện tích trồng cây lâu năm thuộc tờ bản đồ số 09, xứ đồng Khuân Cá I, Khuân Cá II, thôn Minh Lợi và các thửa đất chưa được đo đạc lập bản đồ.


Biểu số 03YS/PL-ĐRSX

BIỂU BỔ SUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT

TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Phân loại vị trí đất
	Tên xã (phường, thị trấn); Số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất, xứ đồng (đối với nơi chưa có bản đồ)

	
	

	A
	B

	1
	 XÃ MỸ BẰNG  

	Vị trí 1
	 - Toàn bộ các thửa đất rừng thuộc tờ bản đồ số 43, thôn Đồng Bao. 

	2
	XÃ THẮNG QUÂN 

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	   - Các thửa đất rừng số: 23; 44c; 45; 46; 111; 123; 163; 166; 168; 164; 272; 274; 287; 288; 301; 302; 303; 304; 313; 314 thuộc tờ bản đồ số 33.

	 
	   - Các thửa đất rừng số: 01; 03; 07; 09; 20; 24; 25; 45; 46; 86; 87; 88; 89; 102a; 182b; 103; 124; 186; 187; 188 thuộc tờ bản đồ số 34.

	 
	   - Các thửa đất rừng số: 18; 25; 32; 37; 54 thuộc tờ bản đồ số 35.

	 
	   - Các thửa đất số: 01; 02; 14; 15; 16; 28; 36; 38; 39; 40 thuộc tờ bản đồ số 36.

	 
	   - Các thửa đất số: 01; 02; 01b; 38; 132; 157; 168; 169; 194a; 194b; 220; 221; 225c thuộc tờ bản đồ số 37.

	 
	   - Các thửa đất số: 01; 25; 47c; 48; 51; 66; 65; 71b; 72; 86; 139; 162; 173; 195; 204a; 241; 290; 291 thuộc tờ bản đồ số 38.

	 
	   - Các thửa đất số: 12; 51; 61; 62; 120; 121 thuộc tờ bản đồ số 39.

	 
	   - Các thửa đất số: 30; 40; 41 thuộc tờ bản đồ số 40.

	3
	 XÃ XUÂN VÂN  

	Vị trí 1
	Bao gồm:

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 132, thôn An Lạc 1.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 132, thôn An Lạc 2.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 205, thôn Sơn Hạ 2.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 177, thôn Sơn Hạ 4.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 176, thôn Đô Thượng 1.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 172, thôn Đô Thượng 3.

	
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 156, thôn Đô Thượng 4.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 111, thôn Đô Thượng 5.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 156, thôn Đô Thượng 6.

	 
	   - Các thửa đất còn lại khoảnh 122, khoảnh 100 thôn Soi Đát.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 129, thôn Đồng Dài.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 219, thôn Vông Vàng 1.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 177, thôn Vông Vàng 2.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 122+101, thôn Khuôn Khán.

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 100, thôn Đồng Tày.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 132, thôn Vân Giang.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 156, thôn Đô Thượng 1.

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 99, thôn Đồng Tày.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 156, thôn Đô Thượng 2.

	Vị trí 4
	Bao gồm:

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 99, thôn Lương Trung.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 204, thôn Sơn Hạ 2.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 176, thôn Đô Thượng 3 .

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 79, thôn Soi Hà.

	Vị trí 5
	   - Các thửa đất còn lại thuộc khoảnh 111, thôn Đô Thượng 5.
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	 XÃ TRUNG TRỰC  

	Vị trí 1
	   - Các thửa đất số 5; 9 thuộc tờ bản đồ số 15, xứ đồng Hồ cây Mốc

	5
	XÃ PHÚ THỊNH  

	Vị trí 3
	   - Các thửa đất số 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 34; 35; 36; 38; 39; 47 thuộc tờ bản đồ số 421, xứ đồng Đèo Gui.

	Vị trí 4
	 - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 thuộc tờ bản đồ 421, xứ đồng Đập Cây Tám.

	6
	 XÃ HÙNG LỢI  

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	   - Toàn bộ các thửa đất còn lại của thôn Toòng, thôn Coóc, thôn Lè, thôn Yểng, thôn Đồng Trang.

	 
	   - Toàn bộ các thửa đất còn lại của thôn Nà Mộ, thôn Nhùng, thôn Bum, thôn Nà Tang, thôn Phan
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	 XÃ QUÝ QUÂN 

	Vị trí 3
	Bao gồm:

	 
	   -Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 07; 10; 03; 02; 06; 07 thuộc tờ bản đồ giao đất thôn 5, trung tâm xóm 5.

	 
	   - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 74; 89; 100; 70; 93; 74 thuộc tờ bản đồ giao đất thôn 8, xứ đồi Gò Giềng.

	Vị trí 5
	   - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 16; 18; 33; 27; 34; 89; 47; 60; 70; 72; 80; 86; 83; 74; 56; 42; 29; 16; 22 thuộc tờ bản đồ giao đất thôn 6, xứ đồi Búi Mét.
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	XÃ TRUNG MINH 

	Vị trí  2
	Bao gồm:

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 108, xứ đồng Nà Đổng, Khuẩy Khoang, thôn Bản Pình.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 165A, 152, 127A, xứ đồng Khuôn Dốc, thôn Khuôn Nà.

	Vị trí  3
	Bao gồm:

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 21A, 21, xứ đồng 12 đồi, Nà Mòn, thôn Bản Ruộng.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 28A, xứ đồng Bản Ruộng, thôn Bản Ruộng.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 57A, xứ đồng Khe Đồi Ao, thôn Bản Ruộng.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 61, 57A, xứ đồng Nà Khẻ, Tôm Đôm, thôn Nà Khẻ.

	Tiếp vị trí 3
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 115A, xứ đồng Khau Lầm, thôn Khuôn Nà.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 127, xứ đồng Nà Nu, thôn Khuôn Nà.

	 
	   - Toàn bộ các thửa đất, xứ đồng Nà Liều, Suối đen, Khuổi Nhùng, Cửa Ngòi  thôn Bản Pình.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 78, 75A, 61, xứ đồng Bản Pài, thôn Bản Pài.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 88, xứ đồng Khe Khuổi dày, thôn Khuổi Bốc.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 186A, xứ đồng Núi Nản, thôn Minh Lợi.

	 
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 187A, xứ đồng Lũng lào, thôn Minh Lợi.

	Vị trí 4
	   - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 84, xứ đồng Khuổi Bốc, thôn Khuổi Bốc.


Biểu số: 04YS/PL-ĐNTS
BIỂU BỔ SUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Phân loại vị trí đất
	Tên xã (phường, thị trấn); Số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; hoặc phạm vi chỉ giới của khu đất, xứ đồng (đối với nơi chưa có bản đồ)

	
	

	A
	B

	1
	 XÃ TRUNG MÔN 

	Vị trí 1
	Bao gồm: 

	 
	  - Các thửa đất số 213; 13; 15 thuộc tờ bản đồ số 02, khu Ao Cá, Ao Rôm.

	 
	  - Các thửa đất số 200; 202; 201; 203 thuộc tờ bản đồ số 06, khu Cây Bứa.

	 
	  - Thửa đất số 8 thuộc tờ bản đồ số 10, khu Gia Cầm .

	 
	  - Các thửa đất số 34; 147; 170 thuộc tờ bản đồ số 21, khu Chăn Nuôi. 

	 
	  - Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 26; 30; 31; 28; 29; 39; 40; 41; 37; 01 thuộc tờ bản đồ số 28, khu ông Phước. 

	 
	  - Thửa đất số 01 thuộc tờ bản đồ số 39, khu Khuôn Lâm .

	 
	  - Thửa đất số 43 thuộc tờ bản đồ số 43, khu  Ao Dài .

	 
	  - Các thửa đất số 09; 12; 13; 14 thuộc tờ bản đồ số 45, khu  Ao Rôm. 

	2
	 XÃ THÁI BÌNH 

	Vị trí 2
	Bao gồm: 

	 
	 - Các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 10, Xóm 5, xóm 6 

	 
	 - Các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 15, 16, Xóm Chanh I, xóm Chanh II

	Vị trí 3
	Bao gồm: 

	 
	 - Các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 01, 02, Xóm Hoắc.

	 
	 - Các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 03, 04, Xóm An Lập.

	 
	 - Các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 07, Xóm Bình Ca.

	 
	 - Các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 09, Xóm Việt Thắng.

	 
	 - Các thửa đất chưa được đo đạc tại tờ bản đồ số 14, 17, Xóm Vinh Quang, xóm Tân Quang
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	 XÃ HOÀNG KHAI 

	Vị trí 2
	Bao gồm: 

	 
	  - Các thửa đất số: 55; 159; 202 thuộc tờ bản đồ số 02.

	 
	  - Các thửa đất số: 46; 49 thuộc tờ  bản đồ số 04.

	 
	  - Các thửa đất số: 30; 32  thuộc tờ  bản đồ số 05.

	 
	  - Thửa đất số: 32 thuộc tờ bản đồ số 06.

	 
	  - Các thửa đất số: 42; 166; 183; 215; 312 tờ bản đồ số 07.

	 
	  - Các thửa đất số: 57; 132; 136; 138 thuộc tờ bản đồ số 08.

	 
	  - Các thửa đất số: 26; 96; 129; 156; 167; 170; 171; 172; 173; 179; 193; 194; 195; 205; 206; 214 thuộc tờ bản đồ số 12.

	 
	  - Các thửa đất số: 321; 329 thuộc tờ bản đồ số 13.

	 
	  - Các thửa đất số: 33; 135; 138; 139; 140; 467 thuộc tờ bản đồ số 19.

	 
	  - Các thửa đất số: 100; 118; 142; 179; 180; 182; 184; 271; 272; ;401; 454; 456; 469; 474; 476;  483; 484; 487; 488; 489; 515; 117; 518; 519; 520; 523; 525; 549, tờ bản đồ số 20.

	 
	  - Các thửa đất số: 05; 08; 25b; 26b; 80b; 81b tờ bản đồ số 23.

	 
	  - Các thửa đất số: 17; 27; 88 thuộc tờ bản đồ số 27.

	4
	 XÃ THẮNG QUÂN 

	Vị trí 1
	Bao gồm: 

	 
	 - Xóm Phú Thịnh:

	 
	  + Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 33 gồm thửa số: 132; 160; 238; 307; 304; 312 và các thửa đất còn lại .

	 
	  + Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 34 gồm thửa số: 02; 05; 28; 29; 31; 53; 54; 65; 103; 125; 170; 171; 207; 245; 261; 298; 318 và các thửa đất còn lại. 

	 
	 - Xóm Trầm Ân:

	 
	  + Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 35 gồm thửa số: 22; 33; 55 và các thửa đất còn lại.

	 
	  + Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 37 gồm thửa số: 41, 73, 222 và các thửa đất còn lại

	 
	  + Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 38 gồm thửa số: 78; 95; 173; 178; 206; 304; 348; 364 và các thửa đất còn lại.

	 
	  + Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 39 gồm thửa số: 25; 52; 60; 84; 150 và các thửa đất còn lại.

	 
	  + Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 40 gồm thửa số: 01; 51 và các thửa đất còn lại.
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	XÃ ĐỘI BÌNH 

	Vị trí 4
	Bao gồm: 

	 
	 - Thôn Xuân Bình - Hưng Quốc:

	 
	  + Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 06 gồm thửa số: 260; 264.

	 
	  + Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 07 gồm thửa số: 222; 402.  

	 
	  + Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 20 gồm thửa số: 152; 205a; 206.

	 
	  - Thôn Hoà Bình - Dân Chủ: Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 22 gồm thửa số: 128; 195; 287; 290; 314; 315.

	 
	  - Thôn Chiến Thắng - Độc Lập: Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 25 gồm thửa số: 56; 57; 58.  

	 
	  - Thôn Phú Bình: Tờ bản đồ số 33, thửa đất số: 171A.
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	 XÃ TÂN LONG

	Vị trí 1
	Bao gồm: 

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 01, 02, 09, 10 xóm 1.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 3 xóm 2.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 4 xóm 2.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 3 xóm 3.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 6 xóm 3.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 7 xóm 3.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 14 xóm 4.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 15 xóm 4.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 12 xóm 5.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 13 xóm 5.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 8 xóm 6

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 11 xóm 7.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 20 xóm 10.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 21 xóm 11.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 25 xóm 13.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 30, 16 xóm 15

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 23 xóm Sính.

	Vị trí 2
	Bao gồm: 

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 34, 35 xóm 14.

	 
	   - Các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 32 xóm 16.
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	 XÃ TỨ QUẬN 

	Vị trí 1
	  - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 18 mảnh 1, xóm 11 được giới hạn bởi mép ngoài các thửa số 521; 502; 416; 395; 465.
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	XÃ LỰC HÀNH 

	Vị trí 2
	Bao gồm: 

	 
	  - Các thửa đất thuộc tờ bản đồ 01 gồm thửa số: 231; 239; 240; 249; 250; 253. 

	 
	  - Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 17 gồm thửa số: 03; 06; 10; 114. 

	Vị trí 3
	Bao gồm: 

	 
	  - Tờ bản đồ số 03, thửa đất số: 01. 

	 
	  - Tờ bản đồ số 04, thửa đất số: 03. 

	 
	  - Tờ bản đồ số 05, thửa đất số: 207. 

	 
	  - Tờ bản đồ số 06, thửa đất số: 269. 

	 
	  - Tờ bản đồ số 08 gồm các thửa đất số: 18; 19; 21; 22; 31; 22; 65; 413. 

	 
	  - Tờ bản đồ số 09 gồm các thửa đất số: 01; 03; 43; 124. 

	 
	  - Tờ bản đồ số 10, thửa đất số: 75. 

	 
	  - Tờ bản đồ số 12 gồm các thửa đất số: 08; 208. 

	 
	  - Tờ bản đồ số 13 gồm các thửa đất số: 62; 83.

	 
	  - Tờ bản đồ số 15 gồm các thửa đất số: 221; 227; 228. 

	 
	  - Tờ bản đồ số 16 gồm các thửa đất số: 23; 194; 187; 192; 81; 83; 54; 59; 90; 91; 106; 122. 

	 
	  - Tờ bản đồ số 18 gồm các thửa đất số: 35; 36; 58; 59; 69; 70; 75; 77; 86; 87; 02; 159; 173; 189; 190; 191; 192; 196. 

	 
	  - Tờ bản đồ số 19 gồm các thửa đất số: 02; 07; 41; 112; 115; 125.

	 
	  - Tờ bản đồ số 20 gồm thửa đất số: 65. 
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	XÃ NHỮ HÁN

	Vị trí 1
	  - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 42, 43, 50.

	Vị trí 2
	  - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 39, 54, 55, 57.
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	XÃ CHIÊU YÊN 

	Vị trí 1
	 - Toàn bộ các thửa đất chưa được đo đạc của xóm Vinh Quang, xóm Thọ Sơn.

	Vị trí 2
	 - Toàn bộ các thửa đất chưa được đo đạc của xóm Soi Long, Cây Chanh, Đản Khao, Vàng Lè, Yên Vân, Tân Phương 5+6, Đồng Tân, Quyết Tiến.

	Vị trí 3
	 - Toàn bộ các thửa đất chưa được đo đạc của xóm Mai Sơn, Quyết Thắng, Đồng Dày, Vắt Cây.

	Vị trí 5
	 - Toàn bộ các thửa đất chưa được đo đạc của xóm Phai Đa, Tân Lập.

	11
	XÃ CHÂN SƠN 

	Vị trí 5
	 Tờ bản đồ số 48, thửa đất số: 01, xóm Động Sơn.
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	 XÃ TRUNG SƠN

	Vị trí 1
	 Thôn Nà Ho: Tờ bản đồ số 07 gồm các thửa đất số 52; 86; 85; 84; 92; 22; 23; 24; 20. 

	Vị trí 2
	 Thôn Nà Ho: Tờ bản đồ số 07, thửa đất số: 14.  

	Vị trí 3
	 Thôn Làng Chạp: Toàn bộ các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 13, 14, 15. 

	Vị trí 4
	Bao gồm: 

	 
	 - Thôn Khuôn Cướm: Toàn bộ các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 11.

	 
	 - Thôn Đức Uy: Toàn bộ các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 02. 

	 
	 - Thôn Nà Đỏng: tờ bản đồ số 06 gồm các thửa đất số: 27; 08; 09; 10; 17; 16; 15. 
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	 XÃ CÔNG ĐA 

	Vị trí 3
	 Tờ bản đồ số 12 gồm các thửa đất số: 1c; 03; 04; 12; 23; 26; 103.
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	XÃ TRUNG TRỰC 

	Vị trí 1
	 Tờ bản đồ số 15 gồm các thửa đất số: 01; 04; 12 xứ đồng cây Mốc.

	Vị trí 4
	 Tờ bản đồ số 5B, thửa đất số 17, xứ đồng Cây Đa.
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	XÃ PHÚ THỊNH 

	Vị trí 2
	Bao gồm: 

	 
	   - Các thửa đất số: 330; 338; 323; 334b; 411 thuộc tờ bản đồ số 1a, xứ đồng Đèo Tắt, Thôn Bụt.

	 
	   - Các thửa đất số: 159; 163; 167; 294; 199; 291; 220 thuộc tờ bản đồ số 1b, xứ đồng Đá, thôn Bụt.

	 
	   - Các thửa đất số: 40; 41; 42; 134; 139 thuộc tờ bản đồ số 2, xứ đồng Khuân Hoi, thôn Húc.

	 
	   - Các thửa đất số: 39; 41; 84; 105a; 113; 114; 118; 119; 60 thuộc tờ bản đồ số 03, xứ đồng Húc, thôn Húc.

	 
	   - Các thửa đất số: 02; 04; 05; 07; 08; 11; 64; 213 tờ bản đồ số 6 mảnh 1, xứ đồng cây Lát, thôn Đèo Bụt.

	 
	   - Các thửa đất số: 74; 161; 223; 224; 225; 226; 237; 240; 343; 344 thuộc tờ bản đồ số 6 mảnh 1, xứ đồng Khuân Tiệng, thôn Đèo Bụt.

	 
	   - Các thửa đất số: 233; 298; 283; 296; 295; 301; 307 thuộc tờ bản đồ số 7, thôn Tình Quang. xứ đồng Cầu Đất.

	 
	   - Các thửa đất còn lại của xứ đồng Đồi Hủi, thôn Húc.

	Vị trí 3
	Bao gồm: 

	 
	   - Các thửa đất số: 404; 433; 482a; 461 thuộc tờ bản đồ số 05 mảnh 2, xứ đồng Cây Mít, thôn Nghẹt.

	 
	   - Các thửa đất số: 400; 404; 411; 410; 391; 515 thuộc tờ bản đồ số 06 mảnh 2, xứ đồng  Nương Chè, thôn Đèo Bụt.

	 
	   - Các thửa đất số: 351; 352; 341; 343; 345 thuộc tờ bản đồ số 07, xứ đồng Cầu Cát.

	 
	    - Các thửa đất còn lại của xứ đồng Khuân Tú, thôn tình Quang.
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	 XÃ PHÚC NINH 

	Vị trí 1
	Bao gồm: 

	 
	   - Thửa đất số 181 thuộc tờ bản đồ số 31 thôn Gà Luộc.

	 
	   - Các thửa đất số 30; 31; 32; 33; 34; 35; 55; 56; 57; 58; 59; 141; 142 thuộc tờ bản đồ số 32 thôn Gà Luộc.

	 
	  - Các diện tích đất nuôi trồng thủy sản chưa được đo đạc tại thôn Gà Luộc.

	 
	  - Các thửa đất số 53; 76; 113 thuộc tờ bản đồ số 02 thôn Phúc Ninh.

	 
	  - Thửa đất số 37b thuộc tờ bản đồ số 03 thôn Phúc Ninh.

	 
	  - Các diện tích đất nuôi trồng thủy sản chưa được đo đạc tại Thôn Phúc Ninh.

	 
	  - Các thửa đất số 30; 36; 67; 78; 81 thuộc tờ bản đồ số 4 thôn Khuôn Thống.

	 
	  - Các thửa đất số 51; 165; 289; 318 thuộc tờ bản đồ số 5 thôn Khuôn Thống.

	 
	  - Các diện tích đất nuôi trồng thủy sản chưa được đo đạc tại thôn Khuôn Thống.

	 
	  - Các thửa đất số 08; 16; 24; 52 thuộc tờ bản đồ số 16 thôn Ao Răm.

	 
	  - Các diện tích đất nuôi trồng thủy sản chưa được đo đạc tại thôn Ao Răm

	 
	  - Các thửa đất số 17; 18; 19; 20 thuộc tờ bản đồ số 33 thôn Lục Mùn.

	 
	  - Các thửa đất số 17; 18; 25; 34; 33; 36; 37; 42; 43; 107; 108; 109a; 110 thuộc tờ bản đồ số 34 thôn Lục Mùn.

	 
	   - Các diện tích đất nuôi trồng thủy sản chưa được đo đạc tại thôn Lục Mùn

	 
	   - Các thửa đất số 52; 154 thuộc tờ bản đồ số 01 thôn Cô Ba.

	 
	   - Các thửa đất số 06; 07 thuộc tờ bản đồ số 11 thôn Cô Ba.

	 
	   - Các diện tích đất nuôi trồng thủy sản chưa được đo đạc tại thôn Cô Ba.

	Vị trí 2
	Bao gồm:

	 
	   - Các thửa đất số 38; 43; 83; 134b; 156 thuộc tờ bản đồ số 08 thôn Yên Sở.

	 
	   - Các thửa đất số 86; 108 thuộc tờ bản đồ số 20 thôn Yên Sở.

	 
	   - Các diện tích đất nuôi trồng thủy sản chưa được đo đạc tại thôn Yên Sở

	 
	   - Thửa đất số 15 thuộc tờ bản đồ số 24 thôn Cầu Giát .

	 
	   - Các diện tích đất nuôi trồng thủy sản chưa được đo đạc tại thôn Cầu Giát

	 
	   - Các thửa đất số 13; 14; 31 thuộc tờ bản đồ số 29 thôn Éo.

	 
	   - Các diện tích đất nuôi trồng thủy sản chưa được đo đạc tại Thôn Éo

	 
	   - Thửa đất số 106 thuộc tờ bản đồ số 09 thôn Kim Châu.

	 
	   - Các thửa đất số 02a; 03a; 07h; 08g; 09b thuộc tờ bản đồ số 10 thôn Kim Châu.
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	 XÃ KIẾN THIẾT

	Vị trí 4
	Bao gồm: 

	 
	 - Thôn Khuổi Cằn: gồm các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 24, 25, 26.

	 
	 - Thôn Làng Un: gồm các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 21. 

	18
	 XÃ KIM QUAN 

	Vị trí 1
	Bao gồm: 

	 
	 - Thôn Làng Nhà:

	 
	 + Ranh giới được xác đinh bởi mép ngoài các thửa đất số: 56; 86; 166; 169; 170; 172 và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 02 mảnh 1, xứ đồng Làng Nhà.

	 
	 + Ranh giới được xác đinh bởi mép ngoài các thửa đất số: 119; 131 và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 18, xứ đồng Làng Nhà.

	 
	  - Thôn Làng Hản: Ranh giới được xác đinh bởi mép ngoài các thửa đất số: 39; 157; 159; 166; 169; 224; 272 và các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 14.
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	 XÃ TRUNG MINH 

	Vị trí 2
	Bao gồm: 

	 
	  - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 01, thôn Bản Pình.

	 
	  - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 05, thôn Khuổi Bốc.

	Vị trí 3
	Bao gồm: 

	 
	  - Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 02, thôn Khuôn Nà.

	 
	  - Các thửa đất còn lại thuộc tờ bản đồ số 03, thôn Vàng Ngược.

	 
	  - Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 07, thôn Nà Khẻ.

	Vị trí 4
	  - Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 06, thôn Bản Ruộng.


Biểu 01YS/PL-ĐCHN

BIỂU SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT TRỒNG CÂY 
HÀNG NĂM ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN
(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

 của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	 Nội dung đã quy định tại Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND
	Nội dung sửa đổi

	Phân loại vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới
	Phân loại vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới

	A
	B
	C
	D

	 
	XÃ KIM PHÚ 
	 
	XÃ KIM PHÚ

	Vị trí 1
	Tờ bản đồ số 49 mép ngoài bởi các thửa 79, 73, 117, 135, 166, 188, 197, 196, 211, 237, 238, 193, 129, 122, 181.
	Vị trí 1
	Tờ bản đồ số 39: Ranh giới được giới hạn bởi mép ngoài bởi các thửa 79; 73; 117; 135; 166; 188; 197; 196; 211; 237; 238; 193; 129; 122; 181.


Biểu số: 02YS/PL-CLN

BIỂU SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT TRỒNG CÂY 
LÂU NĂM ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Nội dung đã quy định tại Quyết định

số 26/2008/QĐ-UBND
	Nội dung sửa đổi

	Phân loại vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới
	Phân loại vị trí đất
	Phạm vi chỉ giới

	A
	B
	C
	D

	1
	XÃ TRUNG MÔN 
	1
	XÃ TRUNG MÔN 

	Vị trí 2
	Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đố số 43, xóm 14, ranh giới được xác định bởi mép
	Vị trí 2
	Toàn bộ các thửa đất thuộc tờ bản đố số 43, xóm 14, ranh giới được xác định bởi mép ngoài cùng của các thửa đất: 92; 96; 88; 109; 114; 76; 74; 39; 23; 03; 04; 07; 08; 35; 36; 37.

	Vị trí 1
	Gồm: 
	 
	 

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đồng làng nhà, tờ bản đồ số 2 mảnh 1 thôn Làng Nhà, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 176; 9; 4; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;  87; 106; 107; 109; 111.
	 
	Bãi bỏ toàn bộ những vị trí này do bị nhầm lẫn trong quá trình lập biểu

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đồng Khuây phát, tờ bản đồ số 12 thôn Khuẩy Phát, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 35; 34; 36; 38; 27; 23; 2; 15.
	 
	

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đồng làng hản tờ bản đồ số 14 mảnh 1 thôn làng hản ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất
	 
	

	Vị trí 2
	 Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đội 2+3, tờ bản đồ số 9 thôn khuẩy phát, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 33; 36; 34; 38; 27; 23; 2; 15.
	 
	

	 
	Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đồng đội 5 tờ bản đồ số 5 mảnh 2 thôn Kim Thu Ngà, ranh giới được xác định bởỉ mép ngoài các thửa đất số 57; 54; 117; 108;
	 
	

	 
	 Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đồng đội 5 tờ bản đồ số 5 mảnh 2 thôn Kim Thu Ngà, ranh giới được xác định bởỉ mép ngoài các thửa đất số 173, 176, 179.
	 
	

	Vị trí 3
	 Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đồng Khuân Hẻ, tờ bản đồ số 10 mảnh 1 Khuân Hẻ, Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 72;95;105;131;31;67.
	 
	Bãi bỏ toàn bộ những vị trí này do bị nhầm lẫn trong quá trình lập biểu

	 
	 Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đồng Khuân Cà tờ bản đồ số 17 thôn Kim Thu Ngà, Ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 171;115;81;153.
	 
	

	 
	 Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đồng khuân khinh tờ bản đồ số 5 mảnh 2 thôn Kim Thu Ngà , ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số  118;114;120.
	 
	

	
	 Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đồng Làng Thang tờ bản đồ số 4 mảnh 1+2 thôn Làng Thang , ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số  1; 23;102; 53; 11; 10; 9; 4; 15; 16; 17; 18; 40; 39; 38; 36; 41; 23; 24; 35; 26; 43; 28; 34
	 
	

	 
	 Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đồng Khuân Quại, Khuân Tán, Cay Tảy, tờ bản đồ số 11  thôn Khuân Quại, ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số  221; 180; 177; 114; 115; 135; 162; 159; 157; 49; 58; 54; 61.
	 
	

	 
	Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đồng Khuân Điển, tờ bản đồ số 1 mảnh 1 thôn Khuân Điển ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số 15; 16; 90; 91; 9; 12;  11; 32; 28; 33; 13; 14. 
	 
	

	 
	 - Toàn bộ các thửa đất thuộc sứ đồng Khuân Điển, tờ bản đồ số 1 mảnh 2 thôn khuân điển ranh giới được xác định bởi mép ngoài các thửa đất số: 2; 5; 6; 7; 10. 
	 
	


Biểu số: 05YS/PL- ĐONT

BIỂU BỔ SUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 

CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN

(Kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

 của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	Phân loại vị   trí đất
	Tên xã (phường, thị trấn), phạm vi chỉ giới của vị trí đất

	
	

	A
	B

	1
	XÃ KIM PHÚ 

	KHU VỰC II
	 

	Vị trí 2
	  - Các thửa đất bám đường, đoạn từ đường kinh tế Thanh niên vào xóm đến ngã ba đất màu ông Lưu Hồng Lịch, xóm 20.

	2
	 XÃ HÙNG LỢI 

	KHU VỰC III
	 

	Vị trí 1
	   - Đất khu dân cư còn lại của xóm Chương, xóm Phan, xóm Lè, thôn Coóc.

	3
	 XÃ TRUNG SƠN

	KHU VỰC I
	 

	Vị trí 2
	   - Các thửa đất đoạn từ nhà ông Triệu Văn Thượng thôn Khuôn Cướm đến nhà ông Chu Văn Năm thôn Đồng Mộc.

	KHU VỰC II
	 

	Vị trí 2
	   - Đất khu dân cư còn lại của thôn Đức Uy.

	KHU VỰC III
	 

	Vị trí 1
	   - Đất khu dân cư còn lại của thôn Bản Giáng.

	4
	 XÃ TỨ QUẬN 

	KHU VỰC III
	 

	Vị trí 2
	   - Đất khu dân cư còn lại của xóm Nhùng, Đồng Trò, Lảm.

	5
	 XÃ PHÚ THỊNH 

	KHU VỰC I
	 

	Vị trí 1
	   - Các thửa đất liền đường liên thôn, đoạn từ ngã ba trường tiểu học đến ngã ba Cầu đất (thôn Tình Quang), khu vực trung tâm xã.

	KHU VỰC II
	 

	Vị trí 2
	   - Các thửa đất liền đường liên thôn, đoạn từ nhà bà Sáu đén nhà ông Tâm, thôn Mỹ Lộc.

	 
	   - Các thửa đất liền đường liên thôn, đoạn từ nhà ông Năng đến nhà bà Sửu, thôn Mỹ Lộc
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